
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Don't study, don't know - Studying you will know!" 
 

NGUYEN TRUNG HOA 
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Phần 1.  kháI niệm về nhà máy đIện 
 

Chương 1. Mở ĐầU 
 

1.1 Các nguồn năng lượng có thể sản xuất đIện năng 
 
 Sự phát triển năng lượng ở mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, 
vào tiềm lực khoa học kỹ thuật, tiềm năng kinh tế và mức độ phát triển các ngành của 
nền kinh tế. 
 Các nhà máy có nhiệm vụ biến đổi năng lượng thiên nhiên thành điện năng  
được gọi là nhà máy điện. Năng lượng thiên nhiên dự trữ dưới nhiều dạng khác nhau 
và có thể biến đổi thành điện năng. Từ các dạng năng lượng dự trữ này có thể cho 
phép ta xây dựng các loại nhà máy điện khác nhau:  
 Từ năng lượng của nhiên liệu hữu cơ có thể xây dựng nhà máy nhiệt điện;  
 Từ năng lượng của dòng nước có thể xây dựng nhà máy thủy điện;  
 Từ năng lượng gió có thể xây dựng nhà máy điện sức gió; 
 Từ năng lượng sóng biển có thể xây dựng nhà máy điện thủy triều; 
 Từ năng lượng mặt trời có thể xây dựng nhà máy điện mặt trời;  
 Từ nguồn nóng trong lòng đất có thể xây dựng nhà máy điện địa nhiệt;  
 Từ năng lượng hạt nhân có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân.  
Trong giáo trình này, chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu nhà máy nhiệt điện. 
 Nhà máy nhiệt điện thực hiện việc biến đổi nhiệt năng của nhiên liệu thành cơ 
năng rồi điện năng, quá trình  biến đổi đó được thực hiện nhờ tiến hành một số quá 
trình liên tục (một chu trình) trong một số thiết bị của nhà máy. Nhà máy nhiệt điện 
hoạt động dựa trên hai nguyên tắc: có thể theo chu trình thiết bị động lực hơi nước 
hoặc có thể là chu trình hỗn hợp tuốc bin khí-hơi. 
 
1.2. nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện 
 
1.2.1. Nhà máy điện áp dụng chu trình tuốc bin hơi nước 
 
 Hiện nay, trên thế giới người ta đã xây dựng được tất cả các loại nhà máy điện 
biến đổi các dạng năng lượng thiên nhiên thành điện năng. Tuy nhiên sự hoàn thiện, 
mức độ hiện đại và giá thành điện năng của các loại nhà máy điện đó rất khác nhau, 
tùy thuộc vào thời gian được nghiên cứu phát triển loại hình nhà máy điện đó. Đối vơi 
những nước đang phát triển như Việt Nam, do nền công nghiệp còn chậm phát triển, 
tiềm năng về kinh tế còn yếu do đó xây dựng chủ yếu nhà máy nhiệt điện dùng Tuốc 
bin hơi hoặc dùng chu trình hỗn hợp, trong đó biến đổi năng lượng của nhiên liệu 
thành điện năng.  
 
  
1.2.1.1. Chu trình Carno hơi nước 
 
 ở phần nhiệt động ta đã biết chu trình Carno thuận chiều là chu trình có hiệu 
suất nhiệt cao nhất khi có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh. Chu trình Carno 
lý tưởng gồm 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng nhiệt. Về mặt kĩ thuật, dùng 
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 - Nhiệt độ tới hạn của nước
thấp (374,15 0C) nên độ chênh nhiệt
độ giữa nguồn nóng và nguồn lạnh
của chu trình không lớn lắm, do đó
công của chu trình nhỏ. 
  

- Độ ẩm của hơi trong tuốc
bin cao, các giọt ẩm có kích thước
lớn sẽ va đập vào cánh tuốc bin gây
tổn thất năng lượng và ăn mòn
nhanh cánh Tuốc bin. 

khí thực trong phạm vi bão hòa có thể thực hiện được chu trình Carno và vẫn đạt được 
hiệu suất nhiệt lớn nhất khi ở cùng phạm vi nhiệt độ.  
 Chu trình Carno áp dụng cho khí thực trong vùng hơi bão hòa được biểu diễn 
trên hình 1.1. Tuy nhiên, đối với khí thực và hơi nước thì việc thực hiện chu trình 
Carno rất khó khăn, vì những lý do sau đây: 
 - Quá trình hơi nhả nhiệt đẳng áp, ngưng tụ thành nước (quá trình 2-3) là quá 
trình ngưng tụ thực hiện không hoàn toàn, hơi ở trang thái 3 vẫn là hơi bão hòa, có 
thể tích riêng rất lớn, do đó để thực hiện quá trình nén đoạn nhiệt hơi ẩm theo qúa 
trình 3-4, cần phải có máy nén kích thước rất lớn và tiêu hao công rất lớn. 

                                                                          Hình 1.1 chu trình Carno hơi nước 
 

1.2.1.2. Sơ đồ thiết bị và đồ thị chu trình nhà máy điện    
  
 Như chúng ta đã biết, tuy có hiệu suất nhiệt cao nhưng chu trình Carno có một 
số nhược điểm như đã nêu ở trên khi áp dụng cho khí thực, nên trong thực tế người ta 
không áp dụng chu trình Carno mà áp dụng một chu trình cải tiến gần với chu trình 
này gọi là chu trình Renkin. Chu trình Renkin là chu trình thuận chiều, biến nhiệt 
thành công. 
 Chu trình Renkin là chu trình nhiệt được áp dụng trong tất cả các lọai nhà máy 
nhiệt điện, môi chất làm việc trong chu trình là nước và hơi nước. Tất cả các thiết bị 
của các nhà máy nhiệt điện đều giống nhau trừ thiết bị sinh hơi I. Trong thiết bị sinh 
hơi, nước nhận nhiệt để biến thành hơi  

Đối với nhà máy nhiệt điện, thiết bị sinh hơi là lò hơi, trong đó nước nhận nhiệt 
từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Đối với nhà máy điện mặt trời hoặc địa nhiệt, nước 
nhận nhiệt từ năng lượng mặt trời hoặc từ nhiệt năng trong lòng đất. Đối với nhà máy 
điện nguyên tử, thiết bị sinh hơi là thiết bị trao đổi nhiệt, trong đó nước nhận nhiệt từ 
chất tải nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân ra. 

Sơ đồ thiết bị của chu trình nhà máy nhiệt điện được trình bày trên hình 1.2, 
gồm hai thiết bị chính để biến đổi năng lượng là lò hơi và tuốc bin cùng một số thiết 
bị phụ khác. Đồ thị T-s của chu trình được biểu diễn trên hình 1.2.   

Nước ngưng trong bình ngưng IV (ở trạng thái 2’ trên đồ thị) có thông số p2, t2,, 
i2, được bơm V bơm vào thiết bị sinh hơi I, áp suất tăng từ p2 đến áp suất p1 (quá trình 
2’-3). Trong thiết bị sinh hơi, nước trong các ống sinh hơi nhận nhiệt tỏa ra từ quá 
trình cháy, nhiệt độ tăng lên đến sôi (quá trình 3-4), hoá hơi (quá trình 4-5) và thành 
hơi quá nhiệt trong bộ quá nhiệt II (quá trình 5-1). Quá trình 3-4-5-1 là quá trình hóa 
hơi đẳng áp ở áp suất p1 = const. Hơi ra khỏi bộ quá nhiệt II (ở trạng thái 1) có thông 
số p1, t1 đi vào tuốc bin III, ở đây hơi dãn nở đoạn nhiệt đến trạng thái 2, biến nhiệt 
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năng thành cơ năng (quá trình 1-2) và sinh công trong tuốc bin. Hơi ra khỏi tuốc bin 
có thông số p2, t2, đi vào bình ngưng IV,  ngưng tụ thành nước (quá trình 2-2’), rồi lại 
được bơm V bơm trở về lò. Quá trình nén đoạn nhiệt trong bơm có thể xem là quá 
trình nén đẳng tích vì nước không chịu nén (thể tích ít thay đổi).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1.2. Sơ đồ thiết bị nhà máy điện        Hình 1.3. Đồ thị T-s của chu trình                  

                               NMN§ 
                                                          

 
1.2.1.3. Hiệu suất nhiệt lý tưởng của chu trình Renkin 
 
 Nhiệt lượng môi chất nhận được trong quá trình đẳng áp 3-1 ở lò hơi là:  

 311 iiq −=  

 Nhiệt lượng môi chất nhả ra cho nước làm mát trong quá trình đẳng áp 2-2’ ở 
bình ngưng là: 
     222 ′−= iiq  

 Hiệu suất nhiệt của chu trình ηt được tính theo công thức: 

11

21
ct q

l
q

qq
=

−
=η             (1-1) 

 Thông thường, ở áp suất không cao lắm, công tiêu tốn cho bơm nước cấp rất bé 
so với công Tuốc bin sinh ra nên ta có thể bỏ qua công bơm, nghĩa là coi i2’ ≈ i3. Khi 
đó công của chu trình sẽ bằng: 
     21223121 iiiiiiqql −≈+−−=−= ′          (1-2) 

Hiệu suất nhiệt chu trình sẽ bằng: 

    
31

21

1
ct ii

ii
q
l

−
−

==η             (1-3) 

 
1.2.2. Nhà máy điện dùng chu trình hỗn hợp Tuốc bin khí - hơi 
 
  Chu trình hỗn hợp là một chu trình ghép, gồm chu trình Renkin hơi nước và 
chu trình Tuốc bin khí. Sơ đồ thiết bị và đồ thị  T-s của chu trình được thể hiện trên 
hình 1.4. Hệ thống thiết bị bao gồm: thiết bị sinh hơi 1 (buồng đốt); tuốc bin hơi nước 
2; bình ngưng hơi 3; bơm nước cấp 4; bộ hâm nước 5; tuốc bin khí 6; máy nén không 
khí 7.  

s 

2 

T

0 

3

2’

4
5 1 

P1

P2 
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 Nguyên lí làm việc của chu trình thiết bị như sau: Không khí được nén đoạn 
nhiệt trong máy nén 7 đến áp suất và nhiệt độ cao, được đưa vào buồng đốt 1 cùng 
với nhiên liệu và cháy trong buồng đốt dưới áp suất cao, không đổi. Sau khi nhả một 
phần nhiệt cho nước trong dàn ống của buồng đốt 1, sản phẩm cháy đi vào tuốc bin 
khí 6, dãn nở sinh công. Ra khỏi tuốc bin khí, sản phẩm cháy có nhiệt độ còn cao, 
tiếp tục đi qua bộ hâm nước 5, gia nhiệt cho nước rồi thải ra ngoài.  
 Nước được bơm 4 bơm qua bộ hâm nước 5, vào dàn ống của buồng đốt 1. ở đây 
nước nhận nhiệt và biến thành hơi quá nhiệt. Hơi quá nhiệt đi vào tuốc bin hơi 2, dãn 
nở đoạn nhiệt và sinh công. Ra khỏi tuốc bin, hơi đi vào bình ngưng 3 nhả nhiệt đẳng 
áp, ngưng tụ thành nước rồi được bơm 4 bơm trở về lò, lặp lại chu trình cũ. 
 
 

 
 
     Hình 1.3. Sơ đồ thiết bị và đồ thị  T-s của chu trình hỗn hợp 
 
 Đồ thị T-s của chu trình nhiệt được biểu diễn trên hình 1.4. Nhiệt lượng do 
nhiên liệu cháy tỏa ra trong quá trình be chia thành hai phần: một phần dùng để sản 
xuất hơi nước trong thiết bị sinh hơi 1, một phần cấp cho tuốc bin khí 6.  
 - a-b: quá trình nén đoạn nhiệt không khí trong máy nén khí 7; 
 - b-c: quá trình cấp nhiệt (cháy) đẳng áp trong buồng đốt 1;  

- c-d: quá trình dãn nở đoạn nhiệt sinh công trong tuốc bin khí 6; 
- d-a: quá trình nhả nhiệt đẳng áp trong bộ hâm nước 5;  
- 3-4-5-1: quá trình nước nhận nhiệt đẳng áp trong bộ hâm 5 và buồng đốt 1; 

 - 1-2; 2-2’; 2’-3 là các quá trình dãn nở đoạn nhiệt trong tuốc bin, ngưng đẳng áp 
trong bình ngưng, nén đoạn nhiệt trong bơm như ở chu trình Renkin. 

Hiệu suất chu trình là: 

    ηct =  
1q
l

         (1-4) 

Trong đó:  
l: Công của tuốc bin hơi và tuốc bin khí, l = lh + lk 

 q1: nhiệt lượng nhiên liệu tỏa ra khi cháy trong buồng đốt 1. 
 
1.3 các loại phụ tải nhiệt và điện  
 
 Hiện nay, các nhà máy điện có thể được xây dựng để đảm bảo yêu cầu của các 
hộ dùng điện hoặc vừa đảm bảo nhu cầu điện vừa đảm bảo nhu cầu về nhiệt của các 
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hộ tiêu thụ như ở các khu dân cư thuộc các nước xứ lạnh hoặc các khu công nghiệp 
lớn như khu công nghiệp giấy Bãi Bằng; khu công nghiệp Việt Trì; các nhà máy 
đường; các khu chế xuất . . v.v. 
 
1.3.1. Phụ tải điện 
 
 Phụ tải điện của nhà máy hay của hệ thống điện bao gồm: 
 - Phụ tải công nghiệp: điện cung cấp cho các nhà máy, các khu công nghiệp; 

- Phụ tải nông nghiệp: điện cung cấp cho các hệ thống trạm bơm; 
- Phụ tải Giao thông: điện cung cấp cho các thiết bị giao thông vận tải như tàu 

điện; ôtô điện; tàu điện ngầm; tàu hỏa. . .  
- Phụ tải sinh hoạt: điện cung cấp trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của 

con người như thắp sáng, đun nấu, vui chơi giải trí. 
 
1.3.2. Phụ tải nhiệt   
 
 Trong các khu công nghiệp và các thành phố lớn, nhu cầu nhiệt cho các quá 
trình công nghệ như đun sôi, chưng cất, sấy, của các nhà máy (như hóa chất; chế biến 
thực phẩm; thuốc lá; rượu; bia . . .v. v) hoặc sưởi ấm ở các nước xứ lạnh là rất lớn. 
Cung cấp năng lượng nhiệt cho các hộ tiêu thụ này hợp lý nhất là sử dụng phần năng 
lượng nhiệt còn lại trong quá trình sản xuất điện năng. 
 Nhà máy điện vừa cung cấp nhiệt, vừa cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ gọi là 
trung tâm nhiệt điện. 
 Nhiệt lượng cung cấp từ trung tâm nhiệt điện có thể là hơi hoặc nước nóng. 
Theo yêu cầu của các hộ dùng nhiệt, có thể phân thành các loại hộ dùng nhiệt như 
sau: 
 Phụ tải công nghiệp: Nhiệt năng cung cấp cho các quá trình công nghệ trong 
các nhà máy, thường là hơi có áp suất từ 3,5at đến 16 at (0,35 đến 1,6 Mpa) với độ 
quá nhiệt từ 25 đến 50 0C nhằm đảm bảo cho hơi chưa bị ngưng tụ thành nước trước 
khi đến hộ tiêu thụ . 
 Phụ tải sinh hoạt: Nhiệt năng cung cấp cho các quá trình sấy sưởi trong khu dân 
cư, thường là nước nóng có nhiệt độ từ 55 đến 150 0C hoặc hơi có áp suất từ 1,5at đến 
3 at (0,15 đến    0,3 Mpa). 
 Phụ tải điện và phụ tải nhiệt thay đổi theo giờ trong ngày, theo tháng và theo 
mùa phụ thuộc vào chế độ làm việc của các nhà máy và sinh hoạt ở các khu dân cư. 
Sự phụ thuộc của phụ tải vào thời gian được biểu thị trên đồ thị gọi là đồ thị phụ tải. 
 Trên đồ thị phụ tải, phần phía dưới gọi là phụ tải gốc, có giá trị ổn định,  còn 
phần đỉnh gọi là phụ tải ngọn, có giá trị thay đổi liên tục.  
 Các nhà máy điện lớn, hiện đại, có hiệu suất cao được gọi là nhà máy điện 
chính, thường mang phụ tải gốc, chạy thường xuyên, số giờ sử dụng thiết bị hàng 
năm cao. 
 Các nhà máy điện nhỏ, cũ, có hiệu suất thấp hoặc là nhà máy điện tuốc bin khí, 
nhà máy thủy điện trong thời kỳ cạn nước được gọi là nhà máy điện cao điểm, thường 
mang phụ tải ngọn (phụ tải thay đổi thường xuyên).  
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    PHẦN 2. LÒ HƠI     

 

 Chương 2 NGUYÊN Lý LÀM VIỆC CỦA Lò HƠI 
 

2.1. Vai trò của lò hơi trong công nghiệp và sản xuất điện 

 
Lò hơi là thiết bị trong đó xẩy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu, nhiệt lượng tỏa 

ra sẽ biến nước thành hơi, biến năng lượng của nhiên liệu thành nhiệt năng của dòng 
hơi. 

Lò hơi là thiết bị có mặt gần như trong tất cả các xí nghiệp, nhà máy, để sản 
xuất hơi nước phục vụ cho quá trình sản xuất điện năng trong nhà máy điện; phục vụ 
cho các quá trình đun nấu, chưng cất các dung dịch, sấy sản phẩm trong các quá trình 
công nghệ ở các nhà máy hóa chất, đường, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, dệt, 
chế biến nông sản và thực phẩm . . . .  

Tùy thuộc vào nhiệm vụ của lò hơi trong sản xuất, ta có thể phân thành hai loại 
sau:  

Trong các nhà máy công nghiệp như nhà máy hóa chất, đường, rượu, bia, nước 
giải khát, thuốc lá, dệt, chế biến thực phẩm . . . , hơi nước phục vụ cho các quá trình 
công nghệ như đun nấu, chưng cất các dung dịch, cô đặc và sấy sản phẩm . . . thường 
là hơi bão hòa. áp suất hơi tương ứng với nhiệt độ bão hòa cần thiết cho quá trình 
công nghệ, nhiệt độ thường từ 110 đến 180 0C. Loại lò hơi này được gọi là lò hơi 
công nghiệp, có áp suất hơi thấp, sản lượng nhỏ.  

Trong nhà máy điện, lò hơi sản xuất ra hơi để làm quay tuốc bin, phục vụ cho 
việc sản xuất điện năng, đòi hỏi phải có công suất lớn, hơi là hơi quá nhiệt có áp suất 
và nhiệt độ cao. Loại này được gọi là lò hơi nhà máy điện. 

Nhiên liệu đốt trong lò hơi có thể là nhiên liệu rắn như than, củi, bã mía, có thể 
là nhiên liệu lỏng như dầu nặng (FO), dầu diezen (DO) hoặc nhiên liệu khí. 

 
 2.2. Nguyên lý làm việc của lò hơi trong nhà máy điện 

 
Trong các lò hơi nhà máy điện, hơi được sản xuất ra là hơi quá nhiệt. Hơi quá 

nhiệt nhận được nhờ các quá trình: đun nóng nước đến sôi, sôi để biến nước thành hơi 
bão hòa và quá nhiệt hơi để biến hơi bão hòa thành hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao 
trong các bộ phận của lò. Công suất của lò hơi phụ thuộc vào lưu lượng, nhiệt độ và 
áp suất hơi. Các giá trị này càng cao thì công suất lò hơi càng lớn. 

Hiệu quả của quá trình trao đổi nhiệt giữa ngọn lửa và khói với môi chất  trong 
lò hơi phụ thuộc vào tính chất vật lý của môi trường (sản phẩm cháy) và của môi chất 
tham gia qúa trình (nước hoặc hơi) và phụ thuộc vào hình dáng, cấu tạo, đặc tính của 
các phần tử lò hơi. 

Trên hình 2.1 trình bày nguyên lý cấu tạo của lò hơi tuần hoàn tự nhiên hiện đại 
trong nhà máy điện.  

Nhiên liệu và không khí được phun qua vòi phun số 1 vào buồng lửa  số 2, tạo 
thành hỗn hợp cháy và được đốt cháy trong buồng lửa, nhiệt độ ngọn lửa có thể đạt 
tới 1.900 0C. Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu cháy truyền cho nước trong dàn ống 
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sinh hơi 3, nước tăng dần nhiệt độ đến sôi, biến thành hơi bão hòa. Hơi bão hòa theo 
ống sinh hơi 3 đi lên, tập trung vào bao hơi số 5. Trong bao hơi số 5, hơi được phân li 
ra khỏi nước, nước tiếp tục đi xuống theo ống xuống 4 đặt ngoài tường lò rồi lại sang 
ống sinh hơi số 3 để tiếp tục nhận nhiệt. Hơi bão hòa từ bao hơi số 5 sẽ đi qua ống 
góp hơi số 6 vào các ống xoắn của bộ quá nhiệt số 7. ở bộ quá nhiệt số 7, hơi bão 
hòa chuyển động trong các ống xoắn sẽ nhận nhiệt từ khói nóng chuyển động phía 
ngoài ống để biến thành hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao hơn và đi vào ống góp để sang 
tua bin hơi và biến đổi nhiệt năng thành cơ năng làm quay tua bin. 

 

 
      

Hình 2.1. Nguyên lý cấu tạo của lò hơi 
  1.Vòi phun nhiên liệu + không khí; 2. Buồng đốt; 3. phễu tro lạnh; 4. Đáy thải 

xỉ; 5. Dàn ống sinh hơi; 6. Bộ quá nhiệt bức xạ; 7. Bộ quá nhiệt nửa bức xạ; 8. ống 
hơi lên. 9. Bộ quá nhiệt đối lưu; 10. Bộ hãm nước; 11.Bộ sấy không khí; 12. Bộ khử 
bụi; 13. Quạt khói; 14. Quạt gió; 15. Bao hơi; 16. ống nước xuống; 17. ống góp 
nước;              

ở đây, ống sinh hơi số 3 đặt phía trong tường lò nên môi chất trong ống nhận 
nhiệt và sinh hơi liên tục do đó trong ống ống sinh hơi 3 là hỗn hợp hơi và nước, còn 
ống xuống 4 đặt ngoài tường lò nên môi chất trong ống 4 không nhận nhiệt do đó 
trong ống 4 là nước. Khối lượng riêng của hỗn hợp hơi và nước trong ống 3 nhỏ hơn 
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khối lượng riêng của nước trong ống xuống 4 nên hỗn hợp trong ống 3 đi lên, còn 
nước trong ống 4 đi xuống liên tục tạo nên quá trình tuần hoàn tự nhiên, bởi vậy lò 
hơi loại này được gọi là lò hơi tuần hoàn tự nhiên. 

Buồng lửa trình bày trên hình 2.1 là buồng lửa phun, nhiên liệu được phun vào 
và cháy lơ lửng trong buồng lửa. Quá trình cháy nhiên liệu xẩy ra trong buồng lứa và 
đạt đến nhiệt độ rất cao, từ 1300  0C đến 1900 0C, chính vì vậy hiệu quả trao đổi nhiệt 
bức xạ giữa ngọn lửa và dàn ống sinh hơi rất cao và lượng nhiệt dàn ống sinh hơi thu 
được từ ngọn lửa chủ yếu là do trao đổi nhiệt bức xạ. Để hấp thu có hiệu quả nhiệt 
lượng bức xạ của ngọn lửa đồng thời bảo vệ tường lò khỏi tác dụng của nhiệt độ cao 
và những ảnh hưởng xấu của tro nóng chảy, người ta bố trí các dàn ống sinh hơi 3 
xung quanh tường buồng lửa. 

Khói ra khỏi buồng lửa, trước khi vào bộ quá nhiệt đã được làm nguội một phần 
ở cụm phecston, ở đây khói chuyển động ngoài ống truyền nhiệt cho hỗn hợp hơi 
nước chuyển động trong ống. Khói ra khỏi bộ quá nhiệt có nhiệt độ còn cao, để tận 
dụng phần nhiệt thừa của khói khi ra khỏi bộ quá nhiệt, ở phần đuôi lò người ta đặt 
thêm bộ hâm nước và bộ sấy không khí. 

Bộ hâm nước có nhiệm vụ gia nhiệt cho nước để nâng nhiệt độ của nước từ 
nhiệt độ ra khỏi bình gia nhiệt lên đến nhiệt độ sôi và cấp vào bao hơi 5. Đây là giai 
đoạn đầu tiên của quá trình cấp nhiệt cho nước để thực hiện quá trình hóa hơi đẳng áp 
nước trong lò. Sự có mặt của bộ hâm nước sẽ làm giảm tổng diện tích bề mặt đốt của 
lò hơi và sử dụng triệt để hơn nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu, làm cho nhiệt độ 
khói thoát khỏi lò giảm xuống, làm tăng hiệu suất của lò. 

Không khí lạnh từ ngoài trời được quạt gió 14 hút vào và thổi qua bộ sấy không 
khí 11. ở bộ sấy, không khí nhận nhiệt của khói, nhiệt độ được nâng từ nhiệt độ môi 
trường đến nhiệt độ yêu cầu và được đưa vào vòi phun số 1 để cung cấp cho quá trình 
đốt cháy nhiên liệu.  

Như vậy bộ hâm nước và bộ sấy không khí đã hoàn trả lại buồng lửa một phần 
nhiệt đáng lẽ bị thải ra ngoài. Chính vì vậy người ta còn gọi bộ hâm nước và bộ sấy 
không khí là bộ tiết kiệm nhiệt. 

Như vậy, từ khi vào bộ hâm nước đến khi ra khỏi bộ quá nhiệt của lò hơi, môi 
chất (nước và hơi) trải qua các giai đoạn hấp thụ nhiệt trong các bộ phận sau: Nhận 
nhiệt trong bộ hâm nước đến sôi, sôi trong dàn ống sinh hơi, quá nhiệt trong bộ quá 
nhiệt. Nhiệt lượng môi chất hấp thu được biểu diễn bằng phương trình:  

 Qmc  = [i''hn - i'hn ]+ [is - i''hn + rx] + [r(1-x) + (i''qn - i'qn)]              (2-1) 
 Qmc =  i''qn -  i'qn   + is   + r   - i'hn               (2-1a) 
Trong đó: 
  Qmc là nhiệt  lượng môi chất  nhận được trong lò hơi. 
 i'hn, i''hn : Entanpi của nước vào và ra khỏi bộ hâm nước. 
 r : Nhiệt ẩn hóa hơi của nước. 
 x : độ khô của hơi ra khỏi bao hơi. 
 i'qn, i''qn : Entanpi hơi vào và ra khỏi bộ quá nhiệt. 
 

2.3. Các đặc tính kỹ thuật của Lò hơi 
 
Đặc tính kỹ thuật chính của lò là các đại lượng thể hiện số lượng và chất lượng 
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hơi được sản xuất ra. Số lượng hơi sản xuất ra được xác định bằng sản lượng hơi còn 
chất lượng hơi được xác định bằng thông số hơi. 

1- Thông số hơi của lò: 
Đối với lò hơi của nhà máy điện, hơi sản xuất ra là quá nhiệt nên thông hơi của 

lò được biểu thị bằng áp suất và nhiệt độ hơi quá nhiệt: Pqn (Mpa),  tqn  (
0C). 

2- Sản lượng hơi của lò: 
Sản lượng hơi của lò là lượng hơi mà lò sản xuất ra được trong một đơn vị thời 

gian (Kg/h hoặc Tấn/h). Thường dùng 3 khái niệm sản lượng.  
- Sản lượng hơi định mức (Dđm): là sản lượng hơi lớn nhất lò có thể đạt được, 

đảm bảo vận hành trong thời gian lâu dài, ổn định với các thông số hơi đã cho mà 
không phá hủy hoặc gây ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của lò. 

- Sản lượng hơi cực đại (Dmax): là sản lượng hơi lớn nhất mà lò có thể đạt được, 
nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa là lò không thể làm việc lâu dài với sản 
lượng hơi cực đại được. Sản lượng hơi cực đại bằng:  

   Dmax = (1,1 - 1,2) D®m               (2-2)   
- Sản lượng hơi kinh tế là sản lượng hơi mà ở đó lò làm việc với hiệu quả kinh 

tế cao nhất. Sản lượng hơi kinh tế bằng:  
   Dkt  = (0,8 - 0,9) D®m                         (2-3)  
3- Hiệu suất của lò: 
 Hiệu suất của lò là tỉ số giữa lượng nhiệt mà môi chất hấp thụ được (hay còn 

gọi là lượng nhiệt có ích) với lượng nhiệt cung cấp vào cho lò.  

Hiệu suất của lò ký hiệu bằng η      

   lv
t

'
hnqn

BQ
)ii(D −

=η     (2-4) 

Trong đó: D  là sản lượng hơi, (kg/h) 
   iqn là entanpi của hơi quá nhiệt,  (Kj/kg)  
   i’hn  là entanpi của nước đi vào bộ hâm nứơc,  (Kj/kg) 

   B   là lượng nhiên liệu tiêu hao trong một giờ, (kg/h)  
   Qt

lv: Nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu, (Kj/kg). 
4- Nhiệt thế thể tích của buồng lửa:  

Nhiệt thế thể tích của buồng lửa là lượng nhiệt sinh ra trong một đơn vị thời 
gian trên một  đơn vị thể tích của buồng lửa.  

  
bl

lv
t

v V
BQ

q = , (W/m3)     (2-5)

 Trong đó:  
  Vbl: Thể tích buồng lửa, (m3), B (kg/s) 
 Đối với các lò hơi nhỏ, người ta còn chú ý đến các đặc tính sau đây  
 5- Nhiệt thế diện tích trên ghi: 
 Nhiệt thế diện tích trên ghi là nhiệt lượng sinh ra trong một đơn vị thời gian 

trên một đơn vị diện  tích bề mặt của ghi:  

   
R

BQ
q

lv
t

r = , (W/m2)        (2-6) 
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 R: diện tích mặt ghi, (m2). 
6- Năng suất bốc hơi của bề mặt sinh hơi:  
Năng suất bốc hơi của bề mặt sinh hơi là khả năng bốc hơi của một đơn vị diện 

tích bề mặt đốt (bề mặt sinh hơi) trong một đơn vị thời gian, ký hiệu là S,  

   
H
DS = , (kg/m2h)     (2-7) 

D: Sản lượng hơi của lò, (kg/h) 
H: diện tích bề mặt sinh hơi (bề mặt đôt), (m2) 
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Chương 3. NHIÊN LIỆU Và hiệu quả sử dụng nhiên liệu 
 

3.1. KHÁI NIỆM VỀ NHIÊN LIỆU 
 

3.1.1. Nhiên liệu và phân loại nhiên liệu 
 Nhiên liệu là những vật chất khi cháy phát ra ánh sáng và nhiệt năng. Trong 
công nghiệp thì nhiên liệu phải đạt các yêu cầu sau: 
 - Có nhiều trong tự nhiên, trữ lượng lớn, dễ khai thác, giá thành rẻ.  
 - Khi cháy không sinh ra các chất gây nguy hiểm. 
 Nhiên liệu có thể phân thành hai loại chính: nhiên liệu vô cơ và nhiên liệu hữu 
cơ.  
3.1.1.1. Nhiên liệu hữu cơ: 

 Nhiên liệu hữu cơ là nhiên liệu có sẵn trong thiên nhiên do quá trình phân hủy 
hữu cơ tạo thành. Nhiên liệu hữu cơ dùng trong ngành năng lượng có 3 loại: 
 + Khí thiên nhiên. 
 + Nhiên liệu lỏng: dầu Diezen, dầu nặng (FO). 
 + Nhiên liệu rắn: theo tuổi hình thành nhiên liệu ta có gỗ, than bùn, than nâu, 
than đá, than cám. 
3.1.1.2. Nhiên liệu vô cơ:  
 Nhiên liệu vô cơ là nhiên liệu được tạo ra do phản ứng phân hủy hạt nhân 
Ura®ium. 
 
3.1.2. Thành phần và đặc tính công nghệ của nhiên liệu 

 
3.1.2.1. Thành phần của nhiên liệu 
 
 Nhiên liệu bao gồm những chất có khả năng bị oxy hóa gọi là chất cháy và 
những chất không thể bị oxy hóa gọi là chất trơ. 
 * Nhiên liệu rắn và lỏng 
 Trong nhiên liệu rắn hoặc lỏng có các nguyên tố: Cacbon(C), Hyđro (H), Ôxi 
(O), Nitơ (N), Lưu huỳnh (S), độ tro (A) và độ ẩm (W). Các nguyên tố hóa học trong 
nhiên liệu đều ở dạng liên kết các phân tử hữu cơ rất phức tạp nên khó cháy và không 
thể thể hiện đầy đủ các tính chất của nhiên liệu. Trong thực tế, người ta thường phân 
tích nhiên liệu theo thành phần khối lượng ở các dạng mẫu khác nhau như: mẫu làm 
việc, mẫu khô, mẫu cháy, dựa vào đó có thể đánh giá ảnh hưởng của các quá trình 
khai thác, vận chuyển và bảo quản đến thành phần nhiên liệu. 
 Đối với mẫu làm việc, thành phần nhiên liệu được xác định theo phần trăm 
khối lượng ở trạng thái thực tế, ở đây có mặt tất cả các thành phần của nhiên liệu:  
  Clv + Hlv

 + Sc
lv + Nlv + Olv + Alv + Wlv = 100%   (3-1)

 Sấy mẫu làm việc ở nhiệt độ 105 0C, thành phần ẩm sẽ tách khỏi nhiên liệu 
(W= 0), khi đó ta có mẫu nhiên liệu khô:  
  Ck + Hk

 + Sc
k + Nk + Ok + Ak  = 100%     (3-2)
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 Đối với mẫu cháy, thành phần nhiên liệu được xác định theo phần trăm khối 
lượng các chất cháy được: 
  Cch + Hch

 + Sc
 + Nch + Och  = 100%     (3-3) 

  Cacbon: Các bon là thành phần cháy chủ yếu trong nhiên liệu, có thể chiếm 
tới 95% khối lượng nhiên liệu. Khi cháy, 1kg các bon tỏa ra một nhiệt lượng khá lớn, 
khoảng 34150 KJ/Kg, gọi là nhiệt trị của các bon, do vậy nhiên liệu càng nhiều các 
bon thì nhiệt trị càng cao. Tuổi hình thành than càng cao thì lượng các bon chứa ở 
than càng nhiều nghĩa là nhiệt trị càng cao. 
 Hyđro: Hyđro là thành phần cháy quan trọng của nhiên liệu. Tuy lượng hyđro 
trong nhiên liệu rất it, tối đa chỉ đến 10% khối lượng nhiên liệu, nhưng nhiệt trị của 
Hyđrô rất lớn. Khi cháy, 1kg Hyđro tỏa ra một nhiệt lượng khoảng 144.500 KJ/Kg .  
 Lưu huỳnh: Tuy là một thành phần cháy, nhưng lưu huỳnh là một chất có hại 
trong nhiên liệu vì khi cháy tạo thành SO2 thải ra môi trường rất độc và SO3 gây ăn 
mòn kim loại rất mạnh, đặc biệt SO2 tác dụng với nước tạo thành axít H2SO4. 
 Lưu huỳnh tồn tại dưới 3 dạng: liên kết hữu cơ Shc, khoáng chất Sk và liên kết 
Sunfat SSP.   

 S = Shc +  Sk + Ssp    (3-4)  
Lưu huỳnh hữu cơ và khoáng chất có thể tham gia quá trình cháy gọi là lưu 

huỳnh cháy, còn lưu huỳnh Sunfat thường nằm dưới dạng CaSO4, MgSO4...không 
tham gia quá trình cháy mà tạo thành tro của nhiên liệu. 
 Ôxi và Nitơ: Ôxi và Nitơ là những thành phần vô ích trong nhiên liệu vì sự có 
mặt của nó trong nhiên liệu sẽ làm giảm các thành phần cháy được của nhiên liệu, do 
đó làm giảm nhiệt trị chung của nhiên liệu. Nhiên liệu càng non thì lượng oxy càng 
nhiều. 
 * Nhiên liệu khí: Nhiên liệu khí được đặc trưng bằng hàm lượng các chất 
Cacbuahyđrô như: CH4, CH4 , CH4, H2, . . . , tính theo phần trăm thể tích . 
 
3.1.2.2. Đặc tính công nghệ của nhiên liệu  

 
 Việc lựa chọn phương pháp đốt và sử dụng nhiệt lượng giải phóng từ quá trình 
cháy nhiên liệu phụ thuộc nhiều vào các đặc tính công nghệ của nhiên liệu. Trong 
công nghiệp, người ta coi các đặc tính sau đây là đặc tính công nghệ của nhiên liệu: 
độ ẩm, chất bốc, cốc, tro và nhiệt trị.  

* Độ ẩm: 
  Độ ẩm ký hiệu là W, là lượng nước chứa trong nhiên liệu, lượng nước này nên 
nhiệt trị của nhiên liệu giảm xuống. Mặt khác khi nhiên liệu cháy cần cung cấp một 
nhiệt lượng để bốc ẩm thành hơi nước. 
 Độ ẩm của nhiên liệu được chia ra 2 loại: Độ ẩm trong và độ ẩm ngoài. 
 Độ ẩm trong có sẵn trong quá trình hình thành nhiên liệu, thường ở dạng tinh 
thể ngậm nước và chỉ tách ra khỏi nhiên liệu khi nung nhiên liệu ở nhiệt độ khoảng 
8000C 
 Độ ẩm ngoài xuất hiện trong quá trình khai thác, vận chuyển và bảo quản 
nhiên liệu. Độ ẩm ngoài tách ra khỏi nhiên liệu khi sấy ở nhiệt độ khoảng 1050C. 
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* Chất bốc và cốc: 
Chất bốc ký hiệu là V, Khi đốt nóng nhiên liệu trong điều kiện không có ôxi ở nhiệt 
độ 800-8500C thì có chất khí thoát ra gọi là chất bốc, đó là kết quả của sự phân hủy 
nhiệt các liên kết hữu cơ của nhiên liệu. Nó là thành phần cháy ở thể khí gồm: hyđrô, 
cacbuahyđrô, cacbon, oxitcacbon, cacbonic, oxi và nitơ . . . Nhiên liệu càng già thì 
lượng chất bốc càng ít, nhưng nhiệt trị của chất bốc càng cao, lượng chất bốc của 
nhiên liệu thay đổi trong phạm vi: than Anfratxit 2-8%, than đá 10-45%, than bùn 
70%, gỗ 80%. Nhiên liệu càng nhiều chất bốc càng dễ cháy. 
Sau khi chất bốc bốc ra, phần rắn còn lại của nhiên liệu có thể tham gia quá trình 
cháy gọi là cốc. Nhiên liệu càng nhiều chất bốc thì cốc càng xốp, nhiên liệu càng có 
khả năng phản ứng cao. Khi đốt nhiên liệu ít chất bốc như than antraxit, cần thiết 
phải duy trì nhiệt độ ở vùng bốc cháy cao, đồng thời phải tăng chiều dài buồng lửa để 
đảm bảo cho cốc cháy hết trước khi ra khỏi buồng lửa. 

* Độ tro: 
 Độ tro ký hiệu là A, tro của nhiên liệu là phần rắn ở dạng chất khoáng còn lại 
sau khi nhiên liệu cháy. Thành phần của nó gồm một số hỗn hợp khoáng như đất sét, 
cát, pyrit sắt, oxit sắt, . . .  Sự có mặt của nó làm giảm thành phần cháy được của 
nhiên liệu, do đó giảm nhiệt trị của nhiên liệu. Trong qúa trình cháy, dưới tác dụng 
của nhiệt độ cao một phần bị biến đổi cấu trúc, một phần bị phân hủy nhiệt, bị oxy 
hóa nhưng chủ yếu biến thành tro. 
  Độ tro của một số loại nhiên liệu trong khoảng: Than 15-30%, gỗ 0,5 đến 
1,0%, mazut 0,2 đến 0,3%, khí 0%, được xác định bằng cách đốt nhiên liệu ở nhiệt 
độ 8500C với nhiên liệu rắn, đến 5000C với nhiên liệu lỏng cho đến khi khối lượng 
còn lại hoàn toàn không thay đổi. 
 Tác hại của tro: sự có mặt của tro trong nhiên liệu làm giảm nhiệt trị của 
nhiên liệu, cản trở quá trình cháy. Khi bay theo khói tro sẽ mài mòn các bề mặt đốt 
của lò hơi. Một trong những đặc tính quan trọng của tro ảnh hưởng đến điều kiện làm 
việc của lò là nhiệt độ nóng chảy của tro. Nhiệt độ nóng chảy của tro trong khoảng từ 
12000C đến 14250C. Tro có nhiệt độ chảy thấp thì có nhiều khả năng tạo xỉ bám lên 
các bề mặt ống, ngăn cản sự trao đổi nhiệt giữa khói với môi chất trong ống và làm 
tăng nhiệt độ vách ống gây nguy hiểm cho ống. 

* Nhiệt trị của nhiên liệu: 
  Nhiệt trị của nhiên liệu là lượng nhiệt sinh ra khi cháy hoàn toàn 1kg nhiên 
liệu rắn hoặc lỏng hay 1m3 tiêu chuẩn nhiên liệu khí (Kj/kg, Kj/m3

tc). 
 Nhiệt trị làm việc của nhiên liệu gồm nhiệt trị cao và nhiệt trị thấp,  ký hiệu là 
Qc

lv và Qt
lv. Trong nhiên liệu có hơi nước, nếu hơi nước đó ngưng tụ thành nước sẽ tỏa 

ra một lượng nhiệt nữa. Nhiệt trị cao là nhiệt trị có kể đến cả lượng nhiệt khi  ngưng 
tụ hơi nước trong sản phẩm cháy nữa. Nhiệt trị thấp là nhiệt trị không kể đến lượng 
nhiệt ngưng tụ hơi nước trong sản phẩm cháy. 
 Nhiệt trị của nhiên liệu khi cháy trong thiết bị thực tế là nhiệt trị thấp vì nhiệt 
độ của khói ra khỏi lò cao hơn nhiệt độ ngưng tụ hơi nước, còn nhiệt trị cao được 
dùng khi tính toán trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
  Khi so sánh các loại nhiên liệu vơi nhau, người ta thường dùng khái niệm 
nhiên liệu tiêu chuẩn, có nhiệt trị Qt=7000 Kcal/kg (29330 Kj/kg). 
 

 



 16

3.2. QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU 
 
3.2.1. Khái niệm 
 Quá trình cháy nhiên liệu là quá trình phản ứng hóa học giữa các nguyên tố 
hóa học của nhiên liệu với oxi và sinh ra nhiệt, quá trình cháy còn là quá trình oxi 
hóa. 
 Chất oxi hóa chính là oxi của không khí cấp vào cho quá trình cháy, chất bị 
oxy hóa là các nguyên tố cháy được của nhiên liệu. Sản phẩm tạo thành sau quá trình 
cháy gọi là sản phẩm cháy (khói). Quá trình cháy có thể xẩy ra hoàn toàn hoặc không 
hoàn toàn. 
- Quá trình cháy hoàn toàn là quá trình cháy trong đó các thành phần cháy được của 
nhiên liệu đều được oxi hóa hoàn toàn và sản phẩm cháy của nó gồm các khí CO2, 
SO2, H2O, N2, và O2. 
- Quá trình cháy không hoàn toàn là quá trình cháy trong đó còn những chất có thể 
cháy được chưa được ô xi hóa hoàn toàn. Khi cháy không hoàn toàn, ngoài những sản 
phẩm của quá trình cháy hoàn toàn trong khói còn có những sản phẩm khác: CO, 
CH4... 
  Nguyên nhân của quá trình cháy không hoàn toàn có thể là do thiếu không 
khí cho quá trình oxi hóa hoặc có đủ không khí nhưng không khí và nhiên liệu pha 
trộn không đều tạo ra chỗ thừa, chỗ thiếu không khí. Quá trình cháy nhiên liệu là một 
quá trình rất phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn: sấy nóng, bốc hơi, sinh chất bốc, bắt 
lửa, cháy chất bốc và cốc, tạo xỉ. 
 Giai đoạn sấy nóng và sinh chất bốc là giai đoạn chuẩn bị cho nhiên liệu bốc 
cháy, cần thiết phải có không khí nóng có nhiệt độ khoảng từ 150 đến 4000C để sấy 
nóng, bốc ẩm và bốc chất bốc khỏi nhiên liệu. 
 Giai đoạn bắt lửa bắt đầu ở nhiệt độ cao hơn, khi nhiên liệu tiếp xúc với 
không khí nóng. 
 Giai đoạn cháy chất bốc và cốc kèm theo quá trình tỏa nhiệt, nhiệt lượng này 
có tác dụng làm tăng nhiệt độ hỗn hợp để phản ứng oxy hóa cốc xẩy ra nhanh hơn, 
đây là giai đoạn oxi hóa mãnh liệt nhất. 
 Giai đoạn kết thúc quá trình cháy là giai đoạn tạo thành tro và xỉ. 
 
3.2.2. Các phương trình phản ứng cháy 
 
3.2.2.1. Cháy nhiên liệu rắn 
 
 +  Phản ứng của quá trình cháy hoàn toàn: 

- Cháy cacbon: 
        C         +          O2    =  CO2     (3-5a) 

  12kgC +   32kgO2   =  44kgCO2   
             1kgC   +   2,67 O2   =  3,67kgCO2.    (3-5b) 

Khi thay khối lượng riêng của Oxi ρo2 = 1,428kg/ m3
tc và cacbonnic  

ρCO2 = 1,964kg/ m3
tc vào (3-5b), ta được: 
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 1KgC + 1,866 m3
tc O2 = 1,866 m3

tc CO2.   (3-5c)
 Tương tự, ta có thể tính lượng không khí cần thiết để đốt cháy các thành phần 
khác. 

- Cháy lưu huỳnh:   
   S    +      O2             =             SO2        (3-6a)

     1kgS   + 0,7 m3
tc O2     = 0,7m3

tc SO2        (3-6b) 

- Cháy hyđro:      
      2H2    +         O2         =           2H2O        (3-7a)

  1kgH2    + 5,6 m3
tc O2    = 11,2 m3

tc H2O             (3-7b) 
+ Phản ứng cháy không hoàn toàn:     

2C       +         O2         =             2CO          (3-8)  
24kgC      + 32kg O2        =       56kg CO   

     1kgC     + 0,933 m3
tc O2 = 1,866 m3

tc  CO                     (3-8b)
  

3.2.2.2. Cháy nhiên liệu khí: 
 
  Nhiên liệu khí bao gồm các thành phần H2, S, CH4, CmHn, CO, H2S. Phương 
trình các phản ứng cháy nhiên liệu khí cũng được viết tương tự như đối với nhiên liệu 
rắn hoặc lỏng. Từ các phương trình phản ứng cháy ta có thể tính được lượng oxi lý 
thuyết cần thiết cung cấp cho quá trình cháy, đảm bảo cho nhiên liệu cháy hoàn toàn 
(cháy kiệt). Từ đó tính được lượng không khí cần cung cấp cho lò hơi. Đồng thời từ 
các phương trình phản ứng cháy cũng có thể tính được lượng khói thải ra khỏi lò. 
 
3.2.3. Xác định thể tích không khí cấp cho quá trình cháy 

 
* Thể tích không khí lý thuyết:  
Thể tích không khí lý thuyết cần thiết cho quá trình cháy là lượng không khí 

tương ứng với lượng O2 cần thiết cho quá trình cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu rắn 
hoặc lỏng hay 1 m3

tc tiêu chuẩn nhiên liệu khí. 
Trong nhiên liệu rắn, các thành phần C, H, S có thể cháy được và sinh nhiệt.  

Lượng oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu bằng tổng lượng oxi cần 
thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng C, H, S có trong 1kg nhiên liệu. Vậy có thể tính 
lượng oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu theo các phương trình phản 
ứng (3-5), (3-6), (3-7). 
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Oxi cấp cho quá trình cháy trong lò hơi lấy từ không khí, mà trong không khí 
oxi chiếm 21%, do đó có thể tính được lượng không khí lý thuyết cần thiết cho quá 
trình cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu: 
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Lượng không khí lý thuyết để đốt cháy 1kg nhiên liệu rắn, lỏng là: 
 lvlvlvlv

kk O,H,)S,C(,V 0333026503750088900 −++= , ( kg/m tc
3 )          (3-11) 
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* Thể tích không khí thực tế: 
 Thể tích không khí lý thuyết cần thiết cho quá trình cháy được xác định theo 

các phương trình phản ứng hóa học nêu trên. Nghĩa là được tính toán với điều kiện lí 
tưởng, trong đó từng phân tử các chất oxi hóa và bị oxi hóa tiếp xúc và phản ứng với 
nhau. Trong thực tế không khí và nhiên liệu không thể tiếp xúc lý tưởng với nhau 
được như vậy. Do vậy để qúa trình cháy có thể xẩy ra hoàn toàn (nghĩa là gần với 
điều kiện lý tưởng) thì lượng không khí thực tế cần phải cung cấp vào nhiều hơn 
lượng không khí tính toán được theo lý thuyết. Tỉ số giữa lượng không khí thực tế cấp 
vào với lượng không khí lý thuyết tính toán được gọi là hệ số không khí thừa, ký hiệu 
là α: 

  0
kk

kk

V

V
=α  > 1

 
     (3-12)  

Trong đó:  
Vkk: Thể tích không khí thực tế, (m3

tc/ kg)  
 V0

kk: Thể tích không khí lý thuyết, (m3
tc/ kg).  

 Giá trị tiêu chuẩn của hệ số không khí thừa đối với từng loại lò hơi như sau:
  +  Đốt nhiên liệu trong buồng lửa ghi : α = 1,3 đến 1,5 

 + Đốt nhiên liệu trong buồng lửa phun:  

  Lò hơi đốt bột than (phun) : α = 1,13 đến 1,25 

  Lò hơi đốt dầu: α = 1,03 đến 1,15 

  Lò hơi đốt khí:  α = 1,02 đến 1,05  
Lò hơi không thể kín tuyệt đối được vì có các chỗ ghép nối tường lò, trên 

tường lò phải có cửa vệ sinh, cửa quan sát. Khi lò làm việc, áp suất đường khói luôn 
thấp hơn áp suất khí quyển, do đó không khí lạnh từ ngoài sẽ lọt vào đường khói làm 
tăng hệ số không khí thừa trong đường khói. áp suất khói giảm dần theo chiều khói 
đi, do đó lượng không khí lạnh lọt vào đường khói tăng dần, nghĩa là ( tăng dần theo 
chiều đi của khói. Khi ( tăng thì nhiệt độ của khói giảm xuống tức là quá trình truyền 
nhiệt giảm xuống, nhiệt thừa của khói tăng lên tức là lượng nhiệt do khói mang ra 
ngoài trời (q2) tăng lên, hiệu suất lò giảm xuống. Vì vậy, khi vận hành cần phải phấn 
đấu giữ cho α ở giá trị tối thiểu. 

 
3.2.4. Thể tích sản phẩm cháy sinh ra khi cháy nhiên liệu 
 
 Sản phẩm cháy (gọi là khói thực) gồm có khói khô và hơi nước. Tùy thuộc 
vào điều kiện cháy hoàn toàn hay không hoàn toàn các nguyên tố cháy của nhiên liệu 
mà tỷ lệ các thành phần các chất sinh ra trong sản phẩm cháy khác nhau. ở trạng thái 
lý thuyết, khi cháy hoàn toàn (với α = 1) sẽ tạo thành trong khói các chất: CO2, SO2, 
N2 và H2O. 

  ở các lò hơi đốt dầu sử dụng vòi phun hơi thì cần thiết phải có một lượng hơi 
để phun dầu vào lò dưới dạng sương mù nên lượng khói thực tế bao giờ cũng lớn hơn 
lượng khói lý thuyết. 
 Trong quá trình vận hành lò hơi, thường phải kiểm tra các mẫu khói định kỳ 
để phát hiện trong khói có thành phần CO không. Nếu có CO chứng tỏ quá trình cháy 
xẩy ra không hoàn toàn, nhiên liệu chưa bị oxi hóa hoàn toàn, cần thiết phải tìm 
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nguyên nhân để khắc phục và điều chỉnh quá trình cháy. Đồng thời việc phân tích 
khói còn cho phép xác định hệ số không khí thừa xem có đúng tiêu chuẩn không. 
Nếu α nhỏ hơn tiêu chuẩn thì quá trình cháy sẽ thiếu O2 cháy không hết nhiên liệu. 
Nếu α lớn thì tổn thất nhiệt q2 tăng,  hiệu suất của lò giảm xuống. Khi phân tích 
khói thường xác định chung giá trị thể tích của khí 3 nguyên tử có trong khói CO2 và 
SO2 , ký hiệu là RO2 

   
222 SOCORO VVV +=      (3-13) 

 

3.3. CÂN BẰNG NHIỆT VÀ TÍNH HIỆU SUẤT CỦA LÒ 
 
3.3.1. Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò 

 
 Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy nhiên liệu trong lò hơi chính là năng lượng 
do nhiên liệu và không khí mang vào: 
   Q®v = Qnl + Qkk      (3-14)
 Nhiệt lượng này một phần được sử dụng hữu ích để sinh hơi, còn một phần 
nhỏ hơn bị mất mát đi gọi là tổn thất nhiệt. 
   Q®v = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6   (3-15)
 Trong đó: 
 Q1 là nhiệt lượng sử dụng hữu ích để sinh hơi, (Kj/kg) 
  Q2 là lượng tổn thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài lò hơi, (Kj/kg) 
  Q3 là lượng tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt hóa học, (Kj/kg) 
 Q4 là lượng tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học, (Kj/kg) 
  Q5 là lượng tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt từ mặt ngoài tường lò ra không khí 
xung quanh, (Kj/kg)  
  Q6 là lượng tổn thất nhiệt do xỉ nóng mang ra ngoài, (Kj/kg). 
 Nhiệt lượng sinh ra do đốt cháy nhiên liệu trong lò hơi chính bằng nhiệt lượng 
được sử dụng hữu ích để sinh hơi và phần nhiệt bị tổn thất trong quá trình làm việc. 
Phương trình biểu diễn sự cân bằng này gọi là phương trình cân bằng nhiệt tổng quát 
của lò. 
  Q®v = Qnl + Qkk  = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6   (3-16)  
 
3.3.2. Xác định hiệu suất của lò hơi 
 Hiệu suất của lò hơi là tỉ số giữa lượng nhiệt sử dụng hữu ích và lượng nhiệt 
cung cấp vào lò hơi.  

   
dv

1

Q
Q

=η 100, (%)      (3-17) 

 Hiệu suất của lò hơi có thể xác định bằng 2 phương pháp: phương pháp cân 
bằng thuận và phương pháp cân bằng nghịch. 
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3.3.2.1. Phương pháp cân bằng thuận:  
 

Phương pháp xác định hiệu suất nhiệt theo phương trình (3-17) gọi là phương 
pháp cân bằng thuận. Để tính hiệu suất của lò theo phương pháp cân bằng thuận cần 
tính lượng nhiệt sử dụng hữu ích Q1 và lượng nhiệt cung cấp  vào lò hơi Qđv. 

+ Nhiệt sử dụng hữu ích hơi nhận được: 
  Q1 + D(iqn

 - i'nc)      (3-18) 
 D là sản lượng hơi của lò hơi, (kg/h) 
 iqn là entanpi hơi quá nhiệt,  (Kj/kg) 
 i’nc là entanpi nước ở đầu vào bộ hâm nước,  (Kj/kg)  
+ Lượng nhiệt do nhiên liệu sinh ra khi cháy (nếu bỏ qua nhiệt lượng do 

không khí mang vào):  
  Qdv = BQt

lv      (3-19) 
B là lượng nhiên liệu lò hơi tiêu thụ trong 1h (kg/h). Thay vào (3-17) ta có: 

  lv
t

qnqn

BQ
)'ii(D −

=η 100, (%).    (3-20)

 Như vậy muốn xác định hiệu suất của lò theo phương pháp thuận cần xác định 
chính xác lượng tiêu hao nhiên liệu tương ứng vơi lượng hơi sản xuất ra. Đây là một 
điều khó khăn đối với các ló hơi lớn vì lượng tiêu hao nhiên liệu rất lớn nên rất khó 
xác định chính xác lượng tiêu hao nhiên liệu của lò. Vì vậy phương pháp này chỉ 
dùng để xác định hiệu suất cho các lò hơi nhỏ, có lượng tiêu hao nhiên liệu ít có thể 
xác định được chính xác, còn sản lượng hơi đượcc xác định bằng cách đo lượng nước 
cấp vào lò. Đối với các lò lớn thì hiệu suất được xác định theo phương pháp cân bằng 
nghịch. 
 
3.3.2.2. Phương pháp cân băng nghịch:  
 
Từ phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò (3-16) ta có:    
  Q1 =  Q®v - Q2 - Q3 - Q4 - Q5 - Q6     (3-21) 
Chia cả hai vế cho Qđv ta được: 

  
dv

1

Q
Q

= 
dv

dv

Q
Q

-
dv

2

Q
Q

-
dv

3

Q
Q

-
dv

4

Q
Q

-
dv

5

Q
Q

-
dv

6

Q
Q

   (3-22) 

hay: 

   η = q1 = 1 - q2 - q3 - q4 - q5 - q6       (3-23)  

   η = q1 = 100 - ∑
=

6

2i
iq (%) 

trong đó:   q1= 
dv

1

Q
Q

(%); q2=
dv

2

Q
Q

(%), q3=
dv

3

Q
Q

(%). . . .   

 Phương pháp xác định hiệu suất nhiệt theo phương trình  (3-23) gọi là phương 
pháp cân bằng nghịch.  Để tính hiệu suất của lò theo phương pháp cân bằng nghịch 
cần tính các tổn thất  nhiệt q1 , q2 , q3 , q4 , q5 , q6. 
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3.4. Tổn thất nhiệt TRONG Lò HƠI 
 
3.4.1. Tổn thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài lò hơi  q2 (%) 
 
 Khói được tạo thành trong quá trình cháy tức là từ không khí và nhiên liệu. 
Không khí vào lò có nhiệt độ khoảng 20-350C, trong khi đó nhiệt độ khói thải ra khỏi 
lò thường lớn hơn 1100C, đặc biệt đối với các lò nhỏ không có bề mặt đốt phần đuôi 
thì nhiệt độ khói thoát có thể tới 4000C. Như vậy phải mất một lượng nhiệt để đốt 
nóng không khí và nhiên liệu từ nhiệt độ môi trường đến nhiệt độ khói thải. Tổn thất 
này gọi là tổn thất nhiệt do khói thải, ký hiệu là q2 (%) 
   Hệ số không khí thừa ra khỏi lò hơi và nhiệt độ khói thải là 2 yếu tố ảnh 
hưởng rât lớn đến q2. Nhiệt độ khói thải càng cao thì tổn thất q2 càng lớn. Tuy nhiên 
khi nhiệt độ khói thải thấp hơn nhiệt độ đọng sương sẽ gây ngưng đọng sương hơi 
nước trong khói. N−ơc ngưng đọng sẽ dễ hòa tan SO2 tạo thành H2SO4 gây hiện tượng 
ăn mòn kim loại. Vì vậy chúng ta phải tìm những biện pháp để giảm nhiệt độ khói 
thải đến mức hợp lý nhất. 
 Khi hệ số không khí thừa càng lớn thì nhiệt độ cháy lý thuyết của quá trình 
giảm, làm giảm lượng nhiệt hấp thu bằng bức xạ của buồng lửa, dẫn đến nhiệt độ 
khói sau buồng lửa tăng lên tức là nhiệt độ khói thoát tăng. Mặt khác hệ số không khí 
thừa càng lớn thì thể tích khói thải càng lớn và như vậy thì q2 cũng càng lớn. Vì vậy 
cần khống chế ( ở mức nhỏ nhất, đồng thời hạn chế không khí lạnh lọt vào lò hơi. 
Tổn thất nhiệt q2 thường trong khoảng từ 4-7% 
 
3.4.2. Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về hóa học q3 (%) 
 
 Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn thì trong khói còn có các chất khí cháy 
không hoàn toàn như CO, H2, CH4 . Những khí này còn có thể cháy và sinh nhiệt 
được nhưng chưa  cháy đã bị thải ra ngoài, gây nên tổn thất nhiệt gọi là tổn thất nhiệt 
do cháy không hoàn toàn về hóa học, ký hiệu là q3 (%). Nguyên nhân của tổn thất 
này là có thể do thiếu không khí hoặc không khí pha trộn không đều với nhiên liệu.
 Các yếu tố ảnh hưởng đến q3 bao gồm: Nhiệt độ buồng lửa, hệ số không khí 
thừa và phương thức xáo trộn giữa không khí với nhiên liệu trong buồng lửa. Hệ số 
không khí thừa lớn thì q3 càng nhỏ nhưng q2 lại tăng (Tuy nhiên hệ số không khí thừa 
quá lớn làm cho nhiệt độ buồng lưả quá thấp thì q3 lại tăng). Sự pha trộng giữa nhiên 
liệu và không khí càng tốt thì q3 càng nhỏ. Vì vậy phải tính chọn α sao cho tổng tổn 
thất nhiệt q2 + q3 là nhỏ nhất. 
 Khi đốt nhiên liệu rắn: đối với buồng lửa ghi tổn thất q3 có thể đạt đến 0,5-
1%, buồng đốt phun q3 có thể đạt đến 0,5% và với buồng lửa thủ công q3 có thể đạt 
đến 2% hoặc cao hơn. Khi đốt mazut thì q3 cao hơn vì khi cháy mazut cacbuahyđro 
dễ bị phân hủy tạo thành những liên kết khó phản ứng, thường q3 = 3%. 
 
3.4.3. Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học  q4 (%) 
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 Nhiên liệu đưa vào lò có một phần chưa  kịp cháy đã bị thải ra ngoài theo các 
đường: bay theo khói, lọt qua ghi lò hoặc rơi xuống đáy buồng lửa cùng với xỉ gây 
nên tổn thất nhiệt gọi là tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học. 
 Yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về mặt cơ học 
là kích cỡ hạt, tính kết dính của tro, tốc độ và cách tổ chức cấp gió. ở lò ghi, khe hở 
của ghi càng lớn thì tổn thất q4 càng lớn. Nếu việc phân phối gió cấp I và II không tốt, 
sẽ thổi bay các hạt nhiên liệu chưa cháy hết ra khỏi buồng lửa. Kích thước hạt càng 
không đều thì q4 càng lớn. Buồng lửa phun có q4 bé nhất, đặc biệt là buồng lửa thải xỉ 
lỏng có thể coi q4 = 0. Đối với buồng đốt kiểu phun: q4 có thể đạt đến 4%; đối với 
buồng đốt ghi từ 2-14%. 
 

 3.4.4. Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh q5 (%) 
 
 Bề mặt tường xung quanh của lò luôn có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường 
xung quanh, do đó luôn có sự tỏa nhiệt từ mặt ngoài tường lò đến môi trường gây nên 
tổn thất, gọi là tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, ký hiệu là q5 (%). Tổn 
thất nhiệt q5 phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích bề mặt xung quanh của tường lò, chất 
lượng lớp cách nhiệt tường lò. Tổn thất q5 tỷ lệ thuận với diện tích xung quanh, với 
nhiệt độ bề mặt ngoài của tường lò. Tuy nhiên, công suất  lò càng lớn thì diện tích bề 
mặt càng tăng nhưng độ tăng diện tích bề mặt xung quanh nhỏ hơn độ tăng sản lượng 
lò, do đó trị số q5 ứng với 1kg nhiên liệu sẽ giảm xuống. 
 Đối với lò hơi lớn q5 khoảng 0,5%. Muốn giảm q5 phải thiết kế tường lò sao 
cho hợp lý. 
 
3.4.5. Tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài lò hơi q6  (%) 
 Xỉ sinh ra từ nhiên liệu trong quá trình cháy, được thải ra khỏi lò ở nhiệt độ 
cao. Đối với lò hơi thải xỉ khô nhiệt độ xỉ ra khỏi lò khoảng 600 - 8000C, đối với lò 
hơi thải xỉ lỏng nhiệt độ xỉ khoảng 1300 - 14000C, trong khi đó nhiên liệu vào lò có 
nhiệt độ khoảng 20-350C. Như vậy lò hơi đã mất đi một lượng nhiệt để nâng nhiệt độ 
xỉ từ nhiệt độ bằng nhiệt độ môi trường lúc vào đến nhiệt độ xỉ lúc ra khỏi lò, gọi là 
tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài q6 (%). 
 Tổn thất q6  phụ thuộc vào độ tro của nhiên liệu, vào phương pháp thải xỉ ra 
khỏi buồng lửa. Đối với nhiên liệu càng nhiều tro thì q6 càng lớn. Các lò thải xỉ khô 
có q6 nhỏ hơn khi thải xỉ lỏng. Tổn thất q6 có thể đạt đến 5% 
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Chương 4. CÁC PHẦN Tử CỦA Lò HƠI 
 

4.1. KHUNG LÒ VÀ TƯỜNG  LÒ 
 

4.1.1. Khung lò 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
         
 

 
 
 Hình. 4.1. Kết cấu khung lò 

    
Theo tiêu chuẩn vận hành, để đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành, nhiệt 

độ không khí ở khu làm việc phải nhỏ hơn 500C. Vì vậy tường lò phải cách nhiệt tốt 
đảm bảo điều kiện nhiệt độ mặt ngoài của tường lò không được vượt quá 500C. Thông 
thường, tường lò tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa và dòng khói, chịu tác dụng phá hủy 
do mài mòn của tro bay, ăn mòn của xỉ nên tường lò được cấu trúc gồm 3 lớp được 
biểu diễn trên hình 4.2. Lớp trong cùng là vật liệu chịu lửa, xây bằng gạch chịu lửa, 
chịu được tác dụng của nhiệt độ cao, ăn mòn và mài mòn của xỉ. Lớp thứ hai là vật 
liệu cách nhiệt, có tác dụng cách nhiệt và ngoài cùng là lớp tôn mỏng vừa có tác dụng 

Khung lò là một kết cấu kim loại
dùng để treo hoặc đỡ tất cả các phần tử
của lò. Khung lò gồm có các cột
chính, phụ đặt trên hệ thống móng và
được nối với nhau bằng các dầm.
Ngoài ra còn các hệ thống treo đỡ dàn
ống quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy
không khí, toàn bộ  sàn thao tác để
phục vụ cho công nhân làm việc ở vị
trí cao và ở các chỗ cần kiểm tra, theo
dõi, quan sát tro bụi.   

Khung lò thường làm bằng các
thanh thép chữ I, V, U đơn hoặc các
thanh này ghép lại với nhau. Các kết
cấu treo và đỡ phải đảm bảo sao cho
các phần tử của lò có thể dịch chuyển
được khi bị dãn nở nhiệt. Kết cấu
khung lò được chỉ trên hình 4.1. 

 
4.1.2. Tường lò 

 
Tường lò có nhiệm vụ ngăn cách các
phần tử được đốt nóng của lò với môi
trường xung quanh nhằm giảm bớt tổn
thất nhiệt do tỏa ra môi trường xung
quanh, đồng thời hạn chế việc đốt
nóng quá mức không khí ở chung
quanh nhằm đảm bảo điều kiện làm
việc cho công nhân vận hành, mặt
khác nó còn có nhiệm vụ ngăn cản
việc lọt gió lạnh ở ngoài vào trong
buồng lửa và đường khói. 
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bảo vệ lớp cách nhiệt vừa 
 có tác dụng trang trí. 

 
        Hình 4.2 tường lò 
1. là lớp gạch chịu lửa. 
2. là lớp vật liệu cách nhiệt. 
3. là lớp kim loại bảo vệ 
4. ống sinh hơi 

 

 + Vật liệu chịu lửa: ở lò hơi thường dùng các loại vật liệu chịu lửa như: 
Samot, Cromit. Yêu cầu đối với vật liệu chịu lửa là độ chịu lửa, độ bền nhiệt, độ chịu 
xỉ cao.  

 - Độ chịu lửa: là khả năng chịu được nhiệt độ cao (trên 15000C), tức là vẫn giữ 
được các tính chất cơ học và vật lý ở nhiệt độ cao. 

 - Độ bền nhiệt: là khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ nhiều lần mà 
không bị thay đổi về cấu tạo và tình chất. 

 - Độ chịu xỉ: là khả năng chịu được sự mài mòn và ăn mòn hóa học của xỉ.  
 Samốt là loại vật liệu được sử dụng nhiều vì có sẵn trong tự nhiên, rẻ tiền, có 

thể chịu được nhiệt độ đến 17300C, thường được sản xuất ra dưới dạng bột hoặc gạch 
có kích thước tiêu chuẩn. 

 Cromit có thể chịu nhiệt độ đến 20000C, đắt tiền, thường dùng trong lò hơi ở 
dạng bột để làm vữa trát lên một phần dàn ống của buồng lửa (ngang vòi phun) để tạo 
thành đai cháy của lò. 

 ở những vùng có nhiệt độ cao hơn (trên 20000C) cần phải dùng zirconi, loại 
này có độ chịu lửa cao nhưng đắt tiền.  

 + Vật liệu cách nhiệt: Yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt là có hệ số dẫn 
nhiệt thấp và hệ số này giữ không đổi trong quá trình làm việc, ngoài ra còn đòi hỏi 
về độ bền về cơ, độ bền nhiệt và độ xốp. Thường vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn 
nhiệt bằng khoảng 0,03 đến 0,25W/m0C. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ 
thuộc vào bản chất, cấu trúc của chúng và có thể thay đổi theo nhiệt độ. Khi bị ẩm, hệ 
số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt tăng lên, nghĩa là tác dụng cách nhiệt giảm 
xuống. 

 Các loại vật liệu cách nhiệt hiện nay thường dùng là: Amiăng, Điatonit,  Bông 
thủy tinh.  

 + Amiăng: là vật liệu có cấu tạo dạng sợi vải, bìa, dây, bột, thường được dùng 
ở những nơi có nhiệt độ từ 100 đến 5000C. Hệ số dẫn nhiệt của Amiăng trong khoảng 
từ 0,12 đến 0,14 W/m0C. 

 + Bông thủy tinh (bông khoáng): gồm những sợi thủy tinh do nấu chảy đá 
khoáng, xỉ hay thủy tinh, có thể sử dụng ở những vùng có nhiệt độ đến 6000C.  Hệ số 
dẫn nhiệt của bông thủy tinh phụ thuộc vào bề dày của sợi, độ nén của sợi, dao động 
trong khoảng từ 0,0490 đến 0,0672 W/m0C. 

 + Điatonit: là loại vật liệu cách nhiệt có thể chịu được nhiệt độ đến 10000C, 
tuy nhiên ở nhiệt độ cao thì hệ số dẫn nhiệt bị giảm nhiều, do đó thường dùng ở nhiệt 
độ thấp hơn dưới dạng gạch hoặc bột như samốt. 
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4.2. DÀN ỐNG BUỒNG LỬA VÀ CỤM PHESTON   
 

4.2.1. Dàn ống buồng lửa 
 
Dàn ống buồng lửa gồm các ống lên và ống xuống. Các ống lên là những ống 

thép chụi nhiệt có đường kính từ 40 đến 63 mm được đặt phía trong tường buồng lửa. 
Môi chất trong ống sẽ nhận nhiệt trực tiếp từ ngọn lửa, biến thành hơi chuyển động 
lên phía trên (còn được gọi là dàn ống sinh hơi).  

Khoảng cách giữa các ống (gọi là bước ống s) và khoảng cách từ ống đến tường 
(được gọi là độ đặt ống) có ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ tường buồng lửa khỏi bị 
bức xạ trực tiếp của ngọn lửa và khỏi bị đóng xỉ cũng như khả năng hấp thu nhiệt của 
dàn ống. Nếu bố trí sít nhau quá thì tường được bảo vệ tốt hơn, nhưng độ chiếu sáng 
của ngọn lửa đến dàn ống giảm đi, do đó khả năng hấp thụ nhiệt của một đơn vị diện 
tích bề mặt chụi nhiệt (diện tích bề mặt xung quanh ống) cũng giảm đi. Nếu đặt dày 
quá thì ống góp của dàn ống phải khoan nhiều lỗ, khoảng cách giữa các lỗ giảm 
xuống làm cho độ bền của ống góp giảm đi. Đối với các lò hơi lớn, bước tương đối 
s/d = 1,2 - 1,4 (d là đường kính ngoài của ống). 

Các ống nước xuống được bọc cách nhiệt và đặt phía ngoài tường buồng lửa 
(được gọi là ống xuống) có đường kính lớn hơn, thường khoảng từ 125 đến 175mm. 
 
4.2.2. Cụm pheston 

 
 Cụm pheston chính là các ống của dàn ống sinh hơi tường sau nối với bao hơi 

tạo thành cụm ống thưa hơn để cho khói đi qua ra khỏi buồng lửa. 
 Do nhiệt độ của khói phân bố không đều theo chiều rộng buồng lửa, do thành 

phần và kích thước nhiên liệu không đồng nhất nên có một số hạt nhiên liệu kích 
thước nhỏ đang bị nóng chảy bị thổi bay ra khỏi buồng lửa có thể bám vào các bề mặt 
ống của bộ quá nhiệt gây hiện tượng đón xỉ. Nhờ  cụm pheston nhận bớt nhiệt, nhiệt 
độ dòng khói có thể giảm bớt 500C, đảm bảo cho những hạt tro nóng nguội đi và rắn 
lại, hạn chế hiện tượng đóng xỉ ở bộ quá nhiệt. ở cụm pheston các ống được bố trí 
thưa hơn nên không có hiện tượng đóng xỉ ở đó. 

 
4.2.3. Bao hơi 
 Dàn ống buồng lửa, cụm pheston của lò hơi tuần hoàn được nối trực tiếp với 
bao hơi đặt nằm ngang trên đỉnh lò hoặc nối qua các ống góp trung gian. Nước cấp từ 
bộ hâm nước được đưa vào bao hơi, từ bao hơi nước được đi xuống theo các ống nước 
xuống, qua các ống góp dưới đi vào toàn bộ dàn ống buồng lửa, tại đây nước nhận 
nhiệt biến thành hơi. Dòng hỗn hợp hơi và nước sinh ra trong các ống sinh hơi sẽ đi 
vào bao hơi và hơi được phân ly ra khỏi nước rồi sang bộ quá nhiệt  
 Đường kính bao hơi thường khoảng 1,4 đến 1,6 m 

 
4.3. BỘ QUÁ NHIỆT 

 
4.3.1. Vai trò của bộ quá nhiệt 
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Bộ quá nhiệt là bộ phận để sấy khô hơi, biến hơi bão hòa thành hơi quá nhiệt.  
Hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao hơn, do đó nhiệt lượng tích lũy trong một đơn vị 

khối lượng hơi quá nhiệt cao hơn nhiều so với hơi bão hòa ở cùng áp suất. Bởi vậy khi 
công suất máy giống nhau nếu dùng hơi quá nhiệt thì kích thước máy sẽ nhỏ hơn rất 
nhiều so với máy dùng hơi bão hòa. 

 
4.3.2. Cấu tạo bộ quá nhiệt 

 
Bộ quá nhiệt thường được chế tạo gồm những ống xoắn nối vào các ống góp. 

ống xoắn bộ quá nhiệt là những ống thép uốn gấp khúc có đường kính từ 32-45 mm, 
được biểu diễn trên hình 4.4. 

 
 

 
Hình 4.5. Cấu tạo bộ quá nhiệt 

1-Bao hơi; 2-ống xuống; 3-Bộ quá nhiệt bức xạ; 
 4-Bộ quá nhiệt nửa bức xạ; 5-Bộ quá nhiệt đối lưu; 6-Bộ hâm nước 

  

Hình 4.4. Các dạng ống 
xoắn của BQN 
 
a.ống đơn; 
 b.ống kép đôi; 
c-ống kép ba;  
d. ống kép bốn 
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Để nhận được hơi quá nhiệt có nhiệt độ cao (có thể đến 5600C), cần phải đặt bộ 
quá nhiệt ở vùng khói có nhiệt độ cao (trên 7000C). Khi đó nhiệt độ hơi trong ống và 
nhiệt độ khói ngoài ống của bộ quá nhiệt đều cao, yêu cầu các ống thép của bộ quá 
nhiệt phải được làm bằng thép hợp kim. Kích thước bộ quá nhiệt phụ thuộc vào nhiệt 
độ hơi quá nhiệt. Về cấu tạo, có thể chia thành 3 loại: 

  + Bộ quá nhiệt đối l−u: Bộ quá nhiệt đối l−u nhận nhiệt chủ yếu bằng đối l−u 
của dòng khói, đặt trên đoạn đường khói nằm ngang phía sau cụm pheston. Bộ quá 
nhiệt đối lưu dùng cho các lò hơi có nhiệt độ hơi quá nhiệt không vượt quá 5100C. 
Cấu tạo của bộ quá nhiệt đối lưu được biểu diễn trên hình 4.5. 

 + Bộ quá nhiệt nửa bức xạ: Bộ quá nhiệt nửa bức xạ nhận nhiệt cả bức xạ từ 
ngọn lửa lẫn đối lưu từ khói, được đặt ở cửa ra buồng lửa, phía trước cụm pheston và 
thường được dùng ở những lò có nhiệt độ hơi quá nhiệt khoảng 530-5600C. 

   + Bộ quá nhiệt bức xạ:  Bộ quá nhiệt bức xạỷ nhận nhiệt chủ yếu bằng bức xạ 
trực tiếp của ngọn lửa, được đặt ngay trong buồng lửa xen kẽ với dàn ống sinh hơi của 
hai tường bên. Đối với những lò có thông số siêu cao, nhiệt độ hơi trên 5600C thì tỷ lệ 
nhiệt lượng dùng để quá nhiệt hơi rất lớn, nhất là lò có quá nhiệt trung gian hơi, khiến 
cho kích thước bộ quá nhiệt rất lớn. Vì vậy phải đặt một phần bộ quá nhiệt vào trong 
buồng lửa để hấp thu nhiệt bức xạ nhằm giảm bớt kích thước bộ quá nhiệt.   

 
4.3.3. Cách bố trí bộ quá nhiệt     

                    
 Khi bố trí bộ quá nhiệt, việc bố trí hơi và khói chuyển động thuận chiều hay 

ngược chiều là tùy thuộc vào thông số của hơi ra khỏi bộ quá nhiệt (hình 4.6) 

 
Hình 4.6. Chuyển động của hơi trong bộ quá nhiệt; 

a- kiểu thuận chiều; b-kiểu ngược chiều; c-Kiểu hỗn hợp 

 
4.3.3.1. Bố trí theo kiểu thuận chiều:      

 
Nếu bố trí cho hơi quá nhiệt đi thuận chiều với dòng khói (biểu diễn trên hình 
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4.6a) thì hiệu số nhiệt độ trung bình giữa khói và hơi sẽ thấp hơn so với bố trí ngược 
chiều, do đó diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ quá nhiệt sẽ tăng lên. Bởi vậy 
trong thực tế không bố trí theo kiểu thuận chiều. 
 
4.3.3.2. Bố trí theo kiểu ngược chiều: 

 
Nếu bố trí cho hơi quá nhiệt đi ngược chiều với dòng khói (biểu diễn trên hình 

4.6b và c) thì hiệu số nhiệt độ trung bình giữa khói và hơi sẽ cao hơn so với bố trí 
thuận chiều, do đó diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của bộ quá nhiệt sẽ giảm xuống. 
Nhưng khi đó phía hơi ra vừa có nhiệt độ hơi cao vừa có nhiệt độ khói cao, kim loại 
sẽ làm việc trong điều kiện rất nặng nề, đòi hỏi kim loại chế tạo phải rất đắt tiền. Vì 
vậy trong thực tế  kiểu bố trí ngược chiều chỉ dùng cho các lò có nhiệt độ hơi quá 
nhiệt không vượt quá 4500C. 

 
4.3.3.3. Bố trí theo kiểu hỗn hợp:  

 
Khi nhiệt độ hơi quá nhiệt cao hơn 4500C thì bộ quá nhiệt được bố trí kiểu hỗn 

hợp, có một phần hơi và khói đi thuận chiều, một phần đi ngược chiều. Theo kiểu bố 
trí này, phía hơi ra có nhiệt độ hơi cao nhưng nhiệt độ khói không cao, kim loại sẽ 
không bị đốt nóng quá mức. Hình 4.6d biểu diễn sơ đồ bộ quá nhiệt bố trí kiểu hỗn 
hợp. 

Do trường nhiệt độ và tốc độ khói không đồng đều theo chiều rộng của lò, bám 
bẩn trên các ống và trở lực của các ống xoắn không đồng đều làm cho khả năng hấp 
thu nhiệt của các ống sẽ khác nhau dẫn đến có sự chênh lệch nhiệt giữa các ống xoắn 
của bộ quá nhiệt. Để khắc phục hiện tượng này, khi bố trí bộ quá nhiệt người ta áp 
dụng một số biện pháp nhằm làm giảm đến mức tối thiểu độ chênh lệch nhiệt giữa 
các ống xoắn của bộ quá nhiệt như sau: 

 
 

Hình 4.7  bố trí dòng hơi đi chéo 
1-ống góp hơi của BQN; 2-ống hơi đi chéo 
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 - Chia bộ quá nhiệt ra hai hoặc ba phần để giảm bớt chênh lệch trở lực thủy 
lực giữa các ống do các ống quá dài (hình 4.7) 

 - Tổ chức cho các dòng hơi đi chèo tư phần này sang phần kia (hình 4.7) 
 

4.3.4. Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt 
 

4.3.4.1. Tầm quan trọng của việc bảo đảm ổn định nhiệt độ hơi quá nhiệt  
  
Nhiệt độ hơi quá nhiệt là  nhiệt độ của hơi ra khỏi ống góp hơi của bộ quá nhiệt 

trước khi sang tuốc bin. Nhiệt độ hơi quá nhiệt thay đổi sẽ dẫn đến một loạt thay đổi 
khác gây ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của lò.  

- Nếu nhiệt độ hơi quá nhiệt giảm xuống sẽ làm giảm nhiệt dáng dòng hơi do 
đó làm giảm công suất tuốc bin, mặt khác khi đó độ ẩm của hơi ở các tầng cuối tuốc 
bin tăng lên làm giảm hiệu suất tuốc bin đồng thời làm tăng tốc độ ăn mòn cánh tuốc 
bin. 

- Nếu nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng lên quá trị số qui định, khi đó các chi tiết của 
bộ quá nhiệt cũng như tuốc bin phải làm việc trong điều kiện nặng nề hơn, làm cho 
độ bền của kim loại giảm xuống, có thể gây nổ các ống của bộ quá nhiệt hoặc làm 
cong vênh các cánh của tuốc bin gây nên cọ xát giữa phần đứng yên và phần quay 
của tuốc bin. 

- Khi nhiệt độ hơi thay đổi sẽ làm thay đổi công suất tuốc bin do đó làm thay 
đổi tốc độ quay của tổ tuốc bin-máy phát, dẫn đến làm giảm chất lượng dòng điện 
(thay đổi điện áp và tần số dòng điện). 

 
4.3.4.2. Các nguyên nhân làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt 

 
Trong quá trình vận hành, nhiệt độ hơi quá nhiệt có thể thay đổi do các nguyên 

nhân sau: 
Do thay đổi phụ tải của lò, khi phụ tải tăng lên thì nhiệt độ hơi quá nhiệt giảm 

xuống, khi phụ tải giảm thì nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng, 
Do dao động áp suất trong đường hơi chung, 
Do thay đổi nhiệt độ của nước cấp: khi nhiệt độ nước cấp tăng lên thì nhiệt độ 

hơi quá nhiệt cũng tăng theo và ngược lại, 
Do thay đổi hệ số không khí thừa: khi hệ số không khí thừa tăng thì nhiệt độ 

hơi quá nhiệt tăng, 
Do thay đổi chất lượng  nhiên liệu: khi chất lượng nhiên liệu tăng thì nhiệt độ 

hơi quá nhiệt tăng, 
Do đóng xỉ ở dàn bức xạ, cụm Pheston hoặc bám bẩn các ống của bộ quá nhiệt. 

Do có hiện tượng cháy lại trong bộ quá nhiệt , 
Do thay đổi vị trí trung tâm ngọn lửa hoặc do máy cấp than bột làm việc không 

đều, cấp than vào vòi phun không đều, 
 

4.3.4.3. Các phương pháp điều chỉnh  nhiệt độ hơi quá nhiệt 
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Có hai phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt:  Điều chỉnh nhiệt độ hơi 
quá nhiệt về phía hơi và  Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt về phía khói. 

 
* Điều chỉnh  nhiệt độ hơi quá nhiệt về phía hơi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        Hình 4.8. Cấu tạo giảm ôn kiểu bề mặt. 
1. Vỏ, 2- ống đồng chữ U, 3-nước lò vào và ra, 
4,5-ống nối,  9,6-Nước vào và ra, 7,8- van điều chỉnh 

                                                                          

 
Hình 4.9. Cấu tạo giảm ôn hỗn hợp 

1-ống góp; 2-ống khuyếch tán; 3-mũi phun 

Người ta đặt vào ống góp hơi của bộ
quá nhiệt một thiết bị gọi là bộ giảm ôn. Cho
nước đi qua bộ giảm ôn, vì nước có nhiệt độ
thấp hơn hơi nên sẽ nhận nhiệt của hơi làm
cho nhiệt độ hơi quá nhiệt giảm xuống. Khi
thay đổi lưu lượng nước qua bộ giảm ôn thì
sẽ làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt. Hiện
nay thường dùng 2 loại bộ giảm ôn: Bộ giảm
ôn kiểu bề mặt và bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp.

+ Bộ giảm ôn kiều bề mặt: 
Bộ giảm ôn kiều bề mặt được biểu

diễn trên hình 4.8 

ở bộ giảm ôn kiểu bề mặt, nước giảm
ôn không pha trộn với hơi nên yêu cầu chất
lượng nước giảm ôn không cần cao lắm, có
thể dùng nước từ bao hơi. 
Nước đi vào bộ giảm ôn sẽ nhận nhiệt của
hơi qua bề mặt các ống đồng làm cho quá
nhiệt của hơi giảm xuống. 

+ Bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp:  
Nguyên lý cấu tạo bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp
được biểu diễn trên hình 4.9. Nước đi vào bộ
giảm ôn sẽ pha trộn với hơi quá nhiệt và lấy
nhiệt của hơi để bốc hơi do đó làm cho nhiệt
độ của hơi quá nhiệt giảm xuống. 
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ở bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp, nước giảm ôn pha trộn với hơi quá nhiệt nên yêu 
cầu chất lượng nước giảm ôn rất cao, thường dùng nước ngưng của hơi bão hòa như ở 
hình 4.10a hoặc nước cấp như ở hình 4.10b. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cách bố trí bộ giảm ôn: 
 Cách bố trí giảm ôn được trình bày trên hình 4-11. 
            - Nếu bố trí ở đầu vào (ống góp thứ nhất như ở hình 4-11a). thì sẽ điều chỉnh 
được nhiệt độ hơi trong toàn bộ bộ quá nhiệt, nhưng có nhược điểm là quán tính nhiệt 
lớn, tác động chậm do đó bộ quá nhiệt và tuốc bin sẽ bị đốt nóng quá mức trong 
khoảng thời gian chưa kịp tác động.  
 - Nếu bố trí ở đầu ra bộ quá nhiệt (ống góp thứ ba như ở hình 4-11c.) thì quán 
tính điều chỉnh nhiệt bé, do đó tuốc bin được bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng có 
nhược điểm là bộ quá nhiệt không được bảo vệ, do đó bộ quá nhiệt sẽ bị đốt nóng quá 
mức, tuổi thọ bộ quá nhiệt sẽ giảm xuống và có thể làm nổ ống. 

Để khắc phục nhược điểm trên thường người ta bố trí bộ giảm ôn nằm giữa 2 
cấp của bộ quá nhiệt (ống góp giữa như ở hình 4-11b.). 

* Điều chỉnh  nhiệt đô hơi quá nhiệt về phía khói: 
Có thể điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt bằng cách thay đổi nhiệt độ, lưu lượng 

khói đi qua bộ quá nhiệt hoặc thay đổi đồng thời cả nhiệt độ và lưu lượng khói. 
+ Điều chỉnh l−u lượng khói đi qua bộ quá nhiệt:  
Điều chỉnh lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt là làm giảm hay tăng lượng khói 

đi qua bộ quá nhiệt bằng cách cho một phần khói đi tắt qua đường khói không đặt  bộ 
quá nhiệt nhằm giảm lượng nhiệt mà bộ quá nhiệt nhận được, do đó làm giảm nhiệt 
độ hơi quá nhiệt. Sơ đồ đường khói đi tắt được biểu diễn trên hình 4.12.  

+ Điều chỉnh nhiệt độ khói: 
Điều chỉnh nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt bằng cách thay đổi góc quay của 

Hình 4.10.Nối bộ giảm ôn với đường nước 
lò hoặc nước cấp. a- Dùng nước lò; b- Dùng 
nước cấp. 1-bao hơi; 2-Bộ giảm ôn; 3-
BQN; 4-Hơitới tuốc bin; 5-Nước cấp; 6-lấy 
xung lượng điều khiển nhiệt độ hơi 

Hình 4.11. Cách bố trí 
bộ giảm ôn. 
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vòi phun, cho vòi phun hướng lên trên hoặc xuống dưới sẽ làm thay đổi vị trí trung 
tâm của ngọn lửa (hình 4.13), do đó làm thay đổi nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tức 
là thay đổi nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt, làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt.  

 

 
Hình 4.12. Các dạng đường khói đi tắt qua bộ quá nhiệt 

 
+ Kết hợp vừa điều chỉnh nhiệt độ khói vừa điều chỉnh l−u lượng khói: 
Điều chỉnh đồng thời nhiệt độ khói và lưu lượng khói bằng cách trích một phần 

khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào buồng lửa (còn gọi là tái tuần hoàn khói, hình 
4.14). Khi trích một phần khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào buồng lửa, nhiệt độ 
trung bình trong buồng lửa sẽ giảm xuống làm cho nhiệt lượng hấp thu bằng bức xạ 
của dàn ống sinh hơi giảm xuống, nghĩa là nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tăng lên, 
trong khi đó lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt tăng lên làm cho lượng nhiệt hấp thu 
của bộ quá nhiệt tăng lên, dẫn đến nhiệt độ hơi quá nhiệt cũng tăng lên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.13. Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá 
nhiệt bằng cách thay đổi vị trí trung tâm 

ngọn lửa nhờ quay vòi phun 

Hình 4.14. Điều chỉnh nhiệt độ
hơi quá nhiệt bằng cách tái 

tuần hoàn khói. 
1-Vòi phun; 2-Bộ quá nhiệt;  
3-Bộ hâm nước; 4-bộ SKK;  
5-Quạt gió tái tuần hoàn; 

 6-dòng khói 
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4.4. BỘ HÂM NƯỚC  
 
Để tận dụng nhiệt thừa của khói sau bộ quá nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất của 

lò hơi, người ta bố trí thêm các bề mặt nhận nhiệt như bộ hâm nước, bộ sấy không 
khí, chúng còn được gọi là bộ tiết kiệm nhiệt. 

 
4.4.1. Công dụng và phân loại bộ hâm nước  

 
Nhiệm vụ của bộ hâm nước là gia nhiệt cho nước cấp đến nhiệt độ sôi hoặc gần 

sôi trước khi nước vào bao hơi.  
Theo nhiệm vụ có thể phân thành hai kiểu bộ hâm: Bộ hâm nước kiểu sôi và 

kiểu chưa sôi.  

 - ở bộ hâm nước kiểu sôi, nước ra khỏi bộ hâm đạt đến trạng thái sôi, độ sôi 
có thể đạt tới 30%. Bộ hâm nước kiểu sôi có thể được chế tạo bằng ống thép trơn 
hoặc ống thép có cánh. 

 - ở bộ hâm nước kiểu chưa sôi, nước ra khỏi bộ hâm nước chưa đạt đến nhiệt 
độ sôi. Bộ hâm nước kiểu chưa sôi có thể được chế tạo bằng thép hay bằng gang tùy 
theo thành phần lưu huỳnh trong nhiên liệu  

Khi tăng áp suất hơi thì phần nhiệt lượng để đun nước đến sôi tăng lên, do đó 
phần nhiệt lượng hấp thu trong bộ hâm nước phải tăng lên. Khi đó phải chế tạo bộ 
hâm nước kiểu sôi (đối vơi các lò trung áp, phần nhiệt lượng để sinh hơi chiếm 
khoảng 60% toàn bộ nhiệt lượng cấp cho lò).  
 
4.4.2.  Bộ hâm nước ống thép trơn:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Hình 4.15. ống xoắn của bộ hâm nước  

                                                                  1-Van; 2-,4 ống góp;3-ống xoắn 
4.4.3. Bộ hâm nước ống thép có cánh: 

 

Bộ hâm nước ống thép trơn có
cấu tạo gần như bộ quá nhiệt, được
biểu diễn trên hình 4.15. gồm các
ống thép có đường kính từ 28 đến
38mm được uốn gấp nhiều lần và
hai đầu được nối vào hai ống góp
của bộ hâm nước. Bộ hâm nước
được chế tạo  thành từng cụm có
chiều cao khoảng 1m và các cụm
được đặt cách nhau 0,6m nhằm tạo
khoảng trống cho việc làm vệ sinh
được dễ dàng. Thông thường các
ống xoắn của bộ hâm nước được bố
trí sole, tạo tốc độ dòng khói lớn và
xoáy nhiều nhằm tăng cường truyền
nhiệt.  
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Về cấu tạo, bộ hâm nước bằng ống thép có cánh giống bộ hâm nước ống thép  
trơn, chỉ khác là ở ngoài ống người ta làm thêm các cánh để làm tăng diện tích bề mặt 
trao đổi nhiệt nhằm tăng cường truyền nhiệt. 

Bộ hâm nước kiểu có cánh có nhược điểm: Khả năng bám bụi rất lớn, khó làm 
vệ sinh do đó ít được dùng. 

 
4.4.4. Bộ hâm nước bằng gang:  
 
Gang có ưu điểm là chịu được sự ăn mòn của các axít và mài mòn của tro, do 

vậy ở những lò hơi đốt nhiệt liệu có nhiều lưu huỳnh người ta dùng bộ hâm nước 
bằng gang. Tất nhiên gang lại có nhược điểm là chịu lực va đập kém, do đó để tránh 
hiện tượng thủy kích gây lực va đập trong các ống của bộ hâm, nước trong bộ hâm 
phải không được sôi, nghĩa là bộ hâm nước bằng gang chỉ được trang bị cho những lò 
cần bộ hâm nước kiểu chưa sôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
      Hình 4.16. Bộ hâm nước bằng gang    
           1-Cánh tản nhiệt; 2-Bích nối; 
                       3-Van; 4-cút nối; 5- ống gang    
                 
 

nối bộ hâm nước với bao hơi thực hiện bằng 2 cách: ngắt được ra khỏi lò hoặc không 
ngắt được ra khỏi lò. 

Gang có hệ số dẫn nhiệt nhỏ
hơn thép, do đó phía ngoài ống
được đúc thêm các cánh để tăng
cường khả năng trao đổi nhiệt. 

Bộ hâm nước bằng gang
được biểu diễn trên hình 4.16, gồm
những ống gang đúc có đường
kính trong từ 76-120 mm, dài từ
1,5-3m, được nối với nhau bằng
các cút nối có mặt bích và bu lông
nên lắp đặt rất dễ dàng.    

Bộ hâm nước bằng gang có
nhược điểm là kích thước lớn,
nặng nề.  

Bộ ống bằng gang thường
được dùng cho những lò công suất
nhỏ hoặc trung bình. Thông
thường các lò loại này chưa có hệ 
thống xử lý nước hoặc có nhưng
chưa hoàn thiện nên trong nước
còn nhiều chất có khả năng gây ra
ăn mòn, mà gang chịu ăn mòn và
mài mòn tốt nên tuổi thọ sẽ cao
hơn so với bộ hâm nước bằng thép.
 
 
4.4.5. Cách nối bộ hâm nước 
 
          Nước đi từ các bình gia
nhiệt vào bộ hâm nước và ra khỏi
bộ hâm nước đi vào bao hơi. Việc  
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Kiểu ngắt được ra khỏi lò được dùng cho loại bộ hâm nước bằng gang, được 
biểu diễn trên hình 4.17a. Việc đặt bộ hâm nước kiểu ngắt được ra khỏi lò chủ yếu là 
bảo vệ để nước không sôi trong bộ hâm khi khởi động lò hoặc lúc làm việc với phụ 
tải thấp. Khi đó cho khói đi đường tắt, khói không đi qua bộ hâm nước hoặc cho nước 
từ bộ hâm tái tuần hoàn về bể chứa nước cấp. Muốn nối kiểu ngắt được thì cần phải 
có đường khói tắt làm cho phức tạp thêm lò. Kiểu không ngắt được ra khỏi lò được 
dùng cho loại bộ hâm nước bằng thép, được biểu diễn trên hình 4.17b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5. BỘ SẤY KHÔNG KHÍ. 

 
4.5.1. Công dụng và phân loại 

 
Để tăng cường hiệu quả quá trình cháy, đảm bảo quá trình bốc cháy nhanh  

vàcháy ổn định, không khí cấp vào lò cần được sấy nóng đến một nhiệt độ nhất định. 
Nhiệt độ không khí nóng yêu cầu tùy thuộc vào loai nhiên liệu đốt. Nhiên liệu lỏng 
đã được sấy nóng bằng hơi đến khoảng 1000C và là loại nhiên liệu dễ bốc cháy, do đó 
không khí nóng không cần phải có nhiệt độ cao lắm, thường khoảng 1500C. Đối với 
các lò hơi đốt than, không khí nóng còn có nhiệm vụ bốc ẩm trong than và sấy than 
do đó yêu cầu nhiệt độ khá cao, khoảng từ 250 đến 4000C 

Lò đốt than trên ghi, do ghi lò tiếp xúc trực tiếp với các hạt than đang cháy đỏ 
có nhiệt độ cao, do đó không khí đi qua ghi ngoài nhiệm vụ cung cấp oxy cho quá 
trình cháy còn có nhiệm vụ làm mát ghi lò. Thông thường nhiệt độ không khí nóng 
qua ghi khoảng 1500C.  

Theo nguyên lý truyền nhiệt, có thể phân thành hai loại bộ sấy không khí: Bộ 
sấy không khí kiểu thu nhiệt và bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt. 

 
4.5.2. Bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt 

 
 Hiện nay bộ sấy không khí thu nhiệt thường được chế tạo kiểu ống, có thể là 

 
 
 

Hình 4.17. Sơ đồ nối 
bộ hâm nước với bao hơi 

a) sơ đồ ngắt được; 
b) sơ đồ không ngắt được. 

1, 3, 5-van khóa; 2-van một chiêu; 
4-van an toàn; 
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ống thép hoặc ống gang. Sơ đồ cấu tạo bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt ống bằng thép 
được biểu diễn trên hình 4.18.  
   Bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt bằng ống thép gồm các ống thép có đường 
kính 25 - 51mm. Các ống của bộ sấy không chịu áp lực nên có chiều dày nhỏ, thường 
từ 1,5 - 2 mm và được liên kết với nhau bởi mặt sàng có chiều dày 15-25mm. ở đây 
khói đi trong ống còn không khí sẽ đi căt ngang phía ngoài ống. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Bộ sấy không khí thường được chế tạo thành nhiều cụm (khối) để vận chuyển 
và lắp ráp được dễ dàng, đồng thời khi lắp thành bộ sấy thì các mặt sàng sẽ tạo thành 
từng luồng không khí đi ngang qua ống. Số lần cắt nhau của không khí và khói phụ 
thuộc vào lưu lượng không khí cần thiết và kết cấu phần đuôi lò. 

+ Ưu điểm của bộ sấy không khí kiểu ống: 
 - Đơn giản khi chế tạo, lắp ráp. 
 - Khói chuyển động dọc ống do đó tro ít bám trong ống, nếu bám cũng dễ làm 

sạch. 
 - ít bị lọt không khí vào trong đường khói. 
 - Lượng tiêu hao kim loại ít. 
+ Nhược điểm: 
 -  Vì là ống thép nên chịu được nhiệt độ không cao lắm. 
 - Khả năng chịu ăn mòn và mài mòn kém. 
 Để khắc phục 2 nhược điểm này, người ta chế tạo bộ sấy không khí kiểu ống 

bằng gang, nhưng bộ sấy không khí bằng gang có nhược điểm là nặng nề, tốn kim 
loại vì ống gang phải đúc dày hơn, gang có độ dẫn nhiệt độ kém nên phải làm cánh ở 
phía ngoài để tăng cường truyền nhiệt.  

Bộ sấy không khí bằng gang thường được dùng làm phần đầu vào của không 
khí (phần có nhiệt độ thấp của bộ sấy cấp một) ở các lò đốt nhiên liệu nhiều lưu 
huỳnh, hoặc làm phần đầu ra (phần có nhiệt độ cao của bộ sấy cấp hai) ở các lò đốt 
nhiên liệu có độ ẩm lớn, khó cháy, cần không khí nóng có nhiệt độ cao.  
 
4.5.3. Bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt:  

 
 Bộ phận chính của bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt là một rotor quay quanh 1 

trục thẳng đứng với tốc độ khoảng 2-5 vòng/phút. Trên roto gắn các cánh bằng kim 
loại để nhận nhiệt. Khi Rotor quay, các cánh kim loại lần lượt khi thì tiếp xúc với 

Hình 4.18. Bộ 
sấy không khí
kiểu thu nhiệt

 1-Mặt sàng; 
 2-ống thép; 
 3- Vách ngăn; 
 4- Hộp khói; 
 5- Hộp không 
khí
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khói, khi thì tiếp xúc với không khí lạnh.  Đường khói và đường không khí được bố 
trí về hai phía cố định của bộ sấy và được ngăn cách bởi vách ngăn. 

 Khi các cánh của rotor tiếp xúc với khói sẽ bị khói đốt nóng lên và lúc quay 
sang phần không khí lạnh sẽ nhả nhiệt làm cho không khí nóng lên. 

 + Ưu điểmcủa bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt: 
  - Không bị ăn mòn bởi nhiệt độ thấp do ở nhiệt độ thấp nó tiếp xúc với không 

khí không phải là môi trường ăn mòn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 + Nhược điểm của bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt:  
 - Nhiệt độ không khí sẽ không cao lắm. 
 - Do cơ cấu quay nên tuổi thọ không cao. 
 - Có sự lọt khói qua đường không khí tương đối lớn. 
 Do nhiệt độ không khí nóng không cao lắm nên loại này thường dùng cho lò 

hơi đốt dầu. 
 

4.5.4. Bố trí bộ hâm nước và bộ sấy không khí  
 
 Cấu tạo và chức năng của bộ hâm nước và bộ sấy không khí khác hẳn nhau, 

nhưng chúng có liên quan mật thiết với nhau khi bố trí chúng trong đường khói. 
Bộ hâm nước và bộ sấy không khí được bố trí trên đoạn đường khói sau bộ quá 

nhiệt, có thể bố trí một cấp hoặc hai cấp đặt xen kẽ. Việc chọn cách bố trí một hay 
hai cấp hoàn toàn tùy thuộc vào nhiệt độ không khí nóng yêu cầu. 

Đối với các lò ghi xích, quá trình cháy nhiên liệu xẩy ra trên ghi, không khí 
thổi từ dưới lên qua ghi. Để phải bảo vệ ghi khỏi bị quá nóng, nhiệt độ không khí 
nóng thường không quá 1500C. Khi đó chỉ cần bố trí bộ sấy không khí một cấp và do 
đó bộ hâm nước cũng một cấp. Đối với lò đốt than phun, yêu cầu không khí nóng có 

Hình 4.19. Bộ 
sấy không khí  
kiểu hồi nhiệt. 
6-Động cơ 
điện; 
 7-Cánh nhận 
nhiệt;  
8-Chèn vỏ;  
9-Hộp không 
khí, khói vào và 
ra; 
10-ổ trục;  
11-Trục;  
12- vỏ hình trụ; 
13-Tang trống 
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thể tới 4000C. Để thu được không khí nóng có nhiệt độ cao như vậy, cần phải đặt một 
phần đầu ra của bộ sấy không khí trong vùng khói có nhiệt độ cao, nghĩa là phân bộ 
sấy không khí thành hai cấp. Khi đó bộ hâm nước cũng được phân thành hai cấp và 
đặt xen kẽ nhau. 

Sơ đồ bố trí và biến thiên nhiệt độ của môi chất khi đi qua bộ hâm nước và bộ 
sấy không khí được biểu diễn trên hình 4.20. 

 

 
 
                  Hình 4.20. Bố trí bộ hâm nước và bộ sấy không khí 
 

4.6. TRANG BỊ PHỤ 
 
4.6.1. Các loại van   

 
Van là một thiết bị dùng để đóng và cắt một thiết bị khỏi sự liên thông với thiết 

bị khác hoặc với hệ thống. Van phải đảm bảo có trở lực nhỏ khi mở cho dòng môi 
chất đi qua và kín hoàn toàn khi đóng.  

Phân loại: Theo nguyên tắc làm việc, người ta phân thành van khóa, van điều 
chỉnh, van bảo vệ. Các loại van khóa, van điều chỉnh có thể thao tác bằng tay hoặc 
truyền động bằng khí nén, thủy lực hoặc bằng điện. Các loại van bảo vệ (van 1 chiều, 
van an toàn) đóng mở hoàn toàn tự động theo tác động của môi chất đi qua nó. 

Trong thực tế chỉ có van van khóa và van bảo vệ là yêu cầu có độ kín cao, còn 
van điều chỉnh thì không cần thiết phải kín tuyệt đối. 

 
4.6.1.1. Van khóa 

 
Nhiệm vụ của van khóa là đóng hoặc cắt dòng môi chất không cho dòng chảy 

qua. Các loại van khóa được biểu diễn trên hình 4.21, gồm van đĩa, van cửa, van vòi 
nước. 
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Hình 4.21. các loại van khóa 

a-van đĩa; b-van cửa; c-van vòi nước 
 

4.6.1.2. Van điều chỉnh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Hình 4.22. Van điều chỉnh bằng tay 
 
Van một chiều: Van một chiều là van chỉ cho môi chất chuyển động theo một 

chiều nhất định, van sẽ tự động đóng lại khi dòng môi chất chuyển động ngược lại. 
Van một chiều gồm van lò xo; van tự trọng, được biểu diễn trên hình 4.24. 

Van một chiều thường được lắp trên đường nước cấp vào lò, phía đầu đẩy của 
bơm, trước van chặn nhằm bảo vệ bơm khỏi bị dòng hơi nóng phá hoại khi đóng, cắt 
bơm, hoặc trên đường nối liên thông các lò để tách biệt các lò hơi khi cần thiết (hình 
4.25.  

Van an toàn: Van an toàn có tác dụng khống chế áp suất làm việc của môi chất 
không vượt quá trị số cho phép, nhằm bảo vệ cho thiết bị làm việc an toàn và lâu dài. 

Tất cả những thiết bị có áp suất lớn hơn 0,7 kG/cm2 đều bắt buộc phải lắp đặt 
van an toàn. 

Van điều chỉnh
dùng để điều chỉnh lưu
lượng, áp suất của dong
môi chất. 
        Nguyên tắc làm việc
của van điều chỉnh là thay
đổi độ mở cửa van để điều
chỉnh lưu lượng môi chất
qua đó nên điều chỉnh
được áp suất, lưu lượng
của môi chất. Trên hình
4.22 biểu diễn van điều
chỉnh bằng tay, hình 4.23
biểu diễn van điều chỉnh
bằng động cơ điện.  
 
4.6.1.3 Van bảo vệ 

 
          Van bảo vệ gồm hai
loại: van một chiều và van
an toàn. Các loại van bảo
vệ tự động tác động nên
không có tay quay. 



 40

Van an toàn có 3 loại, van an toàn kiểu lò xo, kiểu đòn bẩy (quả tạ) và kiểu 
xung lượng. Các loại van an toàn được biểu diễn trên hình 4.26; 4.27 và 4.28. 

ở loại van an toàn kiểu lò xo và kiểu đòn bẩy, áp suất tác động của van sẽ được 
điều chỉnh cân bằng với lực nén của lò xo hoặc sức đè của hệ thống đòn bẩy. Do áp 
suất giới hạn cho phép của lò không lớn hơn áp suất làm việc định mức của lò nhiều 
nên lực đè của lò xo lên đĩa van tương đối bé, do đó van khó kín. Ngoài ra do tiết diện 
lỗ thoát hơi bé nên khả năng thoát môi chất chậm, áp suất của lò giảm tương đối 
chậm. Chính vì vậy chúng chỉ được sử dụng ở các lò hơi có áp suất vừa và nhỏ (dưới 
4Mpa). 

 

 
                    Hình 4.23. Van điều chỉnh bằng động cơ điện 
 

 
 

Hình 4.24. van một chiều 
a-van lò xo; b-van tự trọng 
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Van an toàn kiểu đòn bẩy có ưu điểm là làm việc ổn định, điều chỉnh van đơn 

giản, nhưng cồng kềnh, được dùng chủ yếu ở các lò hơi áp suất trung bình (dưới 
4Mpa).  

 
 

Hinh 4.26. van an toàn kiểu lò xo     Hinh 4.27.van an toàn kiểu xung lượng 
 

Loại van lò xo có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, nhưng khó điều chỉnh, được dùng 
chủ yếu ở các lò hơi áp suất thấp (dưới 2Mpa), sản lượng nhỏ.  

Van xung lượng: Đối với những lò có áp suất từ 4Mpa trở lên thường sử dụng 
van an toàn kiểu xung lượng. Van an toàn kiểu xung lượng được biểu diễn trên hình 
4.27. Van xung lượng là một tổ hợp hai van, van chính và van xung lượng tín hiệu. 
Nguyên lý làm việc như sau: Bình thường đĩa van được đậy bằng áp lực hơi phía trước 
van chính lớn hơn lực nén của lò xo nhiều nên rất kín, khi áp suất hơi vượt quá trị số 

Hình 4.25. Cách 
nối van một chiều 
với van cấp nước 
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cho phép thì van xung lượng tín hiệu sẽ mở ra đưa một phần hơi tới phía sau van 
chính để cân bằng với áp lực đẩy phía trước van chính, do đó áp lực trước và sau van 
chính cân bằng nhau, khi đó đĩa van chịu tác dụng của lực đẩy lò xo nên sẽ mở ra cho 
hơi thoát ra ngoài. Vì van có tiết diện lỗ thoát hơi lớn nên hơi thoát ra rất nhanh.  

 
 

  
                Hình 4.28.Van an toàn kiểu đòn bẩy 

 
Vị trí đặt van an toàn: Trong lò hơi, van an toàn được đặt ở vị trí cao nhất 

khoang hơi của bao hơi, ở các ống góp của bộ quá nhiệt, của bộ hâm nước, ống góp 
hơi chung.  

Trong các thiết bị khác, van an toàn được đặt ở vị trí cao nhất của thiết bị. 
Trong bộ hâm nước bằng gang, người ta đặt van an toàn ở ống góp trước (phía vào 
của nước).  

Số lượng và kích thước van an toàn: Mỗi lò hơi phải đặt ít nhất là hai van an 
toàn ở khoang hơi, trừ  một số lò hơi nhỏ có thể lắp một van. 

ở những lò hơi đặt 2 van an toàn thì trong đó có một van làm việc còn một van  
kiểm tra, 2 van này sẽ được điều chỉnh để tự mở ở các áp suất khác nhau. 

áp suất tác động của các van an toàn được điều chỉnh bằng lực ép của lò xo 
hoặc sức đè của đòn bẩy theo bảng sau: 

 Bảng 4.1. Các giá trị áp suất tại đó các van an toàn bắt đầu mở.  

áp suất mở van an toàn áp suất làm việc p, MN/m2 
Van kiểm tra Van làm việc 

       ở bao hơi, khi p < 1,28 
                      1,28 < p < 3,93 
                                 p > 1,93    

ở bộ quá nhiệt, khi  p < 1,28 
                                p > 1,28  

ở ống góp vào của bộ hâm nước 
ở ống góp ra của bộ hâm nước 

p + 0,02 
1,03.p 
1,05. p 

p + 0,02 
1,02. p 
1,25. p 
1,10. p 

p + 0,03 
1,05. p 
1,08. p 

p + 0,02 
1,02. p 
1,25. p 
1,10. p 

 
Có thể xác định kích thước của van an toàn từ công thức sau đây: 
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   n.d.h = 
p
D

         (4-1) 

 n: số lượng van an toàn. 
 d: đường kính trong của lỗ van (cm), đường kính này không được nhỏ hơn 

25mm và không lớn hơn 125mm. 

 h: chiều cao nâng lên của van, có 2 loại: h = 
20
d

 và  h = 
4
d

 

   h = 
20
d

 đối với loại van không nâng lên hoàn toàn, h = 
4
d

 đối với loại van 

nâng lên hoàn toàn. 
 A: hệ số tùy thuộc vào van nâng lên hoàn toàn hay không hoàn toàn. với van 

nâng lên không hoàn toàn: A=0,0075, với van nâng lên hoàn toàn A=0,0150 
 D: Sản lượng hơi của lò (kg/h). 
 p: áp suất tuyệt đối của hơi (N/m2). 
 Đường kính d của van có thể là 25, 32, 40, 50, 60mm 

 
4.6.2. áp kế 

 

áp kế là  thiết bị để đo áp suất của hơi và nước trong lò hơi. 

áp kế được đặt ở vị trí cao nhất của thiết bị. Trên đường nối từ bao hơi ra áp kế 
phải đặt van 3 ngả có ống xi phông. Trong ống xi phông có chứa nước hoặc không 
khí để bảo vệ đồng hồ khỏi bị môi chất phá hỏng. ở ngã thứ ba của van sẽ nối đồng 
hồ mẫu để kiểm tra độ chính xác của đồng hồ đang dùng, kiểm tra xem đồng hồ có 
làm việc không. 

Trên mặt áp kế có thang chia độ, thang chia độ của đồng hồ được chọn theo áp 
suất làm việc của lò. Thông thường chọn giá trị lớn nhất của thang chia độ bằng 1,5 
lần áp suất làm việc của lò. 

Với các thiết bị áp lực, đường kính mặt đồng hồ nhỏ nhất là 110mm. 
Lắp đặt đồng hồ: Nếu áp kế ở ngang tầm măt thì được đặt thẳng đứng. Nếu áp 

kế ở trên tầm mắt, xa khoảng 2m thì phải đặt nghiêng khoảng 300. 
  

4.6.3. ống thủy 
  

 4.6.3.1. Nhiệm vụ ống thủy  
 

ống thủy là một thiết bị rất quan trọng của lò hơi, dùng để theo dõi mức nước 
trong lò hơi. ống thủy được nối với lò hơi theo nguyên tắc bình thông nhau, một đầu 
của ống thủy được nối với khoang hơi, một đầu được nối với khoang nước. 

Với lò hơi ống lửa đứng, qui định mức nước trong quá trình lò làm việc luôn 
ngập 2/3-3/4 ống lửa. Với lò hơi ống lửa nằm ngang, qui định mức nước trong lò cao 
hơn ống lửa trên cùng là 10cm. ống thủy luôn được nối để mức nước của lò nằm giữa 
ống thủy. 
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4.6.3.2. Các loại ống thủy 

 
Thường có hai loại ống thủy: ống thủy sáng và ống thủy tối.  

ống thủy sáng cho phép nhìn thấy mức nước qua ống thủy tinh nếu là ống thủy 
tròn, hoặc qua tấm thủy tinh nếu là ống thủy dẹt. ở đây ống hoặc tấm thủy tinh đều là 
thủy tinh chịu nhiệt.  

 

ống thủy tinh của ống thủy tròn chịu lực kém dễ bị vỡ, do đó thường được 
dùng cho các lò hơi có áp suất thấp, nhiệt độ nước nhỏ hơn 2500C. ở các lò áp suất 
cao, người ta thường dùng ống thủy dẹt. Cấu tạo các loại ống thủy được biểu diễn trên 
hình 4.29 và 4.30. 

                              
 
 
 
 
Theo qui phạm an toàn lò hơi thì mỗi lò hơi phải có ít nhất là 2 ống thủy đặt 

độc lập với nhau.  
Đối với những lò hơi nhỏ, diện tích bề mặt đốt nhỏ hơn 100m2, có thể cho phép 

thay thế một ống thủy sáng bằng một ống thủy tối. ống thủy tối thường gồm 3 van 
được nối ở mức nước cao nhất, trung bình và thấp nhất của lò.  

Để có thể từ phòng điều khiển trung tâm theo dõi được mức nước ở bao hơi trên 
cao, người ta dùng ống thủy dưới (ống thủy kéo dài). Hình 4.30 vẽ ống thủy kéo dài 
của lò hơi 

Hình 4.29. ống thủy dẹt. 
1-tấm thủy tinh; 2-hộp kim loại; 

 Hình 4.30. ống thủy tròn. 
1. ống thủy tinh; 5-hộp kim loại; 
2, 3, 4  van nối ống thủy với lò;  
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4.6.4. Bơm nước cấp- quạt gió- quạt khói 
 

4.6.4.1. Bơm nước cấp 
  
 * Nhiệm vụ của bơm nước cấp: bơm nước cấp có nhiệm vụ cấp nước cho lò 

trong quá trình lò làm việc. Mỗi lò hơi thường yêu cầu phải có 2 bơm nước cấp. 
Riêng đối với những lò công suất nhỏ hơn 500kg/h có thể cho phép dùng 1 bơm. 

* Cấu tạo bơm cấp: có 2 loại bơm cấp, bơm piston và bơm ly tâm . 

 + Bơm pit tông: Bơm piston thường có áp suất cao nhưng sản lượng không lớn 
nên thường dùng cho các lò hơi nhỏ. Trong các xí nghiệp công nghiệp, ở các lò hơi 
nhỏ thường dùng bơm pit tông chạy bằng hơi làm bơm giữ trữ phòng khi mất điện.  

 + Bơm ly tâm: Các lò hơi của nhà máy điện thường làm việc ở áp suất cao nên 
phải dùng bơm ly tâm nhiều cấp (nhiều lát), mỗi một cấp gồm một dãy cánh động và 
một dãy cánh tĩnh, số lượng cấp tùy thuộc vào áp suất của lò. Khi chọn bơm phải lưu 
ý, áp suất bơm phải lớn hơn áp suất môi chất trong bao hơi ở mức có thể khắc phục 
được trở lực đường ống dẫn từ bơm đến bao hơi. Cấu tạo của bơm ly tâm được biểu 
diễn trên hình 4.31. 

 
  
  

 
    

Hình 4.31. Bơm 
ly tâm.  

a) bơm một cấp; 
      1-cổ vào, 
      2-Cánh động, 
      3-vỏ,   
      4-miệng ra, 

 
 
 
 
 
 
 

 b) bơm nhiều 
cấp 

      1, 2, 3, 4. các 
       tầng cánh 
     động 
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Các cánh động được được gắn trên rotor của bơm, còn tất cả các cánh tĩnh gắn 
trên thân bơm gọi là stato. Khi làm việc, trục của bơm quay tức là các cánh động 
quay, nén nước trong bơm làm cho áp suất tăng dần từ đầu vào tới đầu ra. 

Bơm được có thể được dẫn động bằng động cơ điện hoặc hơi. Đối với các bơm 
có công suất lớn thường được dẫn động bằng tuabin hơi. 

Thông số của bơm là: áp suất và lưu lượng  
  

4.6.4.2. Quạt gió- quạt khói 
 
Với các lò hơi lớn có bề mặt đốt phần đuôi, quạt gió có nhiệm vụ cung cấp 

không khí cho quá trình cháy, còn quạt khói có nhiệm vụ hút khói ra khỏi lò.  Quạt 
gió và quạt khói tạo nên hệ thống thông gió cho lò hơi, hệ thống đó gọi là hệ thống 
thăng bằng, luôn tạo cho áp suất của khói từ buồng lửa đến khi ra khỏi lò nhỏ hơn áp 
suất khí quyển. Để tạo áp lực tương đối lớn thì quạt gió và quạt khói thường dùng 
quạt ly tâm được dẫn động bằng động cơ điện. Nguyên lý cấu tạo quạt ly tâm được 
chỉ ra trên hình 4.32.  

Đối với các lò hơi nhỏ, quạt gió có nhiệm vụ cung cấp không khí cho quá trình 
cháy nhiên liệu, còn chiều cao của ống khói có nhiệm vụ hút khói ra khỏi lò.  

Các đặc tính kỹ thuật của quạt: Đặc tính kỹ thuật của quạt là lưu lượng quạt, cột 
áp đầu hút và đầu đẩy. 

 * Lưu lượng quạt gió: 
 Khi không có tái tuần hoàn không khí nóng. 

 

 )
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+
α∆+α∆−α∆−αβ=   (4-2) 

 β1: hệ số an toàn, β1 = 1,1;   
 Btt : lượng nhiên liệu tiêu hao tính toán, (kg/h), 

 αbl:  hệ số không khí thừa trong buồng lửa;           

 ∆αbl:  hệ số không khí lọt vào buồng lửa; 

 ∆αng:  hệ số không khí lạnh lọt vào hệ thống nghiền than; 

  ∆αs:  hệ số không khí lạnh lọt vào bộ sấy không khí; 
 V0

 

:  lượng không khí lí thuyết,  (m3 
tc/kg), 

 tkkl:  nhiệt độ không khí lạnh, (0C), 
 
         * Lưu lượng quạt khói   
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α∆+β=    (4-3) 

 Vth: Lượng khói thải ra khỏi lò, (m3 
tc/kg), 

 tth: nhiệt độ khói thải ra khỏi lò, (0C), 
 ∆αod: hệ số không khí lạnh lọt trong đường ống dẫn không khí; 

 * Công suất của quạt gió:  

    Ng = 1,1.
g

gg HQ

η3600
, Kw; 
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 * Công suất của quạt khói:  

    Nk = 1,1.
k

kk HQ

η3600
, Kw; 

 Qg, Qk: lưu lượng không khí và khói của lò, 
 Hg, Hk: áp suất của đầu đẩy của quạt gió, quạt khói, 
 ηg, ηk: hiệu suất của quạt gió và quạt khói,  

  
4.6.5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu 

 
4.6.5.1. Hệ thống dầu đốt: 

 
 Dầu có thể dùng làm nhiên liệu chính trong các lò hơi đốt nhiên liệu lỏng, 

hoặc  dùng làm nhiên liệu đốt phụ trợ khi công suất thấp hoặc khi công suất cực đại 
hoặc khi khởi động lò trong các lò hơi đốt nhiên liệu rắn (than, bã mía  hoặc củi). 
Thông thường dầu đốt trong các lò là dầu FO (dầu đen). Hệ thống dầu của nhà máy 
được thể hiện trên hình 4.33. 

ở nhiệt độ môi trường, dầu có độ nhớt lớn, do đó cần phải có thiết bị sấy dầu để 
giảm độ nhớt nhằm vận chuyển dễ dàng hơn, đồng thời dầu có thể đẽ bốc cháy. 
Thông thường có thể sấy dầu đến nhiệt độ khoảng 900C-1000C. Bên cạnh bộ sấy cần 
có thêm bộ lọc để loại những cặn bẩn tránh hiện tượng tắc vòi phun dầu.  

 

 
   Hình 4.33. sơ đồ nguyên lý hệ thống dầu. 
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 * Các loại vòi phun dầu: có 2 loại vòi phun dầu, vòi phun thổi và vòi phun cơ 
khí. Yêu cầu vòi phun phải phun dầu thành các hạt bụi nhỏ, các hạt càng nhỏ càng dễ 
bốc cháy. 

 - Vòi phun cơ khí: dầu được phun thành bụi nhờ bơm cao áp nén lên đến áp 
suất từ 10 đến 30 at và khi đi qua các lỗ nhỏ của vòi phun sẽ phun thành bụi. 

 - Vòi phun thổi: dòng dầu được phun thành bụi qua vòi phun nhờ động năng 
của dòng hơi hoặc khí nén có áp suất từ  3-5 at. 

 
4.6.5.2. Hệ thống chuẩn bị bột than 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.34. Hệ thống 
chuẩn bị bột than. 

a) Hệ thống với máy
nghiền bi và phểu than
trung gian;  
b) Hệ thống với giếng
nghiền thổi thẳng; 
c) Hệ thống có quạt
nghiền.  
1-Phân li mịn; 
2, 11 và 21-ống dẫn
không khí; 
3-Vít tải ruột gà;  
4-Phễu bột than; 
5-Quạt gió; 
6-Buồng lửa; 
7-Bộ sấy không khí;  
8-Vòi phun;  
9-Hộp không khí; 
10-Buồng hỗn hợp;
12-Hộp phân phối;
13-Quạt nghiền; 
14-Phân li bột than; 
15-Máy nghiền; 
16-Hộp đầu vào;  
17-Máy cấp than;  
18-Phễu than nguyên;
19-Cân; 
20-Khothan nguyên; 
22-Cửa lấy khói nóng.  
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 Hệ thống chuẩn bị bột than có nhiệm vụ nghiền mịn than thành bột và vận 

chuyển bột than đến cung cấp cho lò hơi. Than được nghiền mịn nhờ các máy đập 
búa và các máy nghiền. Sau đó được vận chuyển đi trong ống nhờ không khí nóng. 
Không khí nóng vừa có nhiệm vụ vận chuyển bột than, vừa sấy nóng bột than. Sau đó 
bột than được phân li (tách ra khỏi không khí) nhờ các máy phân ly tinh (hay phân ly 
kiểu xiclon). Bột than được cấp đến các vòi phun của lò nhờ máy cấp than bột. Hệ 
thống cung cấp bột than được biểu diễn trên hình 4.34.  
 
4.6.6. Hệ thống thải tro xỉ 

 
Hệ thống thải tro xỉ có thể dùng vít tải ruột gà; giêng thải xỉ hoặc thuyền xỉ. 
 - Hệ thống vít tải ruột gà: gồm 1 vít xoắn ruột gà đặt trong 1 ống. 
 - Giêng thải xỉ. 
 - Thuyền xỉ. 
     
  

 



 50

Chương 5: CHẤT LƯỢNG NƯỚC Và HƠI CỦA Lò 
 

5.1. Yêu cầu chất lượng nước cấp cho lò hơi 
 
5.1.1. Mục đích của việc xử lí nước 
 

Sự làm việc chắc chắn và ổn định của lò hơi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng 
nước cấp cho lò để sinh hơi. 

Trong các nhà máy điện, nước cung cấp cho lò hơi chủ yếu là nước do hơi 
ngưng tụ từ bình ngưng về. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc của nhà máy điện 
luôn luôn có tổn thất hơi và nước ngưng. Về mặt lí thuyết, chu trình nhiệt của nhà 
máy nhiệt điện là một chu trình kín, lượng môi chất làm việc trong chu trình là không 
đổi. Trên thực tế thì có một lượng nước bị thải ra khỏi lò do xả đáy lò, một lượng 
dùng cho sinh hoạt trong nhà máy; một lượng hơi hơi thoát ra do  xả van an toàn hoặc 
để thổi bụi hoặc để sấy dầu; một lượng bì rò rỉ qua các khe hở của các chỗ nối, khe 
hở do van bị rò hoặc dùng vào các mục đích khác mà không được thu hồi nước 
ngưng. Khi đó, lượng nước ngưng từ bình ngưng trở về sẽ nhỏ hơn lượng nước cấp 
cấp cho lò, do đó cần có một lượng nước bổ sung cho lò để bù lại các tổn thất đó, 
lượng nước này được lấy từ ao, hồ gọi là nước thiên nhiên. 

Trong nước thiên nhiên có hòa tan những tạp chất, mà đặc biệt là các loại muối 
can xi và magiê và một số muối cứng khác. Trong quá trình làm việc của lò, khi nước 
sôi và bốc hơi, các muối này sẽ tách ra ở pha cứng dưới dạng bùn hoặc cáu tinh thể 
bám vào vách ống của lò hơi. Các cáu và bùn này có hệ số dẫn nhiệt rất thấp, thấp 
hơn so với kim loại hàng trăm lần, do đó khi bám vào vách ống sẽ làm giảm khả năng 
truyền nhiệt từ khói đến mỗi chất trong ống, làm cho môi chất nhận nhiệt ít hơn và 
tổn thất nhiệt do khói thải tăng lên, hiệu suất của lò giảm xuống, lượng tiêu hao nhiên 
liệu của lò tăng lên. 

Khi cáu bám trên các ống sinh hơi, các ống của bộ quá nhiệt sẽ làm tăng nhiệt 
độ của vách ống lên, do đó làm tuổi thọ của ống giảm xuống, có những trường hợp 
nhiệt độ của vách ống tăng lên quá mức cho phép, có thể làm nổ ống. 

Khi cáu bám lên vách ống sẽ tăng tốc độ ăn mòn kim loại ống, gây ra hiện 
tượng ăn mòn cục bộ. 

Khi cáu bám vào các cánh tuốc bin sẽ làm tăng độ nhám bề mặt cánh, gây cản 
trở chuyển động của hơi sẽ làm giảm hiệu suất và làm giảm tiết diện hơi qua sẽ làm 
giảm công suất của tuốc bin, có  thể gây sự cố cho tuốc bin. 

Ngoài những chất sinh cáu, trong nước còn có những chất khí hòa tan như oxi 
và cacbonic, các loại khí này gây ăn mòn mạnh các bề mặt ống kim loại của lò, nhất 
là ở bộ hâm nước. 

Vì những nguyên nhân trên, đòi hỏi phải có những biện pháp đặc biệt để bảo vệ 
lò hơi khỏi bị cáu bám và ăn mòn, đảm bảo cho lò làm việc an toàn. 

Để giảm cường độ ăn mòn và đảm bảo cho lò làm việc an toàn cần thực hiện 3 
nhiệm vụ sau đây: 

 - Ngăn ngừa hiện tượng bám cáu trên tất cả các bề mặt đốt. 
 - Duy trì độ sạch của hơi ở mức độ cần thiết. 
 - Ngăn ngừa quá trình ăn mòn của đường nước- đường hơi: 
Như đã trình bày ở trên, không thể dùng trực tiếp nước thiên nhiên cung cấp 
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ngay cho lò được mà cần phải xử lý nước để loại bỏ các tạp chất có thể sinh ra cáu. 
Việc chọn phương pháp xử lý nước và sơ đồ xử lí không chỉ dựa vào thành phần của 
nước thiên nhiên, mà còn phải dựa vào thông số của lò hơi. Lò có thông số hơi càng 
cao thì yêu cầu chất lượng nước càng cao, nghĩa là nồng độ các tạp chất trong nước 
cấp vào lò càng phải thấp.  

Để đánh giá chất lượng của nước, người ta đưa ra các khái niệm về đặc tính của 
nước thiên nhiên như sau: 

Độ cứng, độ kiềm, độ khô kết của nước. 
Độ cứng của nước thể hiện tổng nồng độ các ion Ca+ và Mg+ có trong nước, 

được ký hiệu là 0H. Tuy hiện nay một số nước có định nghĩa độ cứng khác nhau. 
 

5.1.2. Chất lượng nước cấp cho lò 
 

Độ cứng cho phép của nước cấp vào lò phụ thuộc vào thông số hơi của lò. Lò 
có thông số hơi càng cao thì yêu cầu chất lượng nước càng cao, nghĩa là nồng độ các 
tạp chất trong nước cấp vào lò càng phải thấp.  

Yêu cầu chất lượng nước (độ cứng) của lò hơi phụ thuộc vào áp suất hơi như 
sau: 

 - Lò hơi ống lò, ống lửa:    0H < 0,5 mgđl/l 
 - Lò ống nước có p < 1,6 Mpa :   0H < 0,3 
 - Lò ống nước có p = 1,6 đến 3,15 Mpa:  0H < 0,02  
 - Lò ống nước có p = 3,5 đến 10 Mpa :  0H < 0,01 
 - Lò ống nước có p > 10 Mpa :  0H < 0,005 
 

5.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ  Lý NƯỚC CHO LÒ 
 
Nước thiên nhiên không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng khi cấp cho lò, 

đặc biệt là độ cứng. Để giảm độ cứng của nước cấp cho lò nhằm giảm hiện tượng 
đóng cáu người ta dùng các biện pháp sau: 

 - Tách những vật chất có khả năng tạo thành cáu ở trong lò ra khỏi nước trước 
khi đưa nước vào lò, gọi là phương pháp xử lý nước trước khi đưa nước vào lò hay xử 
lý nước cho lò. 

 - Biến những vật chất có khả năng sinh ra cáu ở trong lò (do nước cấp chưa 
được xử lý hoặc xử lý không hết) thành những vật chất tách ra ở pha cứng dưới dạng 
bùn (không ở dạng cáu) rồi dùng biện pháp xả lò để thải ra khỏi lò. Phương pháp này 
gọi là xử lý nước bên trong lò (phương pháp chống đóng cáu cho lò). 

Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu lần lượt từng biện pháp đó. 
 

5.2.1. Xử lý nước trước khi đưa vào lò 
 
Xử lý nước là loại bỏ các tạp chất cơ học ra khỏi nước và làm giảm đến mức 

nhỏ nhất độ cứng của nước, gồm hai bước: xử lí cơ học và xử lí độ cứng. 
Nhiệm vụ của phương pháp này là khử đến mức tối thiểu những vật chất tan 

hoặc không tan ở trong nước, có khả năng sinh cáu trong lò trước khi đưa nước vào 
lò. Tùy thuộc vào chất lượng nước thiên nhiên và yêu cầu của lò người ta dùng các 
biện pháp khác nhau. 
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5.2.1.1. Xử lý cơ học 

 
X− lí nước cơ học là dùng các bể lắng và các bình lọc cơ khí để tách các tạp 

chất lơ lửng trong nước ra khỏi nước. Tuy nhiên xử  lí cơ học chỉ loại bỏ được các tạp 
chất cơ khí ra khỏi nước. 

 
5.2.1.2. Xử lý độ cứng 

 
Xử lí độ cứng là làm giảm đến mức nhỏ nhất nồng độ các tạp chất có thể tạo 

thành cáu hòa tan trong nước. Độ cứng chỉ có thể được khử bằng hóa chất hoặc bằng 
trao đổi ion (kation và anion).   

+ Xử lý bằng hóa chất: thường được dùng cho các lò hơi nhỏ, yêu cầu chất 
lượng nước không cao, gồm các phương pháp sau đây: 

Phương pháp xử lý Hóa chất dùng 
         Vôi hóa 

Vôi - xôđa 
Xót 
Xót - x«®a 

         Vôi – xút 

CaO 
CaO + Na2CO3 
NaOH 
NaOH + Na2CO3 

         CaO + NaOH 
 
Tùy theo chất lượng nước nguồn và yêu cầu chất lượng nước của lò, ta lựa chọn 

biện pháp nào đó hoặc kết hợp nhiều biện pháp khác nhau.  
 +  Phương pháp xử lý bằng trao đổi ion: 
Phương pháp này gồm trao đổi Kation và anion. 
  - Phương pháp trao đổi Kation:  
Nguyên lý của phương pháp này là thực hiện quá trình trao đổi giữa các kation 

của tạp chất hòa tan trong nước, có khả năng sinh cáu trong lò với các kation của hạt 
kationit, để tạo nên những vật chất mới tan ở trong nước nhưng không tạo thành cáu ở 
trong lò. Kationit là những hạt nhựa tổng hợp có gốc R ngậm các kation, không tan, 
nhúng vào trong nước. 

Trong kỹ thuật thường dùng ba loại kationit sau: Kationit Natri (NaR), Kationit 
Hyđro (HR), Kationit Amon (NH4R), trong đó R là gốc của cationit, không tan trong 
nước (hình 5.1). 

 - Khi dùng NaR, phản ứng xảy ra: 
    Ca(HCO3)2  + 2NaR = CaR2 + 2NaHCO3;  
   Mg(HCO3)2  + 2NaR = MgR2 + 2NaHCO3; 
            CaCl2  + 2NaR = CaR2 + 2NaCl;  
  MgCl2  + 2NaR = MgR2 + 2NaCl; 
  CaSO4  + 2NaR = CaR2 + Na2SO4;  
  MgSO4 + 2NaR = MgR2 + Na2SO4; 
 - Khi dùng HR, phản ứng xảy ra:  
     Ca(HCO3)2  + 2HR = CaR2 + 2CO2+ 2H2O;  
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    Mg(HCO3)2  + 2HR = MgR2 + 2CO2+ 2H2O; 
               CaCl2  + 2HR = CaR2 + 2HCl;  
             MgCl2 + 2HR = MgR2 + 2HCl; 
   CaSO4 + 2HR = CaR2 + H2SO4;  
   MgSO4+ 2HR = MgR2 + H2SO4; 
 - Khi dùng NH4R, phản ứng xảy ra:  
    Ca(HCO3)2  + 2NH4R = CaR2 + 2NH4HCO3;  
   Mg(HCO3)2  + 2NH4R = MgR2  2NH4HCO3; 
            CaCl2   + 2NH4R  = CaR2 + 2NH4Cl;  
           CaSO4  + 2NH4R  = CaR2  + (NH4)2SO4;  
           MgSO4+ 2NH4R  = MgR2 + (NH4)2SO4; 
 
 

                                                                             
                                                                             
       Các kationit được chứa trong các bình trao đổi kation. Sơ đồ nối các bình 
cation được lựa chọn tùy thuộc vào chất lượng nước nguồn, yêu cầu chất lượng nước 
của lò và khả năng được xử lí tiếp theo.  

Trong quá trình xử lí, nước được dẫn vào bình theo ống dẫn chảy từ trên xuống, 
qua lớp hạt lọc thì các gốc kation canxi, Magiê chứa trong nước có thể tạo nên cáu 

- Khi sử dụng kationit NaR,
toàn bộ độ cứng của nước đều được
khử, song độ kiềm và các thành phần
anion khác trong nước không thay
đổi (hình 5.2). 
 - Khi sử dụng kationit hyđrô 
thì độ cứng và độ kiềm đều được khử 
cả, nhưng khi đó các anion của các 
muối sẽ tạo thành các axit, nước sau 
khi xử lí có tính axit, không thỏa 
mãn yêu cầu. Do vậy người ta thường 
phối hợp 2 loại hạt lọc kation Natri 
và kation Hyđrô (hình 5.3.). 

- Khi sử dụng Kationit amôn,
độ cứng cũng giảm đi còn rất nhỏ,
nhưng khi đó trong nước sẽ  tạo
thành các muối amôn, các muối này
khi vào lò sẽ bị phân hủy nhiệt, tạo
thành chất NH3 và các axit, gây ăn
mòn mạnh kim loại, nhất là hợp kim
đồng. Do đó người ta thường sử dụng
kết hợp với phương pháp trao đổi
kation Natri. 
 
         Hình 5.1. Bình trao đổi ion 
        1. Thân bình; 2- lớp bêtông lót;
         3- núm lọc nước;4- lớp hạt lọc;
         5- phễu phân phối 
6- đường nước và; 7- đường nước ra.
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cặn cho lò sẽ được hạt lọc giữ lại trong bình, do đó nước ra khỏi bình là nước đã được 
khử hết độ cứng Ca và Mg, được gọi là nước mềm không còn khả năng tạo thành cáu 
trong lò.  

              
Hình 5.2. Nguyên lí của hệ thống xử lý nước trao đổi kation 

1- bể dung dich muối; 2-bình lọc dung dịch muối; 3-thùng chứa 
nước muối; 4-bình kationit; 5-bơm dung dich muối; 6-bơm nước 
qua bình; 7-đường nước để rửa bình lọc hay để chuẩn nồng độ 
dung dịch muối; 8-đường tái tuần hoàn nước muối; 9-đường nước 
muối hoàn nguyên; 10-đường nước chưa xử li; 11-đường nước mềm; 
12-đường nước rửa ngược; 13-đường xả. 

 
Sau một thời gian làm việc, các kationit sẽ mất dần các kation, nghĩa là các 

kationit mất dần khả năng trao đổi. Vì vậy để phục hồi khả năng làm việc của các 
kationit, cần phải cho chúng trao đổi với những chất có khả năng cung cấp lại các 
kation ban đầu. Quá trình đó được gọi là quá trình hoàn nguyên kationit. 

Quá trình hoàn nguyên:  
Để hoàn nguyên kationit Natri, người ta dùng dung dịch muối ăn (NaCl) có 

nồng độ 6-8%; đối với kationit hyđrô, người ta dùng dung dịch H2SO4 có nồng độ 1-
1,5% hay HCl; đối với kationit amôn, người ta dùng dung dịch muối amôn NH4Cl. 

Trong quá trình hoàn nguyên, phản ứng sẽ xảy ra như sau: 
            Ca R2 + 2NaCl =  2NaR + CaCl2;  
  MgR2 + 2NaCl =  2NaR + MgCl2; 
Hoặc  
    Ca R2 + H2SO4 = 2HR + CaSO4;  
  Ca R2 + 2NH4Cl = 2NH4R + CaCl2; 
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a) 

   
                     b) 
 

Hình 5.3. Sơ đồ trao đổi kation Natri và kation Hyđrô 
a) sơ đồ song song; b) sơ đồ nối tiếp; 1-bình kationit Natri; 2-bình 
kationit Hyđrô; 3-dung dich muối hoàn nguyên; 5-dung dich axit 
hoàn nguyên; 6-bơm; 7-thùng chứa nước rửa ngượ; 8-thùng chứa 
trung gian của bình khử khí; 9-cột khử khí;  

 
Qúa trình hoàn nguyên cũng thực hiện gần giống quá trình xử lý, nghĩa là dung 

dịch hoàn nguyên được đưa vào theo đường ống dẫn từ trên xuống, chảy qua lớp hạt 
lọc, thực hiện các phản ứng phục hồi lại các kation ban đầu. Các chất tách ra sau khi 
hoàn nguyên là các liên kết tan trong nước, được xả ra khỏi lớp kationit bằng biện 
pháp rửa, cháy theo ống 4 xả ra ngoài. 

 -  Phương pháp  xử lý  bằng trao đổi Anion: 
Nguyên tắc cũng giống phương pháp trao đổi kation, ở đây các anion của các 

Anionit sẽ trao đổi với anion của muối và axít có trong nước. 
Khi xử lý  bằng trao đổi Anion, phương trình phản ứng rẩy ra: 
  2RaOH + H2SO4 =  Ra2SO4  + H2O ;  
    RaOH + HCl    =  RaCl  + H2O ;  
Bằng phương pháp trao đổi anion ta khử được triệt để các axít có trong nước, do 

vậy trong hệ thống xử lí nước người ta thường kết hợp cho nước qua bình trao đổi 
kation hyđrô trước, trong nước sẽ tạo thành axit rồi cho qua bình trao đổi anion, nước 
sẽ được xử lí hoàn toàn (hình 5.4) 

 



 56

 

 
Hình 5.4. Sơ đồ nối các bình trao đổi kation và anion 

a và b-cho nước đã khử silic và magiê; c và d cho nước đã 
lắng lọc, vôi hóa 

H; Na; A - bình trao đổi kation Hyđro, Natri, Amon; 
K-bình khử khí; B-bơm; T-thùng chứa nước; 

 
5.2.2. Xử lí nước bên trong lò 

 
 Phương pháp xử lí nước bên trong lò dựa trên hai nguyên tắc sau: 
 * Dùng phương pháp nhiệt để phân hủy nhiệt đối với một số vật chất hòa tan, 

tạo ra những vật chất khó tan, tách ra pha cứng dưới dạng bùn và cũng được xả ra 
khỏi lò nhờ biện pháp xả lò. 

 * Dùng những chất chống đóng cáu đưa vào lò để làm cho các tạp chất khi 
tách ra pha cứng thì pha cứng đó sẽ ở dạng bùn và dùng biện pháp xả lò để xả ra khỏi 
lò, do đó nước không còn khả năng đóng cáu trong lò nữa. 

 
5.2.2.1. Làm mềm nước bằng nhiệt 

 
 Nước cấp vào bao hơi, trước khi pha trộn với nước trong lò được đưa vào trong 

một thiết bị gia nhiệt được đặt ở trong bao hơi, thiết bị đó được gọi là thiết bị làm 
mềm nước bằng nhiệt trong lò (hình 5.5). ở đây nước được hơi bão hòa trong bao hơi 
gia nhiệt đến nhiệt độ bằng nhiệt độ bão hòa. ở nhiệt độ này thành phần độ cứng 
Bicacbonat như: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 sẽ  bị phân hủy nhiệt thành CaCO3 và 
MgCO3 tách ra ở dạng bùn. Mặt khác khi nhiệt độ tăng lên, CaSO4 và một số hợp chất 
có hệ số hòa tan âm sẽ giảm độ hòa tan nên sẽ và tách ra khỏi nước ở dạng bùn trong 
thiết bị làm mềm. Như vậy, nước ra khỏi thiết bị làm mềm dã giảm độ cứng đi rất 
nhiều. Những vật chất tách ra khỏi nước trong thiết bị làm mềm sẽ được thải ra khỏi 
lò bằng phương pháp xả lò.  
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Hình 5.5. Thiết bị làm mềm nước bằng nhiệt trong lò 

    1-máng gia nhiệt giữa; 2-máng bên; 3-máng xuống; 4-ống dẫn 
nước cấp; 5-vòng đẩy; 6-ống xả bùn; 7-máng tập trung bùn 

 
Ưu, nhược điểm của phương pháp này:  
  + Ưu điểm: Vì nằm trong bao hơi nên nó không chịu lực, do đó kết cấu của 

thiết bị làm mềm đơn giản và không có đòi hỏi gì về điều kiện bền. Mặt khác không 
tiêu tốn gì trong quá trình vận hành như ở các phương pháp khác, đồng thời nhiệt 
lượng cung cấp cho nước không bị mất đi, do đó đạt được hiệu quả cao. 

 + Nhược điểm: Đòi hỏi chế độ xả lò nghiêm ngặt, yêu cầu nước cấp cho lò có 
độ cứng không carbonat nhỏ. 

 
5.2.2.2. Chống đóng cáu cho lò 

 
 Các chất thường dùng chống đóng cáu cho lò có thể là:  
 a) Dùng hóa chất như: NaOH, Na2CO3, Na3PO4.12H2O gọi là phương pháp 

phốt phát hóa nước lò. 
 b) Dùng những chất có thể lơ lửng trong nước để tạo thành các trung tâm tinh 

thể hóa, do đó hạn chế được qúa trình tinh thể hóa của pha cứng trên bề mặt kim loại.  
 c) dùng những chất khi đưa vào lò sẽ tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ 

bề mặt kim loại, hạn chế quá trình tinh thể hóa trên bề mặt kim loại. 
 *. Phốt phát hóa nước lò: 
Chế độ phốt phát hóa nước lò có tác dụng chủ yếu đối với cáu canxi và trong 

những điều kiện nhất định có thể có tác dụng với cáu magiê.  
Dung dịch Phốt phát được đưa vào từ sau bình khử khí và trong nước thường tạo 

ra những chất ở dạng bùn. Nồng độ phốt phát qui định 5-8%. Chú ý phải pha dung 
dịch bằng nưóc đã xử lí. 

Trong quá trình xử lý nước bổ sung cho lò, việc chọn phương pháp xử lý nước 
cần dựa vào chỉ tiêu chất lượng nước thiên nhiên (đặc tính nước thiên nhiên), vào 
thông số hơi của lò (dựa vào yêu cầu chất lượng nước của Lò) và có thể kết hợp nhiều 
phương pháp với nhau để quá trình xử lý đạt hiệu quả cao.      
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5.3. PHƯƠNG PHÁP THU NHẬN HƠI SẠCH 
 

5.3.1. Yêu cầu chất lượng hơi 
 
Đối với các lò sản xuất hơi quá nhiệt cung cấp cho động cơ hơi và tuốc bin hơi 

yêu cầu về độ sạch của hơi rất khăt khe. Đặc biệt ở các chu trình từ trung áp trở lên 
độ sạch của hơi được đặc trưng bởi mức độ chứa những tạp chất trong hơi, mà những 
tạp chất này có khả năng đóng cáu trên các ống xoắn của bộ quá nhiệt, trên các phụ 
tùng ống dẫn, trên các cánh của tuốc bin. Việc đóng muối hay cáu trên các ống của 
bộ quá nhiệt sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt từ khói tới hơi, lượng nhiệt hơi quá 
nhiệt nhận được giảm xuống, làm tăng nhiệt độ vách ống, có thể đốt nóng quá mức 
dẫn tới nổ ống. 

Nếu muối đóng lại trên các cánh của tuốc bin, một mặt sẽ làm giảm đi tiết diện 
của hơi đi qua cánh dẫn tới làm giảm công suất của tuốc bin, mặt khác làm tăng độ 
nhám của cánh tức là sẽ tăng trở lực đường hơi đi qua các cánh dẫn đến hiệu suất 
tuốc bin sẽ giảm, nghĩa là giảm  hiệu quả kinh tế của tuốc bin. 

Khi muối đóng lại trên các cánh của tuốc bin, làm tăng chênh lệch áp suất trước 
và sau tầng, nghĩa là tăng lực dọc trục tác dụng lên bánh động tuốc bin, do đó làm 
tăng độ di trục của tuốc bin. Ngoài ra khi xét chất lượng hơi người ta còn xét đến sự 
có mặt của khí CO2 ở trong hơi, vì sự có mặt của khí CO2 sẽ làm tăng nhanh quá trình 
ăn mòn các ống dẫn và các chi tiết kim loại. Vì vậy, đối với những lò hơi sản xuất hơi 
quá nhiệt cung cấp cho tuốc bin thì cần thiết phải có những yêu cầu chặt chẽ về chất 
lượng hơi. Thông số hơi càng cao thì yêu cầu về chất lượng hơi càng cao vì áp suất 
càng cao nồng thì độ muối có trong hơi càng lớn và càng dễ đóng cáu trên các cánh 
cua tuốc bin. 

Mặt khác áp suất càng cao thì thể tích riêng càng giảm, tiết diện cho hơi qua 
phần truyền hơi của tuốc bin càng bé, vì vậy cho phép đóng cáu trên các cánh tuốc 
bin càng ít hơn. 

 
5.3.2. Nguyên nhân làm bẩn hơi bảo hòa 

 
Nguyên nhân chủ yếu làm bẩn hơi bão hòa là do trong hơi có lẫn những giọt 

ẩm, trong những giọt ẩm này có chứa nồng độ khá cao những muối dễ hòa tan và 
những hạt cứng lơ lửng. Khi hơi bão hòa vào bộ quá nhiệt nhận nhiệt để biến thành 
hơi quá nhiệt thì các giọt ẩm đó tiếp tục bốc hơi, để lại các tạp chất này bám trên các 
ống của bộ quá nhiệt trở thành cáu hoặc có một phần muối hòa tan vào hơi quá nhiệt 
và bay cùng hơi quá nhiệt sang tuốc bin và bám lại trên các cánh tuốc bin. 

Muốn thu được hơi sạch, cần tìm mọi cách tách các giọt ẩm ra khỏi hơi, không 
cho bay theo hơi. Nghĩa là sản xuất hơi thật khô và giảm tới mức tối thiểu nồng độ 
những vật chất hòa tan ở trong hơi. 

Nguyên nhân của sự có mặt các giọt ẩm trong hơi là khi hơi bốc ra khỏi bề mặt 
thoáng (bề mặt thoát hơi) hút theo các giọt ẩm. Sự hút ẩm theo hơi bão hòa phụ thuộc 
vào 2 yếu tố:  

Tốc độ bốc hơi ra khỏi mặt bốc hơi và  chiều cao của khoang hơi. 
 - Tốc độ bốc hơi ra khỏi mặt bốc hơi được tính: 
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 R Dv
FS =    (m3/m2h) 

Trong đó: D là sản lượng hơi,  Kg/h, 
     v: Thể tích riêng của hơi, m3/kg. 
     F: diện tích bề mặt bốc hơi, m2, 

           Tốc độ bốc hơi ra khỏi mặt thoáng càng lớn thì lượng ẩm cuốn theo hơi càng 
nhiều. Để giảm các giọt ẩm trong hơi tức là hơi có độ sạch lớn thì phải giảm tốc độ 
bốc hơi ra khỏi mặt bốc hơi hay giảm phụ tải bề mặt bốc hơi, hoặc tăng chiều cao của 
khoang hơi nhằm tăng thời gian lưu lại của hơi trong khoang hơi, nghĩa là phải tăng 
kích thước của bao hơi lên, khi đó giá thành của lò tăng lên. Trong thiết kế người ta 
tăng kích thước của bao hơi đến giá trị nào đó, sau đó tìm những cách khác để tăng 
độ khô của hơi. Chiều cao hợp lí nhất của bao hơi là: 0,70 - 0,75m. 

Đối với các lò hơi nhỏ, để tăng chiều cao khoang hơi người ta tạo thêm đôm 
hơi.  

Khi nồng độ muối trong nước lò quá lớn (lớn hơn giá trị giới hạn) thì xẩy ra 
hiện tượng sủi bọt và sôi bồng, tạo ra một lớp bọt trên bề mặt thoáng làm cho mức 
nước trong bao hơi tăng cao, tức là làm giảm chiều cao khoang hơi và do đó làm tăng 
lượng ẩm hút theo hơi. 

Khi có hiện tượng sủi bọt sôi bồng, mực nước trong bao hơi luôn luôn cao hơn 
mức nước trong thủy, nghĩa là tạo ra mức nước giả trong lò. 

 
5.3.3. Các thiết bị làm sạch hơi 

 
5.3.3.1. Thiết bị rửa hơi: 
 

Thiết bị rửa hơi là một tấm đục lỗ được đặt trong bao hơi. Khi hơi từ nước lò 
tách ra  đi qua thiết bị rửa hơi trước khi đi vào khoang hơi, các giọt ẩm trong hơi sẽ 
pha trộn với nước trong thiết bị rửa hơi (gọi là nước rửa) do đó nồng độ muối trong 
các giọt ẩm bay theo hơi sẽ giảm xuống. Như vậy hơi sau khi qua thiết bị rửa hơi còn 
chứa các giọt ẩm, nhưng nồng độ muối chứa trong các giọt ẩm khi đó sẽ giảm đi rất 
nhiều. 

 

 
                   
           Hình 5.6. Thiết bị rửa Hơi  
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    5.3.3.2. Các thiết bị phân li các giọt ẩm ra khỏi hơi  
 
Các thiết bị phân li các giọt ẩm ra khỏi hơi có nhiệm vụ tách các giọt ẩm ra 

khỏi hơi, không cho các giọt ẩm đi theo hơi sang bộ quá nhiệt, nhằm giảm số lượng 
các giọt ẩm trong hơi tức là làm tăng độ sạch của hơi. 

 

                                                       
 

                                                      Hình 5.7. Thiết bị rửa hơi và phân li hơi. 
    
 +  Phân ly kiểu tấm đục lỗ: Là các tấm kim loại có đục nhiều lỗ, thường được 

đặt chìm ở trong nước, có tác dụng làm cho hơi phân bố đồng đều hơn trên toàn bộ bề 
mặt bốc hơi. Khi chui qua các lỗ, các giọt ẩm bị mất động năng sẽ bị giữ lại, còn hơi 
đi lên phía trên rồi sang bộ quá nhiệt. 

 + Phân ly kiểu Xiclon: Khi nồng độ muối trong hơi cao, các loại thiết bị phân 
ly trên không bảo đảm chất lượng hơi, khi đó có thể dùng thiết bị phân ly kiếu xiclon. 
ở đây, hơi đi vào xiclon theo phương tiếp tuyến, chuyển động xoáy quanh trục thẳng 
đứng, dưới tác dụng của lực li tâm, các giọt ẩm sẽ va đập vào vách ciclon, mất động 
năng sẽ bị rơi trở lại, còn hơi đi xoáy vào giữa và đi lên và ra khỏi xiclon.  

     Để tách các giọt ẩm ra khỏi
hơi, người ta thường dùng các
loại thiết bị phân li sau: phân
ly kiểu tấm chắn, phân ly kiểu
cửa chớp, phân ly kiểu tấm đục
lỗ và phân ly kiểu xiclon. 

+  Phân ly kiểu tấm chắn:
Bao gồm các tấm chắn đặt
nghiêng một góc 450 trước
miệng ra của ống sinh hơi, chỗ
nối vào bao hơi. Loại này
thường dùng khi các ống sinh
hơi được nối vào khoang hơi
của bao hơi. 
    Hơi bão hòa từ các ống sinh
hơi đi vào bao hơi sẽ va đập
vào các tấm chắn, làm động
năng của dòng hơi giảm đi, các
giọt nước có khối lượng lớn
hơn sẽ mất động năng nhiều
hơn và bị tách ra khỏi dòng
hơi, bám vào các tấm chắn rồi
rơi trở lại khoang nước. 
          + Phân ly kiểu cửa chớp:
Gồm các tấm cửa chớp thường
được đặt tại cửa hơi ra khỏi bao
hơi. Dòng hơi có chứa các giọt
ẩm va đập vào cửa chớp và
giảm động năng, các giọt nước
tách ra khỏi hơi và bám lại trên
cánh cửa chớp rồi chảy xuống
dưới. 
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Phần 3. Tuốc BIN HƠI và khí 
 

Chương 6. NGUYÊN Lý LÀM VIỆC Tuốc BIN HƠI 
 

6.1. KHÁI NIỆM Về TuốC BIN hơi 
 
Tuốc bin hơi là một loại động cơ nhiệt, thường dùng để dẫn động máy phát 

điện, bơm nước có công suất lớn, các che ép . . . hoặc làm động cơ tàu thủy. Khi dòng 
hơi chuyển động qua các rãnh cánh tuốc bin, nhiệt năng của dòng hơi được biến 
thành động năng rồi động năng sẽ biến thành cơ năng (sinh công) trên cánh động của 
tuốc bin, làm cho tuốc bin quay. Trên hình 6.1. trình bày loại tuốc bin đơn giản nhất, 
đó là tuốc bin Lavan. ở đây hơi đi vào một hoặc một số ống phun, khi ra khỏi ống 
phun áp suất hơi giảm xuống, còn tốc độ tăng lên đáng kể. Hơi có tốc độ cao đi vào 
rãnh cánh động được gắn trên bánh động, ở đó động năng của dòng hơi sẽ biến thành 
cơ năng (sinh công), công dòng hơi sinh ra trên cánh động sẽ làm cho roto tuốc bin 
quay.  

Có thể phân tuốc bin hơi thành hai dạng chính: tuốc bin dọc trục và tuốc bin 
hướng trục. 

- ở tuốc bin hướng trục, dòng hơi sẽ chuyển động theo phương vuông góc với 
trục của tuốc bin. Hình 6.2. trình bày nguyên lý cấu tạo của tuốc bin hướng trục. Hơi 
được dẫn theo ống 3 vào buồng phân phối, từ đó hơi đi vào các dãy cánh 6 và 7 gắn 
trên các đĩa 1 và 2. Hơi dãn nở sinh công trên các cánh động sẽ làm trục 4 và 5 quay 
theo hai hướng ngược nhau. 

                             
  
Hình 6.1. Tuốc bin Lavan     Hình 6.2. Tuốc bin hướng trục 

    1- ống phun; 2-Cánh động;                       1- Cánh động; 2 và 7-đĩa; 3-Trục; 4 và  
       3-Bánh động;4-Trục               5-ống dẫn hơi;3 và 6-trục tuốc bin;    

 
- Khác với tuốc bin Lavan, ở tuốc bin dọc trục dòng hơi chuyển động trong tuốc 

bin theo hướng dọc trục của tuốc bin và hơi không chỉ dãn nở trong một hoặc một số 
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ống phun mà dãn nở trong nhiều dãy cánh đặt kế tiếp nhau dọc theo trục của tuốc 
bin. Các dãy ống phun được gắn cố định trên thân tuốc bin và một dãy cánh động 
được gắn trên trục tuốc bin hoặc rô to tuốc bin. 

Một dãy ống phun và một dãy cánh động được đặt kế tiếp nhau gọi là một tầng 
tuốc bin. Rãnh ống phun và rãnh cánh động được gọi là phần truyền hơi của tuốc bin. 

Công suất tuốc bin phụ thuộc vào số tầng tuốc bin. ở tuốc bin hướng trục, khi 
số tầng tăng lên thì đường kính của tuốc bin cũng tăng lên nghĩa là lực li tâm càng 
lớn, do đó số tầng tức là công suất sẽ bị hạn chế bởi lực li tâm. 

Hiện nay tuốc bin dọc trục được dùng phổ biến vì có thể chế tạo với công suất 
rất lớn, công suất lớn nhất của một tổ máy có thể tới 1200MW. 

ở giáo trình này ta chỉ nghiên cứu về tuốc bin dọc trục. 
 

  
              Hình 6.3. Nguyên lý cấu tạo của tuốc bin hơi 
1-thân tuốc bin; 2-roto tuốc bin; 3-ổ trục; 4-ống phun; 5-cánh động 

  

6.2. tầNG Tuốc BIN 
 
6.2.1. Khái niệm về tầng tuốc bin 

 
Tầng tuốc bin bao gồm một dãy ồng phun gắn trên bánh tĩnh và một dãy cánh 

động gắn trên bánh động. 
Sau khi ra khỏi bộ quá nhiệt của lò, hơi được đưa qua van điều chỉnh vào tuốc 

bin. Để biến nhiệt năng của dòng hơi thành động năng, người ta cho dòng hơi đi qua 
các rãnh có hình dáng đặc biệt, gọi là ống phun. Khi đi qua ống phun, áp suất và 
nhiệt độ dòng hơi giảm xuống, tốc độ dòng hơi tăng lên đến C1, nhiệt năng biến 
thành động năng. Ra khỏi ống phun, dòng hơi có động năng lớn đi vào vào cánh 
động, khi dòng hơi ngoặt hướng theo các rãnh cong của cánh động, sẽ sinh ra một lực 
li tâm, lực li tâm tác dụng lên cánh động, biến động năng của dòng hơi thành công 
đẩy cánh động quay. Vì cánh động được gắn trên bánh động và bánh động được gắn 
trên trục tuốc bin, tức là bánh động và trục tuốc bin cùng quay. Hơi ra khỏi cánh 
động sẽ mất động năng nên tốc độ giảm xuống đến C2 và được dẫn ra theo ống thoát 
hơi. 
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Có hai loại tầng tuốc bin: tầng xung lực và tầng phản lực. 
Trong quá trình dãn nở, nếu quá trình hơi giảm áp suất (biến nhiệt năng thành 

động năng) chỉ xẩy ra trong ống phun, còn trong rãnh cánh động áp suất không thay 
đổi thì tầng tuốc bin được gọi là tầng tuốc bin xung lực. 

Trong quá trình dãn nở, nếu quá trình giảm áp suất (biến nhiệt năng thành động 
năng) xẩy ra cả trong ống phun lẫn trong rãnh cánh động thì tầng tuốc bin được gọi là 
tầng tuốc bin phản lực. 

 
6.2.1.1. Tầng xung lực 

 
Trong tầng tuốc bin xung lực, khi chuyển động qua dãy cánh động, dòng hơi 

không giảm áp suất nên áp suất trước và sau cánh động bằng nhau, không có sự 
chênh lệch suất ở trước và sau cánh động nên tầng xung lực được chế tạo như hình 
6.4a. ở đây các ống phun được gắn trên bánh tĩnh, các bánh tĩnh được gắn lên thân 
tuốc bin (gọi là stato), còn các cánh động được gắn trên bánh động, các bánh động 
được lắp chặt trên trục tuốc bin (gọi là Rôto). 

 

                                   
 Hình 6.4a. Tầng xung lực                                        6.4b. Tầng phản lực 
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6.2.1.2. Tầng phản lực 

 

ở tầng tuốc bin phản lực, quá trình giảm áp suất liên tục xẩy ra cả ở trong ống 
phun và trong rãnh cánh động, do đó nếu cấu tạo của tuốc bin như tầng xung lực thì 
sẽ có lực tác dụng lên bề mặt phía trước bánh động đẩy bánh động (rôto) dịch chuyển 
theo hướng dòng hơi (gọi là lực di trục) do sự chênh lệch áp suất trước và sau cánh 
động. Do đó ở đây không có bánh tĩnh và bánh động mà rô to của tuốc bin được chế 
tạo hình tang trống, các cánh động được gắn trực tiếp lên tang trống, còn các ống 
phun được gắn lên stato. Cấu trúc tầng cánh của tuốc bin phản lực được biểu diễn trên 
hình 6.4a 

 
6.2.2. Độ phản lực của tầng tuốc bin 

 
Quá trình dãn nở của hơi trong tuốc bin được biểu diễn trên đồ thị hình 6.5. Giả 

sử dòng hơi vào tuốc bin ở trạng thái 0, có entanpi i0 , áp suất P0 , nhiệt độ t0 và  tốc 
độ vào ống phun là C0 . Hơi dãn nở đoạn nhiệt thuận nghịch trong ống phun đến trạng 
thái 1, có áp suất p1, nhiệt độ t1, tương ứng với entanpi i1 và tốc độ tăng từ C0 lên đến 
C1. Sau khi ra khỏi ống phun, hơi đi vào rãnh cánh động tiếp tục dãn nở đoạn nhiệt 
trong rãnh cánh động đến trạng thái 2, áp suất và nhiệt độ giảm xuống đến p2 , t2, có 
entanpi i2 và tốc độ tăng lên đến C2.   

Nhiệt dáng lí tưởng của dòng hơi trong ống phun là h0p: 
hop = i0 - i1l       (6-1) 

Nhiệt dáng lí tưởng của dòng hơi trong rãnh cánh động là hođ: 
  h0đ = i1l - i2l      (6-2) 

Nhiệt dáng lí tưởng của toàn tầng tuốc bin là h0: 
h0 = hop + ho®      (6-3) 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Độ phản lực của tầng tuốc bin là tỷ số
giữa nhiệt dáng của dãy cánh động với nhiệt
dáng toàn tầng, nó phản ảnh khả năng dãn nở
(giảm áp suất) của dòng hơi trong rãnh cánh
động so với độ giảm áp suất trên toàn tầng. 

ρ =
h
h

d0

0                     (6-4)  
* Nếu độ phản lực ρ = 0, nghĩa là   h0đ=

0, trong cánh động không có sự thay đổi áp
suất, tầng tuốc bin đưọc gọi là tầng xung lực
thuần túy. 

* Nếu độ phản lực 0,05<ρ< 0,15 gọi là
tầng tuốc bin xung lực có độ phản lực nhỏ. 
       * Nếu độ phản lực ρ = 0,4-0,6, gọi là 
tầng tuốc bin phản lực. 

Hình 6.5. Quá trình dãn nở 
 lý tưởng của dòng hơi 
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6.2.3. Biến đổi năng lượng của dòng hơi trong tầng tuốc bin 

 
Để đơn giản cho việc khảo sát quá trình chảy của dòng hơi trong ống phun, ta 

giả thiết rằng dòng chảy là ổn định và quá trình dãn nở xẩy ra trong điều kiện lý 
tưởng, nghĩa là quá trình đó là đoạn nhiệt thuận nghịch, không có tổn thất. 
 
6.2.3.1. Biến đổi năng lượng của dòng hơi trong rãnh cánh ống phun 

 
Trong rãnh ống phun, nhiệt năng của dòng hơi biến đổi thành động năng, nghĩa 

là áp suất và nhiệt độ dòng hơi giảm, còn tốc độ  dòng hơi tăng. Quá trình tăng tốc độ 
liên quan trực tiếp đến quá trình dãn nở của dòng hơi trong rãnh ống phun. 

 
Gọi p0 là áp suất đầu vào, p1  là áp suất đầu ra, C0 và C1l là tốc độ dòng hơi vào 

và ra khỏi ống phun.  
Theo định luật nhiệt động I viết cho dòng hở, với quá trình dãn nở đoạn nhiệt 

thuận nghịch, biến thiên động năng của dòng hơi bằng tổng công do lực đẩy bên 
ngoài và công dãn nở sinh ra trong quá trình. 

Biến thiên động năng của dòng hơi khi chảy qua dãy cánh là:  
2

2
0

2
1 CC l − . 

- Công dãn nở trong quá trình đoạn nhiệt bằng biến thiên nội năng: ldn = u0 - u1. 
- Công do lực đẩy bên ngoài: Lực đẩy bên ngoài sinh ra do chênh lệch áp suất 

trước và sau dãy cánh tác dụng lên dòng hơi tại tiết diện 0-0 là p0f0 , làm cho khối hơi 
dịch chuyển một đoạn là s0, sinh công ngoài ln0 = p0f0s0 = p0v0. Tương tự, tại tiết diện 
1-1, ta có công của dãy cánh tác dụng lên dòng hơi là  ln1 = p1f1s1 = p1v1. Vởy hiệu số 
công do lực đẩy bên ngoài tác dụng lên dòng hơi là: p0v0 - p1v1. 

Vậy định luật nhiệt động I có thể viết cho dòng hơi là:  

  
2

2
0

2
1 CC l −  = (u0 - u1) + (p0v0 - p1v1)       (6-5) 

mà u + pv = i, do đó (u0 + p0v0) = i0;   (u1 + p1v1) = i1 
nên: 

   
2

2
0

2
1 CC l −  =  (i0 - i1l) = h0p      (6-6) 

Vậy ta có biến thiên động năng của dòng hơi trong quá trình dãn nở đoạn nhiệt 
thuận nghịch bằng hiệu entanpi đầu và cuối quá trình. 

Hiệu entanpi (i0 - i1l) đầu và cuối quá trình dãn nở đoạn nhiệt thuận nghịch 
trong ống phun được gọi là nhiệt dáng lý thuyết của ống phun (chưa kể đến tổn thất), 
ký hiệu là h0 = i0 - i1l được biểu diễn trên đồ thị hình 6.5. 

Từ (6-6) ta có thể tính tốc độ lí thuyết C1l ra khỏi ống phun:  

 C1l =
2
0p0 Ch2 +       (6-7) 
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6.2.3.2. Biến đổi năng lượng dòng hơi trong rãnh cánh động - Tam giác tốc độ       
 
Khi bỏ qua các tổn thất trên dãy cánh, coi tốc độ của dòng hơi vào và ra khỏi 

ống phun và cánh động bằng tốc độ lý thuyết, ta có thể mô tả chuyển động của dòng 
hơi trong tuốc bin như sau: 

Dòng hơi đi vào ống phun với tốc độ là C0 , nhiệt năng dòng hơi biến thành 
động năng, tốc độ dòng tăng lên và đi ra khỏi ống phun với tốc độ tuyệt đối là C1 tạo 
với phương chuyển động của dãy cánh (phương u) một góc α1, đi vào rãnh cánh 
động. Tốc độ dòng ở đây có thể phân ra hai thành phần: tốc độ vòng u và tốc độ 
tương đối w. Khi tác dụng lên cánh động, dòng hơi đã trao một phần động năng cho 
cánh động, làm cho cánh động và rôto quay với một tốc độ n [vg/s] tương ứng với tốc 
độ dài u [m/s]. Do cánh động quay vơi tốc độ u nên dòng hơi sẽ đi vào rãnh cánh 

động với một tốc độ tương đối w1, vectơ 1w  hợp với phương chuyển động u một góc 

β1. Trên hình 6.7, vectơ 1C được phân tích thành hai thành phần: thành phần vân tốc 

chuyển động theo u  và thành phần vận tốc tương đối của dòng hơi đi vào rãnh cánh 

động 1w , từ đó ta cũng thấy được vectơ 1w tạo với phương chuyển động của dãy cánh 
động một góc β1. 

      
        Hình 6.6. Xây dựng tam giác tốc độ 
  
Như vậy khi dòng hơi đi vào dãy cánh động, ta có tam giác tốc độ tạo bởi các 

vectơ tốc độ tuyệt đối  1C , tốc độ vòng u  và tốc độ tương đối 1w  được biểu diễn trên 
hình 6.7 gọi là tam giác tốc độ vào. 

Sau khi truyền một phần động năng của mình cho dãy cánh động, hơi đi ra khỏi 

dãy cánh động với tốc độ tương đối w2, vectơ w 2 tạo với phương chuyển động của 

dãy cánh một góc β2. Cộng vectơ tốc độ tương đối w 2 với vectơ chuyển động theo u , 
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ta được vectơ tốc độ tuyệt đối của dòng hơi đi ra khỏi dãy cánh động là 2C  và tạo với 

phương chuyển động của dãy cánh một góc α2. Tam giác tạo bởi ba vectơ: tốc độ ra 

tương đối w 2 ,  tốc độ chuyển động theo u  và tốc độ ra tuyệt đối 2C , được biểu diễn 
trên hình 6.7. gọi là tam giác tốc độ ra. 

Tương tự như với ống phun, khi bỏ qua tổn thất do ma sát ta có biến thiên động 
năng của dòng hơi trong quá trình dãn nở đoạn nhiệt thuận nghịch bằng hiệu entanpi 
đầu và cuối quá trình.: 

  odl21

2
1

2
l2 hii
2

ww
=−=

−
     (6-8) 

6.2.4. Tổn thất năng lượng khi dòng chảy ngang qua dãy cánh 
 
6.2.4.1. Tổn thất do ma sát, do xoáy khi dòng chảy ngang qua dãy cánh 

 
* Tổn thất  profin  

 Khi dòng chất lỏng chuyển động qua rãnh cánh, vì cánh có độ nhám và chất 
lỏng có độ nhớt nên luôn tồn tại một lớp biên thủy lực trên bề mặt rãnh. Phía ngoài 
lớp biên (giữa dòng) tốc độ tại mọi điểm ở cùng tiết diện đều bằng nhau. Còn trong 
phạm vi lớp biên thủy lực bắt đầu từ bề mặt lớp biên tốc độ dòng giảm dần và bằng 
không tại bề mặt cánh, làm cho tốc độ trung bình của dòng giảm. Chính vì có tổn thất 
tốc độ trong lớp biên như vậy nên tốc độ hơi ra khỏi dãy cánh bị giảm đi, gây nên tổn 
thất năng lượng được gọi là tổn thất ma sát theo profin cánh. Tổn thất profin được 
biểu diễn trên hình 6.7. 

                       
 

Hình 6.7. Tổn thất profin                                Hình 6.8. Tổn thất gốc và đỉnh cánh 
          Và xoáy ở mép ra 
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* Tổn thất ma sát ở gốc và đỉnh cánh 
Các cánh ống phun của tuốc bin được gắn trên các bánh tĩnh, bề mặt giới hạn 

của bánh tĩnh được gọi là gốc cánh. Đối với các cánh có chiều dài lớn, để đảm bảo 
cho cánh khỏi bị dao động, trên đỉnh cánh có đai giữ để nối liên kết các cánh với 
nhau. Trên bề mặt giới hạn gốc cánh và đai cánh luôn tồn tại một lớp biên thủy lực và 
do đó cũng gây ra tổn thất năng lượng tương tự như ở bề mặt cánh. Tổn thất đó được 
gọi là tổn thất gốc và đỉnh cánh. Tổn thất gốc và đỉnh cánh được biểu diễn trên hình 
6.8. 
* Tổn thất do xoáy ở mép ra của cánh  

Vì mép ra của cánh có chiều dày nhất định, do đó khi dòng hơi chảy qua sẽ 
xuất hiện dòng xoáy ở mép ra và gây nên tốt thất năng lượng gọi là tổn thất xoáy ở 
mép ra của cánh. Tổn thất do xoáy ở mép ra được biểu diễn trên hình 6.8. Vì có các 
tổn thất nói trên nên hiệu suất dòng chảy qua cánh sẽ giảm xuống. 

 
6.2.4.2. Tính toán tổn thất năng lượng khi dòng chảy ngang qua dãy cánh 
 
*. Tổn thất năng lượng trên ống phun 
 

Khi khảo sát chuyển động của dòng hơi trong ống phun, ta đã coi quá trình dãn 
nở của hơi là quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch. Nhưng thực tế, khi chảy qua ống 
phun, do có ma sát giữa hơi và vách ống phun nên hơi đã bị nóng lên, bởi vậy quá 
trình dãn nở của hơi không phải là quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch. 

Quá trình ma sát giữa hơi với vách ống phun đã gây nên tổn thất năng lượng 
làm giảm tốc độ của dòng, do đó tốc độ dòng hơi ra khỏi ống phun thực tế là C1 nhỏ 
hơn tốc độ lý thuyết C1l.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ϕ  = 
l1

1

C
C

                              (6-9) 

từ (6-7) và (6-9) ta có: 

Quá trình dãn nở thực tế của hơi
được biểu thị trên đồ thị i-s  hình 6.9.
Theo (6-6) thì nhiệt dáng lí tưởng trong
ống phun h0p phụ thuộc vào biến thiên
tốc độ C. 

Như vậy trạng thái cuối của hơi
trong quá trình dãn nở thực được biểu
diễn bằng điểm 1, có entanpi i1 (i1 > i1l).
Kết qủa là nhiệt dáng thực tế của quá
trình dãn nở thực trong ống phun bằng
hip = i0 - i1 sẽ nhỏ hơn nhiệt dáng lý
thuyết hop và tốc độ chảy thực tế của
dòng cũng nhỏ hơn tốc độ lý thuyết. Tỷ
số giữa tốc độ thực tế và tốc độ lý thuyết
của dòng gọi là hệ số tốc độ, ký hiệu là
ϕ: 

Hình 6.9. Quá trình thực 
   của hơi trên đồ thị i-s 
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  C1 = ϕ C1l = ϕ 2
02 Ch op +             (6-10) 

Tổn thất năng lượng trong dãy ống phun bằng: 

   ∆hp = hop - hip = (i0 - i1l) - (i0 -i1) =  i1 - i1l                      (6-11)      
và như vậy ta suy ra: 

    ∆hp =  i1 - i1l  = 
2

2
1

2
1 CC l −      (6-12) 

Từ (6-9) và (6-12) ta có: 

   ∆hp =  
2

CC 2
l1

22
l1 ϕ−

       

hay  ∆hp =  )( 2
2
l1 1

2
C

ϕ−        (6-13) 

Hoặc từ (6-6) có thể tính theo tốc độ vào: 

    ∆hp  = (h0p +  
2

2
0C

)(1-ϕ2)     (6-14) 

suy ra: 

2
C

h

h
2
0

op

p

+

∆
 = 1 - ϕ2 = ςp        (6-15) 

Đại lượng ςop gọi là hệ số tổn thất năng lượng trong ống phun. 

Đối với các ống phun của tuốc bin hiện đại thì trị số của hệ số vận tốc ϕ trong 
khoảng 0,95 - 0,98 và  trị số của hệ số tổn thất  ςop trong khoảng 0,05 - 0,1     

 
6.2.6. Tổn thất năng lượng trên cánh động  

  
Tương tự như đối với ống phun, ở cánh động quá trình ma sát cũng xẩy ra và 

gây nên tổn thất tương tự. Quá trình ma sát giữa hơi với vách cánh động đã gây nên 
tổn thất năng lượng làm giảm tốc độ của dòng, do đó tốc độ dòng hơi ra khỏi rãnh 
cánh động thực tế là w2 nhỏ hơn tốc độ lý thuyết w2l. Quá trình dãn nở thực tế của hơi 
được biểu thị trên đồ thị i-s  hình 6.8.  

 Khi tính đến các tổn thất thì: 

  ∆h® =  i2  - i2l = 
2
1

(w2
2l - w

2
2)     (6-16) 

  Gọi ψ = 
l2

2

w
w

  là hệ số tốc độ 

 thì ∆h® =  ( ) d

2
l22

l2
2

2
ww1

2
1

ζ=ψ−      (6-17) 
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6.3. TỔN THẤT Và HIỆU SUẤT CỦA TẦNG Tuốc BIN 
 

6.3.1. Xác định lực tác dụng của dòng hơi lên dãy cánh  
 
Dòng hơi chuyển động qua rãnh cánh quạt sẽ thay đổi tốc độ và đổi hướng là 

do chịu tác dụng của các lực sau đây: 
- Phản lực của cánh động lên dòng hơi. 
- Hiệu số áp suất trước và sau cánh. 
Để xác định lực tác dụng của dòng hơi lên dãy cánh, ta khảo sát một lượng hơi 

δm, có áp suất p1 đi vào dãy cánh với tốc độ là C1 , ra khỏi cánh động với vận tôc C2 , 
có áp suất p2.    

Dòng hơi tác dụng lên dãy cánh một lực R, theo nguyên tắc phản lực thì dãy 
cánh sẽ tác dụng trở lại một phản lực R', về giá trị thì hai lực này bằng nhau, nhưng 
ngược chiều: R = -R'. 

Lực R có thể phân ra hai thành phần: 
+ Thành phần có ích Ru  theo phương u (là phương vận tốc vòng u), thành phần 

này tạo nên công suất tuốc bin (làm quay tuốc bin), 
+ Thành phần Ra theo phương dọc trục tuốc bin, thành phần này có hại, làm cho 

rôto tuốc bin dịch chuyển dọc trục và có thể gây ra sự cố. 
Muốn xác định thành phần lực Ru , Ra , trước hết ta xác định các thành phần 

phản lực R'u , R'a tác dụng lên dòng hơi làm thay đổi động lượng của dòng. Sự thay 
đổi động lượng của dòng hơi theo phương u chỉ do tác dụng phản lực của cánh, còn 
sự thay đổi động lượng của dòng hơi theo phương a ngoài tác dụng phản lực của cánh 
còn có ảnh hưởng của hiệu số áp suất (p1 - p2) trước và sau dãy cánh. Hình 6.12 biểu 
diễn lực tác dụng của dòng hơi lên dãy cánh. 

Theo phương trình động lượng ta có các thành phần phản lực: 

   R'u  = 
δτ
δm

(C2u - C1u)     (6-18) 

   R'a  = 
δτ
δm

(C2a - C1a) + F(p2 - p1)   (6-19)  

Trong đó: 

- δm: là lượng hơi khảo sát một  

- dτ: là thời gian khảo sát, 

- C1u, C2u là hình chiếu của vectơ vận tốc 1C , 2C  theo phương u, 

- C1a, C2a là hình chiếu của vectơ vận tốc 1C , 2C  theo phương a, 

- F là diện tích tiết diện các rãnh cánh động (tiết diện hơi chuyển động qua 
cánh), 

Dựa vào tam giác tốc độ trên hình 6-13 ta tính được các thành phần lực C1u, C2u, 
C1a, C2a, thay vào (6-18), (6-19) và tiếp tục biến đổi toán học ta được: 
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   Hình 6.12. lực tác dụng của dòng hơi lên dãy cánh 
 

  Ru = -R'u = G(C1 cosα1 + C2 cosα2 )    (6-20) 

  Ru = G(w1 cosβ1 + w2 cosβ2     (6-21) 

  Ra = -R'a = G(C1sinα1 - C2sinα2 ) + F(p1 - p2)   (6-22) 

 Ra= G(w1sinβ1 - w2sinβ2 ) + F(p1 - p2)    (6-23) 
Thành phần lực Ru sẽ sinh ra công có ích, công suất của lực Ru sinh ra trên dãy 

cánh động là: 
   P = Ru.u      (6-24) 
Công suất tính cho 1kg hơi là: 
   L =  P/G =  Ru.u /G     (6-25) 
Trong đó:        
 P là công suất của dòng hơi trên dãy cánh động. 

 G = 
δτ
δm

: lưu lượng hơi qua dãy cánh tuốc bin, 

 Ru là thành phần lực của dòng hơi sinh ra theo phương chuyển động, 

 u = π.d.n là tốc độ dài của dòng hơi tính trên cánh tuốc bin, 
n là tốc độ quay của tuốc bin, (vg/s) 
d là đường kính trung bình của dãy cánh, (m)         
Dựa trên tam giác tốc độ vào và ra, tiếp tục biến đổi lượng giác ta được công 

suất do 1kg hơi sinh ra trên cánh động là: 

  L = 1/2.(C1
2- w1

2 + w2
2  - C2

2 ), [W]      (6-26)  
Nếu tuốc bin có nhiều tầng thì công suất tổng của tuốc bin sẽ bằng tổng công 

suất của các tầng. 
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6.3.2. Tổn thất năng lượng và hiệu suất trên cánh động của tầng 
 

6.3.2.1. Tổn thất tốc độ ra 
 
Tổn thất tốc độ ra là tổn thất động năng do dòng hơi mang ra khỏi tầng. Khi 

dòng hơi ra khỏi tầng với tốc độ C2 > 0, nghĩa là mang ra khỏi tầng một động năng 

C2
2

2
0≠ . Động năng này không biến thành cơ năng trên cánh động của tầng khảo sát, 

như vậy tầng bị mất đi một phần năng lượng 
C2

2

2
 gọi là tổn thất tốc độ ra, ký hiệu là 

∆hr, có gía trị: 

   ∆hr = 
C2

2

2
      (6-27) 

 
6.3.2.2. Hiệu suất trên cánh động của tầng tuốc bin 

 
Hiệu suất trên cánh động của tầng tuốc bin là tỉ số giữa công suất trên cánh 

động với năng lượng lý tưởng của tầng. 

   ηc® = 
0E

L
      (6-28) 

L: công suất trên cánh động của tầng, 
E0: năng lượng lý tưởng của tầng tuốc bin, 
Giả thiết dòng hơi đi vào tầng với tốc độ C0 , mang vào tầng một động năng là 

2
C2

0 , động năng này chỉ được sử dụng một phần trong tầng khảo sát là x0 2
C2

0 , trong 

đó x0 là hệ số sử dụng động năng của dòng hơi vào tầng khảo sát. Ta nói dòng hơi 

mang vào tầng một năng lượng có ích là x0 2
C2

0 . 

Trong tuốc bin nhiều tầng thì động năng ra khỏi tầng trước là 
C2

2

2
, sẽ được sử 

dụng vào tầng tiếp theo một phần là x2

C2
2

2
, x2 là hệ số sử dụng động năng dòng hơi 

từ tầng khảo sát vào tầng tiếp sau. Như vậy năng lượng lý tưởng của tầng khảo sát sẽ 
là: 

  
22

2
2

20

2
0

00
C

xh
C

xE −+=      (6-29) 
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Trong đó: 
2

2
0

0
C

x  là phần động năng có ích do dòng hơi mang vào được sử 

dụng ở tầng khảo sát ,   
  h0 = i0 - i2l = hop + hođ  là nhiệt dáng lý tưởng của tầng. 

 
2

2
2

2
C

x  là phần động năng có ích mà dòng hơi mang ra khỏi tầng khảo sát để 

sử dụng ở tầng tiếp theo.  
Hệ số sử dụng động năng  x0 , x2 dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Đối với 

tầng cuối của tuốc bin, động năng ra khỏi tầng hoàn toàn không được sử dụng do đó 

x2= 0 và khi đó ta nói động năng 
C2

2

2
là tổn thất tốc độ ra của tầng.  

Đối với tầng tuốc bin thực tế thì cần kể đến các tổn thất trong ống phun, tổn 
thất trong dãy cánh động và tổn thất tốc độ ra của tầng, khi đó công mà tầng sinh ra  
sẽ là: 

     rp0

2
0

0 hhhh
2

C
xL ∆−∆−∆−+= ®     (6-30) 

 Trong đó: 

∆hp: tổn thất năng lượng trên ống phun, 

   ∆hp = 
2

2
1

2
1

11
CC

ii l
l

−
=−  

∆hđ : tổn thất năng lượng trên cánh động, 

   ∆h® = 
2

ww
ii

2
2

2
l2

l22
−

=−  

∆hr : tổn thất tốc độ ra, 

   ∆hr = 
C2

2

2
     

Có thể viết lại (6-30): 

            
2

C
2

C
xhh

2
C

xh
2

C
xL

2
2

2
2

2p

2
2

20

2
0

0 −+∆−∆−−+= õ    (6-31)   

  L = E0 -∆hp -  ∆h® - (1-x2) ∆hr     (6-32) 
Do đó hiệu suất trên cánh động của tầng là: 

  ηc® = 
0E

L
 = 

0

r
2

00

p

E
h

)x1(
E
h

E
h

1
∆

−−
∆

−
∆

− õ    (6-3)  

hay: 

   ηc® =  1 - ξp  - ξ®  - (1-x2)ξr    (6-34) 

 Trong đó: ξi = 
0

i

E
h∆

 là các hệ số tổn thất năng lượng. 
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Chương 7.  tuốc BIN NHIỀU TẦNG 
 

7.1. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA tuốc BIN NHIỀU TẦNG 
 

7.1.1. Khái niệm 
 
Trong các nhà máy điện hoặc các trung tâm nhiệt điện, để kéo những máy phát 

điện công suất lớn thì phải có tuốc bin công suất lớn, nghĩa là tuốc bin phải làm việc 
với lưu lượng hơi lớn, thông số hơi cao, nhiệt dáng lớn. Tuy nhiên, mỗi một tầng tuốc 
bin chỉ có thể đạt được hiệu suất cao nhất ở một nhiệt dáng nhất định, vì vậy với nhiệt 
dáng lớn, muốn đạt được hiệu suất cao thì phải cho hơi làm việc trong một dãy các 
tầng đặt liên tiếp nhau, tuốc bin như vậy gọi là tuốc bin nhiều tầng.  

Trong tuốc bin nhiều tầng, tầng đầu tiên gọi tầng tốc độ, các tầng tiếp theo là 
tầng áp lực, sinh công. Tầng tốc độ thường làm việc theo nguyên tắc xung lực, khi ra 
khỏi tầng hơi có tốc độ cao, động năng lớn sẽ sinh công trong các tầng tiếp theo. 
Ngoài ra nó còn làm nhiệm vụ điều chỉnh lưu lượng hơi vào tuốc bin khi phụ tải thay 
đổi nên còn được gọi là tầng điều chỉnh. Các tầng áp lực có thể được chế tạo theo 
kiểu tầng xung lực hoặc phản lực.  

Tầng tốc độ có thể là tầng một cấp tốc độ hoặc có thể là tầng kép có hai cấp tốc 
độ. Tầng kép hai cấp tốc độ có một dãy ống phun với hai dẫy cánh động, giữa hai dãy 
cánh động có một dãy cánh hướng để chuyển hướng dòng hơi khi ra khỏi dãy cánh 
động thứ nhất. Tuốc bin loại này có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, chắc chắn, giá thành 
rẻ, vận hành đơn giản, tuy nhiên hiệu suất thấp và công suất đơn vị nhỏ nên chỉ chế 
tạo để kéo các thiết bị phụ như bơm nước cấp, quạt khói, trục ép mía . . . .  

Tầng có hai cấp tốc độ được ứng dụng rộng rãi  để làm tầng điều chỉnh của tuốc 
bin, đặc biệt là trong các tuốc bin thông số cao. Nó có khả năng tạo ra nhiệt giáng lớn 
nên có thể giảm bớt được số tầng đồng thời giảm được yêu cấu về độ bền của kim 
loại đối với các tầng hạ áp, làm giảm khối lượng và giá thành thiết bị.  

Nếu các tầng của tuốc bin làm việc theo nguyên tắc xung lực thì gọi là tuốc bin 
xung lực, nếu theo nguyên tắc phản lực thì gọi là tuốc bin phản lực  

Khi tuốc bin làm việc ở phạm vi nhiệt độ từ 400 0C trở lên thì chọn nhiệt dáng 
đối với tầng tuốc bin xung lực khoảng từ 42-50 KJ/kg, đối với tầng tuốc bin phản lực 
khoảng từ 17-25 KJ/kg. Khi làm việc ở phạm vi nhiệt độ thấp hơn thì chọn nhiệt dáng 
đối với tầng tuốc bin xung lực khoảng từ 179-190 KJ/kg, đối với tầng tuốc bin phản 
lực khoảng từ 85-105 KJ/kg. Tuốc bin công suất lớn có thể có đến 40 tầng.  

 
7.1.2. Nguyên lý làm việc của tuốc bin nhiều tầng 

 
7.1.2.1. Tuốc bin xung lực nhiều tầng 

 
Trên hình 7.1. biểu diễn sơ đồ cấu tạo, sự thay đổi áp suất, thay đổi tốc độ dòng 

hơi và momen quay trong tuốc bin xung lực nhiều tầng. Đối với tuốc bin xung lực 
nhiều tầng, bánh tĩnh 2 được bố trí xen kẽ giữa hai bánh động 1. Trên bánh tĩnh có 
gắn ống phun 3, trên bánh động 1 có gắn cánh động 4 và các bánh động 1 này lắp 
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chặt trên trục tuốc bin. Dòng hơi đi qua ống phun 3, suất giảm áp từ p0 đến p1, đồng 
thời tốc độ dòng hơi tăng từ C0 đến C1. Hơi ra khỏi ống phun, đi vào các rãnh cánh 
động. Trong dãy cánh động, động năng  của dòng hơi biến thành cơ năng, làm quay 
rôto tuốc bin, nên khi ra khỏi dãy cánh động, tốc độ giảm từ C1 xuống C2. Dòng hơi 
ra khỏi tầng này sẽ tiếp tục đi vào các tầng tiếp theo và quá trình biến đổi năng lượng 
như trên lại xẩy ra cho đến khi áp suất giảm xuống đến trị số áp suất hơi thoát pk ở 
cuối tuốc bin. 

ở tuốc bin xung lực nhiều tầng có công suất lớn, các tầng áp lực ở phần cao áp 
thường được chế tạo theo kiểu tầng xung lực có độ phản lực nhỏ, từ ρ = 0,02 - 0,05; 
còn các tầng ở phần hạ áp có độ phản lực tăng dần, có thể đạt đến ρ = 0,2 - 0,5 (tầng 
cuối là tầng phản lực).  

 

     
Hình 7.1. Sơ đồ cấu trúc của tuốc bin xung           Hình 7.2. Quá trình dãn nở của hơi 
 lực nhiều tầng 1-bánh động; 2-bánh tĩnh               trong tuốc bin xung lực nhiều tầng 

       
Từ đồ thị trên hình 7.1. ta thấy: 
Mômen quay M trên trục tuốc bin tăng dần theo chiều chuyển động của dòng 

hơi và bằng tổng các momen của các tầng trước nó. 
Tốc độ C1 của dòng hơi luôn luôn tăng lên trong dãy ống phun do sự biến đổi 

nhiệt năng thành động năng, còn trong dãy cánh động tốc độ của dòng luôn luôn 
giảm xuống do biến động năng thành cơ năng làm quay tuốc bin.  

Quá trình dãn nở của hơi trong tuốc bin xung lực nhiều tầng được biểu diễn trên 
hình 7.2, bao gồm nhiều quá trình dãn nở liên tục xảy ra trong các tầng, trong đó 
trạng thái cuối của tầng trước là trạng thái đầu của tầng tiếp theo. Quá trình chuyển 
động của dòng hơi kèm theo quá trình giảm áp suất, tăng thể tích riêng một cách liên 
tục, vì vậy để đảm bảo cho dòng hơi chuyển động được liên tục, thì các tiết diện của 
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rãnh ống phun và rãnh cánh động cho hơi đi qua cũng phải tăng liên tục, có nghĩa là 
phải tăng đường kính tầng và chiều cao cánh quạt một cách đều đặn. 
 Vì tuốc bin xung lực nhiều tầng hơi chỉ dãn nở trong ống phun, không dãn nở 
trong cánh động nên đường quá trình dãn nở trong các tầng trên đồ thị i-s là đường 
gẫy khúc, nhảy bậc. 
 
7.1.2.2. Tuốc bin phản lực nhiều tầng 

 

ở tuốc bin phản lực nhiều tầng, tất cả các tầng áp lực đều được chế tạo theo 
kiểu tầng phản lực. Tuốc bin phản lực cũng có thể chế tạo với công suất lớn nhưng 
chỉ làm việc với thông số trung bình. Nhiệt giáng mỗi tầng được chọn nhỏ hơn ở tầng 
xung lực từ 1,8-2 lần, do đó với cùng công suất thì số tầng sẽ lớn hơn. Trong tuốc bin 
phản lực, tổn thất rò rỉ hơi qua khe hở giữa cánh động và thân tương đối lớn do đó 
làm giảm hiệu suất của các tầng này. 

 

            
 
  Hình 7.3. Sơ đồ cấu trúc của  tuốc bin phản lực nhiều tầng   
 
Do làm việc theo nguyên tắc phản lực nên chênh lệch áp suất ở trước và sau 

cánh động sẽ tạo ra lực dọc trục tương đối lớn. Để giảm lực dọc trục người ta chế tạo 
roto 2 theo kiểu tang trống (không có các bánh động và bánh tĩnh), mục đích là giảm 
được lực dọc trục tác động lên rôto, các cánh động được gắn trực tiếp trên rôto, các 
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ống phun được gắn trực tiếp lên thân tuốc bin. ở phần cao áp, thể tích riêng của hơi 
từ tầng này qua tầng khác thay đổi chậm, do đó để đơn giản, người ta chế tạo thành 
từng cụm tầng có đường kính trung bình và chiều cao cánh quạt như nhau. Nhưng ở 
phần hạ áp, thể tích hơi tăng nhanh thì đường kính trung bình của cánh và chiều cao 
cánh phải được tăng liên tục. 

                                                                                 
                                                                    Hình 7.4. Quá trình dãn nở của hơi  
                                                                     trong tuốc bin phản lực nhiều tầng 
 
 

7.1.3. Ưu, nhược điểm của tuốc bin nhiều tầng 
 

7.1.3.1. Ưu điểm: 
 
Tuốc bin nhiều tầng có các ưu điểm sau đây: 
 - Có thể chế tạo với nhiệt dáng lớn nên công suất lớn. 
 - Do tuốc bin có nhiều tầng nên nhiệt dáng mỗi từng không lớn lắm, nghĩa là  

tốc độ ra khỏi ống phun cũng không lớn lắm. Theo điều kiện sức bền, bánh động có 
thể chế tạo với tôc độ vòng u = 300 m/s phù hợp vơi tỉ số u/c1 tối ưu. Vì thế với tốc độ 

quay vừa phải vẫn có thể đảm bảo cho trị số xa = 
aC

u
 ứng với hiệu suất của tầng là 

cực đại. 

Trên hình 7.3. biểu diễn sơ đồ cấu
tạo, sự thay đổi áp suất thay đổi tốc độ
dòng hơi và momen quay trong tuốc bin
phản lực nhiều tầng. 

Vì quá trình điều chỉnh lưu lượng
hơi bằng ống phun có tổn thất bé, do đó
người ta thường áp dụng phương pháp
điều chỉnh hơi bằng ống phun trong tuốc
bin phản lực nhiều tầng. Tầng điều chỉnh
(tầng đầu tiên) của tuốc bin phản lực
nhiều tầng được chế tạo theo kiểu xung
lực có độ phản lực không quá 10%. Nếu
nhiệt dáng tầng điều chỉnh nhỏ thì chế tạo
tầng đơn, nếu nhiệt dáng lớn thì chế tạo
tầng kép. 

Quá trình dãn nở của hơi trong
tuốc bin phản lực nhiều tầng được biểu thị
trên hình 7.4. ở đây quá trình dãn nở của
hơi xẩy ra cả ở trong ống phun và cả trong
cánh động, do đó đường biểu diễn là một
đường cong liên tục tương đối đều đặn,
không có nhảy bậc. 
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 - Vì có nhiều tầng nên giữa các tầng dễ dàng bố trí các cửa trích hơi để gia 
nhiệt hâm nước cấp, nâng cao hiệu quả kinh tế của chu trình nhiệt của nhà máy. 

 - Sự giảm tốc độ dòng hơi và đường kính của tầng làm tăng chiều cao của ống 
phun và cánh động dẫn đến giảm tỉ lệ tổn thất trên các cánh, nâng cao hiệu suất của 
tầng lên. 

 - Tổn thất nhiệt của tầng trước làm tăng nhiệt độ tức là tăng entanpi hơi vào 
tầng tiếp theo, nghĩa là tổn thất của tầng trước có thể được sử dụng một phần vào tầng 
tiếp theo. Nhờ vậy tổng nhiệt dáng của tất cả các tầng sẽ lớn hơn nhiệt dáng của toàn 
tuốc bin. 

 - Nếu như phần truyền hơi có cấu trúc tốt thì động năng ra khỏi tầng trước có 
thể sử dụng một phần hay hoàn toàn vào tầng tiếp theo. Nhờ vậy năng lượng phân bố 
trên các tầng đều tăng lên.  

 
7.1.3.2. Nhược điểm: 

 
 - Tuốc bin nhiều tầng có tổn thất rò rỉ hơi tương đối lớn:  Do áp suất phần đầu 

tuốc bin lớn hơn áp suất khí quyển, nên hơi rò rỉ qua khe hở đầu trục phía trước từ 
trong tuốc bin ra ngoài không khí qua khe hở giữa trục và thân. Ngoài ra còn có rò rỉ 
giữa các tầng theo khe hở giữa trục và bánh tĩnh, giữa thân và đỉnh cánh động. Những 
thành phần hơi rò rỉ này đều không tham gia sinh công trên cánh động do đó làm 
giảm hiệu suất, công suất của tuốc bin. Lượng hơi rò rỉ tăng dần theo thời gian do đó 
lực dọc trục cũng tăng dần. 

 - Những tầng sau cùng của tuốc bin nhiều tầng sẽ làm việc trong vùng hơi ẩm 
do đó gây ra tổn thất bởi hơi ẩm, làm cho hiệu suất tuốc bin giảm. 

 - Tuốc bin nhiều tầng cấu tạo phức tạp. 
 

7.1.4. Hệ số hoàn nhiệt của tuốc bin nhiều tầng 
 
Như trên đã phân tích, tổn thất của tầng trước có thể được sử dụng một phần 

vào tầng tiếp theo, mức độ sủ dụng lượng nhiệt đó vào tầng tiếp theo được gọi là hệ 
số hoàn nhiệt. 

Để so sánh tuốc bin một tầng với tuốc bin nhiều tâng, ta xác định hệ số hoàn 
nhiệt bằng cách phân tích quá trình nhiệt theo 2 phương án: khi tuốc bin là một tầng 
và khi tuốc bin là nhiều tầng với cùng thông số đầu và cuối.  

Quá trình nhiệt của tuốc bin được biểu diễn trên đồ thị T-s hình 7.5. Với áp suất 
đầu p0 và cuối p1, nếu tuốc bin là một tầng và không có tổn thất thì quá trình dãn nở 
đẳng entropi của hơi trong tuốc bin được biểu diễn bằng đường 44'4''4'''a.  Nhiệt dáng 
lí tưởng của tuốc bin khi đó được biểu diễn trên đồ thị T-s tương đương với diện tích 
12344'4''4'''a1, bằng tổng nhiệt dáng lí tưởng của các tầng khi làm việc theo quá trình 
đẳng entropi.  

            H0 = h01 + h02  + h03 + h04          (7-1) 
Giả sử tuốc bin gồm 4 tầng, quá trình dãn nở thực của hơi trong tuốc bin tiến  

hành theo đường  4567b. Nhiệt giáng lí tưởng của tầng thứ nhất bằng h01, tương 
đương với diện tích 2’2 344’2’. Tổn thất nhiệt của tầng đã làm tăng nhiệt độ hơi ra 
khỏi tầng thứ nhất từ T4' đến T5. Hơi đi vào tầng thứ hai ở trạng thái 5 có nhiệt độ T5, 
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nghĩa là tổn thất nhiệt ở tầng đầu đã làm tăng nhiệt độ hơi vào tầng thứ hai. Tổn thất 
nhiệt này của tầng đầu được sử dụng một phần q2 vào tầng thứ hai. Trên đồ thị hình 
7.5, phần tổn thất nhiệt của tầng thứ nhất được sử dụng vào tầng thứ 2 là q2, được biểu 
diễn bằng diện tích 4'55'4''4' và nhiệt giáng lí tưởng của tầng thứ hai bằng    
                 h*

02 = h02 + q2.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

           ∑ *
i0h  =  h01 + h02  + q2 + h03 + q3 + h04  + q4 

           ∑ *
i0h  = H0 + Q                      (7-6)              

và được biểu diễn bằng diện tích 12344'55'66'77’1, trong đó: 
  Q = q2 + q3 + q4 là tổn thất nhiệt của các tầng trước được sử dụng vào các 
tầng tiếp theo.  

 H0 là nhiệt giáng lí tưởng của tuốc bin khi làm việc theo quá trình đẳng 
entropi 44’a, được tính theo (7-1).  

 Như vậy khi có cùng thông số đầu và cuối thì nhiệt dáng lý tưởng của tuốc bin 
nhiều tầng sẽ lớn hơn nhiệt dáng lý tưởng của tuốc bin một tầng một lượng là Q, đây 
chính là một phần tổn thất nhiệt của các tầng trước được sử dụng lại vào các tầng tiếp 
theo. 

 Nhiệt dáng thực tế của mỗi tầng là: 
     hi = *h 0

t
tdη                 (7-7) 

 Nhiệt dáng thực tế của tuốc bin nhiều tầng bằng tổng nhiệt dáng thực tế của 
các tầng: 
   Hi = ∑hi = ∑ *h 0

t
tdη  = ∑(h0 + q) t

tdη     (7-8) 

Tương tự như vậy, phần
tổn thất nhiệt của tầng thứ hai
được sử dụng vào tầng thứ ba
là q3, được biểu diễn bằng diện
tích 4''66'4'''4'' và nhiệt giáng lí
tưởng của tầng thứ ba bằng
h*

03 = h03 + q3 . 
 Phần tổn thất nhiệt của
tầng thứ ba được sử dụng vào
tầng thứ tư là q4, được biểu
diễn bằng diện tích 4'''6'77'a4''
và nhiệt giáng lí tưởng của tầng
thứ tư bằng h*

04 = h04 + q4 .
Nhiệt dáng lý tưởng của các
tầng lần lượt là: 
       *h 01  =   h01                  (7-2)

       *h 02  =  h02  + q2      (7-3)

       *h 03  =  h03 + q3      (7-4) 

       *
04h  = h04  + q4          (7-5) 

       Tổng nhiệt dáng lý tưởng
của các tầng bằng: 

Hình 7.5. Quá trình nhiệt của 
tuốc bin nhiều tầng 
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 Nếu ta coi hiệu suất của tất cả các tầng tuốc bin đều bằng nhau thì: 
    Hi = t

tdη ∑(h0 + q) = t
tdη ( H0  +  Q)     (7-9) 

 Mặt khác hiẹu suất trong tương đối của toàn tuốc bin có thể viết được: 

   TB
tdη = 

0H

Hi                      (7-10) 

Trong đó: Q là tổn thất nhiệt các tầng trước được sử dụng vào các tầng sau, 
       H0 là nhiệt dáng lý tưởng toàn tuốc bin, 

    TB
tdη  là hiệu suất trong tương đối của tuốc bin nhiều tầng, 

     t
tdη   là hiệu suất trong tương đối của một tầng tuốc bin, 

Thay (7-9) vào (7-10) ta có hiệu suất của tuốc bin nhiều tầng là:  

  TB
tdη = 

0H

Hi  =   
0

0

H

)QH(t
td +η

        (7-11) 

   TB
tdη =   )

H

Q
(t

td
0

1+η  = t
tdη (1 + α)      (7-12) 

ở đây: α được gọi là hệ số hoàn nhiệt  

 α =
Q

H0
                (7-13)  

Hệ số hoàn nhiệt α là hệ số biểu thị mức độ sử dụng tổn thất nhiệt của tầng 
trước vào các tầng tiếp theo. Tuốc bin càng nhiều tầng thì hệ số hoàn nhiệt càng lớn.       
Vì α > 0, do đó TB

tdη   > t
tdη , nghĩa là hiệu suất của tuốc bin nhiều tầng luôn luôn lớn 

hơn hiệu suất của tuốc bin một tầng. 
 

7.1.5.  ảnh hưởng của độ ẩm đến sự làm việc của tuốc bin 
 
 

       
  Hình 7.6. ảnh hưởng của các giọt ẩm ở các tầng cuối. 



 81

 
Quá trình giãn nở của hơi trong tuốc bin nhiều tầng là quá trình giảm áp suất và  

nhiệt độ hơi. Càng về cuối tuốc bin, áp suất và nhiệt độ hơi càng giảm còn thể tích 
riêng và độ ẩm càng tăng, do đó số lượng và kích thước các giọt ẩm trong hơi càng 
lớn. Từ tam giác tốc độ trên hình 7.6 ta thấy, khi ra khỏi ống phun, tốc độ các giọt ẩm 
C'1 sẽ nhỏ hơn tốc độ dòng hơi C1. 

Vì tốc độ vòng u của chúng như nhau, do đó các giọt ẩm đi vào rãnh cánh động 
với tốc độ w'1 nhỏ hơn tốc độ của hơi w1 , dưới một góc β'1 lớn hơn β1 đập vào lưng 
cánh động, gây nên lực cản trở chuyển động quay của roto tuốc bin. Do vậy sự có 
mặt của các giọt ẩm, một mặt làm giảm hiệu suất của tuốc bin, mặt khác đập vào bề 
mặt cánh động, làm rỗ các bề mặt cánh. Khi roto quay, dưới tác dụng của lực ly tâm 
các giọt ẩm tập trung ở phần đỉnh cánh nhiều hơn, do đó bề mặt phần đỉnh cánh bị rỗ 
nhiều hơn phần gốc cánh. Trong vận hành bình thường cho phép duy trì độ ẩm hơi ở 
tầng cuối trong khoảng 8 đến 12%. Nếu nhiệt độ hơi mới giảm thì độ ẩm có thể tăng 
lên và đạt trị số đáng kể, khi đó có thể làm giảm hiệu suất của tầng sau cùng đến 0. 
 
7.1.6. Sự rò rỉ hơi  

 
Khi khảo sát chuyển động của dòng hơi trong tầng tuốc bin, ta giả thiết toàn bộ 

lượng hơi đi qua tầng đều đi hết qua rãnh ống phun và rãnh cánh động, nhiệt năng 
của lượng hơi đó đã biến thành động năng và cơ năng trong tuốc bin. Thực tế không 
phải như vậy, khi chuyển động trong phần truyền hơi của tuốc bin, luôn có một lượng 
hơi không đi qua rãnh ống phun mà đi qua khe hở giữa bánh tĩnh và trục tuốc bin. 
Lượng hơi này sẽ không tham gia quá trình biến nhiệt năng thành động năng. 

 
 

 
Hình 7-7. rò rỉ hơi trong tuốc bin 

 
 

Mặt khác có một lượng hơi không đi qua rãnh cánh động mà đi qua lỗ cân bằng 
trên bánh động và  qua khe hở giữa thân tuốc bin và đỉnh cánh. Ngoài ra, do áp suất 
hơi phía đầu của tuốc bin lớn hơn áp suất khí quyển nên sẽ có một lượng hơi chảy từ 
trong tuốc bin ra ngoài khí quyển qua lỗ xuyên trục ở phía đầu tuốc bin. Toàn bộ 
lượng hơi này sẽ không tham gia quá trình biến động năng thành cơ năng, tức là 
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không sinh công trên cánh động, được gọi là lượng hơi rò rỉ và tổn thất này gọi là tổn 
thất rò rỉ hơi. Tổn thất rò rỉ hơi được biểu diễn trên hình 7.7. 

 

7.2. CÂN BẰNG LỰC DỌC TRỤC TRONG tuốc BIN NHIỀU TẦNG  
 
 Như đã phân tích ở mục 6.3.1, lực của dòng hơi tác dụng lên các dãy cánh có 

thể phân ra hai thành phần: thành phần Ru và thành phần Ra. Thành phần Ru theo 
hướng vuông góc với trục tuốc bin, sinh công có ích trên cánh động, tạo momen quay 
làm quay roto và kéo máy phát quay. Thành phần dọc trục Ra (theo hướng chuyển 
động của dòng hơi) không tạo nên momen quay mà tạo nên lực đẩy roto dịch chuyển 
theo hướng dòng hơi, có thể làm cho roto và stato tuốc bin cọ xát vào nhau gây nguy 
hiểm cho tuốc bin. 

 Lực dọc trục Ra có thể tăng lên trong quá trình vận hành do các nguyên nhân 
sau: 

 - Do chèn bánh tĩnh mòn nên lưu lượng hơi rò rỉ qua đó tăng, làm tăng áp suất 
hơi trước cánh động. 

  - Do muối bám vào cánh động làm giảm tiết diện hơi đi qua, làm giảm lưu 
lượng hơi qua rãnh cánh động, dẫn đến tăng áp suất trước cánh động, làm tăng độ 
phản lực của tầng. 

  
                           Hình 7.8. Lực tác dụng trong tuốc bin 
  
 Để giảm tác dụng của lực dọc trục lên các palê chắn, cần phải tìm phương 

pháp cân bằng lực dọc trục bằng cách tạo nên lực có chiều ngược với chiều lực dọc 
trục hoặc giảm sự chênh lệch áp suất trước và sau cánh động theo các hướng sau đây. 

* Tăng đường kính của vòng chèn đầu trước của trục (hình 7.8) 
 * Dùng các đĩa giảm tải gắn phía trước tầng điều chỉnh (hình 7.8) 

* Đối với tuốc bin công suất lớn, người ta chế tạo tuốc bin nhiều thân và đặt 
các thân ngược chiều nhau (hình 7.9) 

 * Tạo các lỗ cân bằng áp lực trên các bánh động để giảm bớt chênh lệch áp 
suất trước và sau bánh động (hình 7.10). 
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Hình 7.9. Thân tuốc bin đặt ngược chiều          Hình 7.10. Lỗ cân bằng 
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7.3. CÁC LOẠI tuốc BIN hơi nước 
 
 Sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng đạt được hiệu suất cao hơn rất 
nhiều so với sản xuất riêng lẻ nhiệt và điện. Muốn đảm bảo việc sản xuất phối hợp 
điện năng và nhiệt năng thì phải dùng các tuốc bin vừa đảm bảo được 2 chức năng đó, 
nhà máy như vậy gọi là trung tâm nhiệt điện. ở trung tâm nhiệt điện thường có 2 loại 
hộ dùng nhiệt: 
 - Hộ công nghiệp dùng hơi có áp suất: Pn= 10-15 at 
 - Hộ sinh hoạt dùng nước nóng có nhiệt độ khoảng từ 1050C đến 1250C, hoặc 
hơi có áp suất tương ứng: Psh= 2-3 at.  
 
7.3.1. Tuốc bin ngưng hơi thuần túy 
 
 Tuốc bin ngưng hơi thuần túy là tuốc bin trong đó hơi sau khi ra khỏi tuốc 
bin, đi vào bình ngưng nhả nhiệt cho nước làm mát để ngưng tụ thành nước và được 
bơm nước ngưng bơm trở về lò. Sơ đồ nguyên lý của tuốc bin ngưng hơi thuần túy 
được biểu diễn trên hình 7.11. áp suất hơi ra khỏi tuốc bin pk nhỏ hơn áp suất khí 
quyển, thường pk vào khoảng 0,004-0,04 tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường của từng 
vùng. Tuốc bin ngưng hơi thuần túy chỉ sản xuất được điện năng, lượng điện nó sản 
xuất ra là: 

   N® = G.(i0 - ik).ηt®
T. ηco.ηmp    (7-13) 

Trong đó : G là lưu lượng hơi vào tuốc bin, 
      i0 , ik là entanpi của hơi vào và ra khỏi tuốc bin ứng vơi áp suất p0 và pk 

      ηt®
T là hiệu suất tuốc bin, 

      ηco là hiệu suất cơ khí,  

      ηmp  là hiệu suất máy phát, 
 
 

                              
 
Hình 7.11.  tuốc bin                             Hình 7.12. tuốc bin đối áp   
ngưng hơi thuần túy 
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7.3.2. Tuốc bin đối áp  
 
 Tuốc bin đối áp là tuốc bin vừa sản xuất nhiệt năng vừa sản xuất điện năng. 
Tuốc bin đối áp không có bình ngưng đi kèm, sau khi ra khỏi tuốc bin hơi sẽ được 
dẫn đến hộ tiêu thụ nhiệt để cấp nhiệt. Sơ đồ nguyên lý của tuốc bin đối áp được biểu 
diễn trên hình 7.12. áp suất hơi ra khỏi tuốc bin pn bằng áp suất của hộ tiêu thụ nhiệt, 
pn được gọi là áp suất đối áp, thường lớn hơn áp suất khí quyển. 

 ở tuốc bin đối áp, hơi đi vào tuốc bin dãn nở từ áp suất p0 đến áp suất pn, sinh 
công trong tuốc bin để kéo máy phát sản xuất điện năng. Lượng điện máy phát sản 
xuất ra là:  

   N® = G.(i0 - in).ηt®
T. ηco.ηmp    (7-14) 

ở đây: 
      i0 và in là entanpi của hơi vào và ra khỏi tuốc bin ứng vơi áp suất p0 và pn 
 Hơi có áp suất pn đến hộ tiêu thụ nhiệt cấp cho hộ tiêu thụ nhiệt một lượng 
nhiệt là: 

   Qn = G.(in - i'n). ηt®n      (7-15) 

ở đây: 
  i'n là entanpi của nước ra khỏi hộ tiêu thụ nhiệt ứng vơi áp suất pn, 

  ηtđn là hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt, 
 Từ (7-14) ta thấy ở tuốc bin đối áp, công suất điện tuốc bin sản xuất ra phụ 
thuộc vào lượng hơi G đi qua tuốc bin tức là lượng hơi mà hộ tiêu thụ nhiệt yêu cầu, 
nói cách khác lượng điện sản xuất ra phụ thuộc lượng nhiệt hộ tiêu thụ yêu cầu. 
 Như vậy muốn đảm bảo đồng thời được yêu cầu của cả phụ tải điện và nhiệt 
thì phải bổ sung thêm một tuốc bin ngưng hơi để đảm bảo cung cấp điện khi hộ tiêu 
thụ nhiệt tạm ngừng dùng hơi (lượng hơi qua tuốc bin đối áp bằng không). Bên cạnh 
đó phải có thiết bị giảm ôn giảm áp để đảm bảo lượng nhiệt cho hộ tiêu thụ khi tuốc 
bin đối áp không làm việc. Tuy nhiên trong trung tâm nhiệt điện độc lập (không nối 
với mạng điện quốc gia hay khu vực), tuốc bin đối áp cũng không thông dụng vì 
trong một nhà máy có hai loại tuốc bin thì sơ đồ thiết bị sẽ phức tạp, khó vận hành.  
 
7.3.3. Tuốc bin ngưng hơi có cửa trích điều chỉnh 
 
7.3.3.1. Tuốc bin ngưng hơi có một cửa trích điều chỉnh 
 
 Khi dùng tuốc bin ngưng hơi có 1 cửa trích điều chỉnh, lưu lượng hơi trích có 
thể điều chỉnh được. Loại tuốc bin này đã khắc phục được nhược điểm của tuốc bin 
đối áp, phụ tải điện và nhiệt không phụ thuộc vào nhau. Sơ đồ nguyên lý của tuốc bin 
ngưng hơi có một cửa trích điều chỉnh được biểu diễn trên hình 7.15.  

 ở tuốc bin ngưng hơi có 1 cửa trích điều chỉnh, hơi quá nhiệt có thông số p0, 
v0, lưu lượng G1 đi vào phần cao áp 1 giãn nở và sinh công ở trong đó đến áp suất pn, 
sản xuất ra một lượng điện tương ứng là Nđ1. Hơi ra khỏi phần cao áp có áp suất pn 
được trích cho hộ dùng nhiệt một lượng là Gn (đi tới hộ dùng nhiệt), lượng hơi còn lại 
G2 tiếp tục đi vào phần hạ áp, giãn nở sinh công trong phần hạ áp đến áp suất pk, sinh 
ra trong phần hạ áp một lượng điện Nđ2, sau đó đi vào bình ngưng 3. 
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 Trục của phần cao áp và hạ áp nối chung với trục máy phát điện, do đó điện 
năng sản xuất ra bao gồm điện năng phần cao áp và hạ áp sản xuất ra: 
   N® = N®1 + N®2       (7-16) 
 Lượng điện năng do phần cao áp sản xuất ra:  

  N®1 = G1(i0 - in) ηt®
T. ηco.ηmp      (7-17) 

 Lượng điện năng do phần hạ áp sản xuất ra: 

   N®2 = G2.(in - ik) ηt®
T. ηco.ηmp     (7-18) 

Hay: 

   N®2 = (G1 - Gn) (in - ik) ηt®
T. ηco.ηmp     (7-19) 

và cung cấp cho hộ dùng nhiệt một lượng nhiệt là: 

  Qn = Gn.(in - i'n). ηt®n       (7-20) 
trong đó:  
 G1 là lưu lượng hơi đi vào phần cao áp,  
 G2 là lưu lượng hơi đi vào phần hạ áp,  
 i0 là entanpi của hơi vào tuanbin ứng vơi áp suất p0, 
 in là entanpi của hơi ra khỏi phần cao áp ứng vơi áp suất pn, 
 ik là entanpi của hơi ra khỏi tuanbin ứng vơi áp suất pk, 
 Loại tuốc bin hơi này có thể dùng chạy phụ tải ngọn và điện sản xuất ra được 
nối lên mạng lưới của vùng hoặc quốc gia. 
 
 

             
 
    Hình 7.13. tuốc bin ngưng hơi     Hình 7.14. tuốc bin ngưng hơi 
              có một cửa trich       có hai cửa trích 

1-phần cao áp của tuốc bin; 2-phần hạ áp của tuốc bin;  
3-Bình ngưng; 4-hộ tiêu thụ nhiệt; 5-Máy phát điện. 
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7.3.3.2. Tuốc bin ngưng hơi có hai cửa trích điều chỉnh 

 
 Sơ đồ nguyên lý của tuốc bin ngưng hơi có hai cửa trích điều chỉnh được biểu 
diễn trên hình 7.14. tuốc bin có ba phần: phần cao áp, phần trung áp và phần hạ áp, 
tuốc bin cung cấp nhiệt cho 2 loại hộ tiêu thụ:  hộ công nghiệp và hộ số sinh hoạt. 
 Nguyên lý làm việc của tuốc bin ngưng hơi có hai cửa trích điều chỉnh như 
sau: 
 Hơi quá nhiệt có thông số p0, v0, lưu lượng G1 đi vào phần cao áp dãn nở và 
sinh công ở trong đó đến áp suất pn , sản xuất ra một lượng điện Nđ1. Hơi ra khỏi phần 
cao áp có áp suất pn được trích cho hộ dùng nhiệt công nghiệp một lượng là Gn (đi tới 
hộ dùng nhiệt), phần còn lại G2 tiếp tục đi vào phần trung áp của tuốc bin dãn nở sinh 
công ở trong đó đến áp suất pT, sản xuất ra một lượng điện Nđ2. khi đi ra khỏi phần 
trung áp hơi được tách làm hai phần, phần GT cung cấp cho hộ dùng nhiệt sinh hoạt, 
còn phần G3 tiếp tục đi vào phần hạ áp của tuốc bin, giãn nở sinh công ở trong đó đến 
áp suất pk, sản xuất ra một lượng điện N3 và đi vào bình ngưng 3 ngưng tụ lại thành 
nước.  
 Tổng điện năng sản xuất ra trong cả ba phần cao áp, trung áp và hạ áp là: 
   N® = N®1 + N®2 + N®3      (7-21) 
Trong đó:  
 Lượng điện năng do phần cao áp sản xuất ra:  

  N®1 = G1(i0 - in). ηt®
T. ηco.ηmp      (7-22) 

 Lượng điện năng do phần trung áp sản xuất ra:  

  N®2 = G2(in – iT). ηt®
T. ηco.ηmp     (7-23) 

 Lượng điện năng do phần hạ áp sản xuất ra: 

  N®3 = G3 (iT – ik). ηt®
T. ηco.ηmp     (7-24) 

 Nhiệt năng tuốc bin cung cấp cho hộ dùng nhiệt là: 
   Q = Qn + QT        (7-25) 
trong đó cho hộ dùng nhiệt công nghiệp là: 

  Qn = Gn.(in - i'n). ηt®n       (7-26) 
cho hộ dùng nhiệt sinh hoạt là: 

  QT = GT.(iT - i'T). ηt®n       (7-27) 

 ở tuốc bin có 1 hay 2 cửa trích điều chỉnh, áp suất hơi cửa trích Pn, PT được 
thiết kế theo yêu cầu của loại hộ tiêu thụ hơi và lưu lượng hơi qua các cửa trích này 
có thể điều chỉnh được theo yêu cầu của hộ dùng nhiệt. 
 
7.4. Tuốc bin đối áp có một cửa trích điều chỉnh 
 
 Tuốc bin đối áp có một của trích điều chỉnh có chức năng giống như tuốc bin 
ngưng hơi có hai cửa trích điều chỉnh.  
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Chương 8. CẤU TRÚC, THIẾT Bị PHỤ 
và điều chỉnh Tuốc bin 

 
8.1. CẤU TRÚC tuốc bin 
 
8.1.1. Thân tuốc bin 

 
Để thuận tiện khi chế tạo và lắp ráp, thân tuốc bin dọc trục được chế tạo một 

mặt bích ngang và một hoặc hai mặt bích dọc. Thân có thể chế tạo bằng gang đúc, 
thép đúc hoặc thép hàn. 

Thân bằng gang đúc thường dùng cho các tuốc bin làm việc ở  nhiệt độ tới 
3500C. 

Khi nhiệt độ làm việc tới 4500C thì thân tuốc bin phải làm bằng thép cacbon. 
Khi nhiệt độ làm việc cao hơn 4500C thì thân tuốc bin phải làm bằng thép hợp 

kim. 
Đặc biệt khi nhiệt độ làm việc cao hơn 5500C thì thân tuốc bin phải làm hai lớp, 

gọi là thân kép. Giữa hai lớp của thân chứa hơi có thông số trung bình trích từ một 
tầng trung gian nào đó, vì vậy bề dày của thân sẽ nhỏ hơn nhiều so với thân đơn (1 
lớp), đồng thời lớp ngoài làm việc ở điều kiện nhẹ nhàng hơn nên có thể chế tạo bằng 
thép cácbon.  

 
8.1.2. Rôto tuốc bin 

 
Roto của tuốc bin xung lực là trục có gắn các bánh động được biểu diễn trên 

Hình 8.1. Khi roto làm việc trong vùng hơi có nhiệt độ nhỏ hơn 4000C thì bánh động 
được rèn riêng từng bánh và được lắp chặt trên trục Hình 8.2. 

 
 

 
 
Hình 8.1. Roto tuốc bin xung lực có bánh động lắp chặt trên trục 
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Hình 8.2. Rôto tuốc bin xung lực có trục và bánh động được rèn liền 
 
Khi roto làm việc trong vùng hơi có nhiệt độ lớn hơn 4000C thì trục và bánh 

động được rèn liền, được biểu diễn trên Hình 8.3. 

ở tuốc bin phản lực, roto có dạng thùng (tang trống). Hiện nay roto kiểu tang 
trống thường được chế tạo gồm những vành riêng biệt hàn lại với nhau, phần đầu và 
cuối của roto được rèn liền với trục. ở tuốc bin này, tầng điều chỉnh vẫn được chế tạo 
kiểu tầng kép xung lực có bánh động lắp chặt trên trục như biểu diễn trên Hình 8.3. 

 

 
 
 

 
 
Hình 8.3. Rôto tuốc bin phản lực 

 



 90

Roto tuốc bin có độ dài đáng kể giữa hai ổ đỡ, do đó nó là một hệ thống đàn 
hồi có tần số dao động riêng xác định. Để đảm bảo cho roto làm việc ổn định và an 
toàn thì số vòng quay định mức của roto không được trùng với số vòng quay tới hạn, 
tức là tần số dao động ngang của roto không được trùng với tần số làm việc của máy 
phát điện (tần số dòng điện). 

Phần lớn các nhà chế tạo lấy số vòng quay định mức lớn hơn hoặc bé hơn 30-
40% số vòng quay tới hạn. Những trục có số vòng quay định mức nhỏ hơn số vòng 
quay tới hạn thì gọi là trục cứng, những trục có số vòng quay định mức lớn hơn số 
vòng quay tới hạn thì gọi là trục mềm. Để đảm bảo an toàn khi khởi động tuốc bin có 
trục mềm, cần phải vượt qua thật nhanh vùng có số vòng quay tới hạn.   

 
8.1.3. Bộ chèn tuốc bin 

 
Khi chuyển động trong phần truyền hơi của tuốc bin, luôn có một lượng hơi 

không đi qua rãnh ống phun mà đi qua khe hở  giữa bánh tĩnh và trục tuốc bin.   
 

 
                                                        a)  

                       
       b)                                     c) 
 

Hình 8.4. Bộ chèn tuốc bin 
a-  Chèn cây thông; b- chèn răng lược; c-chèn đỉnh cánh 
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Mặt khác có một lượng hơi không đi qua rãnh cánh động mà đi qua lỗ cân bằng 
trên bánh động và qua khe hở giữa thân tuốc bin và đỉnh cánh. Ngoài ra, do áp suất 
hơi phía đầu của tuốc bin lớn hơn áp suất khí quyển nên sẽ có một lượng hơi chảy từ 
trong tuốc bin ra ngoài khí quyển qua lỗ xuyên trục ở phía đầu tuốc bin. Lượng hơi 
này sẽ không tham gia quá trình biến nhiệt năng thành động năng và được gọi là 
lượng hơi rò rỉ. 

Ngoài sự rò rỉ hơi nêu trên, vì áp suất hơi phần cuối của tuốc bin nhỏ hơn áp 
suất khí quyển nên sẽ có một phần không khí lọt vào khoang hơi ở cuối tuốc bin theo 
khe hở  giữa trục và thân. 

Để giảm bớt lượng hơi rò rỉ từ tầng này qua tầng khác, rò rỉ từ tuốc bin ra ngoài 
hoặc không khí lọt từ ngoài vào trong tuốc bin người ta đặt bộ chèn. Bộ chèn được chỉ 
ra trên Hình 8.4, được đặt vào khe hở  cần chèn sẽ làm tăng trở lực của khe do đó 
giảm được lượng hơi rò rỉ qua đó. 

Có 2 loại bộ chèn: chèn răng lược và chèn cây thông, hiện nay dùng phổ biến 
nhất là chèn răng lược. 

Bộ chèn răng lược gồm một số răng lược gắn vào thân tạo nên những khe hở  
hẹp và những buồng dãn nở hơi giữa răng chèn và roto (trục). Khi hơi đi qua khe hẹp, 
áp suất giảm và tộc độ tăng, khi vào buồng dãn nở động năng dòng hơi bị mất hoàn 
toàn do tạo nên chuyển động xoáy và biến thành nhiệt năng. Hơi tiếp tục đi qua khe 
hở  tiếp theo, một lần nữa lại tăng tốc độ rồi lại bị mất động năng trong buồng dãn nở  
tiếp theo đó, quá trình cứ lặp lại liên tiếp do đó lượng hơi qua khe hở chèn giảm 
xuống. Số răng chèn càng lớn thì lượng hơi rõ rỉ qua bộ chèn càng nhỏ. 

 

8.2. THIẾT BỊ PHU  
 
8.2.1. Bình ngưng  

 
Ta biết rằng công suất tuốc bin tăng lên khi tăng thông số đầu hoặc giảm thông 

số cuối của hơi. Nhiệt độ của hơi ra khỏi tuốc bin bị hạn chế bởi nhiệt độ nước làm 
mát nó (nước tuần hoàn) và thường cao hơn nhiệt độ của của nước làm mát từ 8 đến 
100C. Nước làm mát lấy từ ao, hồ, sông, suối, có nhiệt độ khoảng 20-250C tùy thuộc 
vào mùa và điều kiện địa lý của nhà máy, nghĩa là hơi bão hòa khi ra khỏi tuốc bin 
chỉ có thể ngưng tụ ở nhiệt độ khoảng từ 30-350C, tương ống với áp suất cuối tuốc bin 
từ 0,03-0,04 bar. Để đảm bảo được trạng thái này, người ta nối ống thoát hơi của tuốc 
bin với bình ngưng, độ chân không trong bình ngưng được tạo nên nhờ hơi ngưng tụ 
thành nước và nhờ các thiết bị đặc biệt như êjectơ hoặc bơm chân không. Các thiết bị 
này sẽ liên tục hút không khí ra khỏi bình ngưng. 

Trong nhà máy điện, để đảm bảo chất lượng nước ngưng người ta chỉ áp dụng 
bình ngưng kiểu bề mặt.  

Sơ đồ cấu tạo bình ngưng bề mặt được biểu diễn trên Hình 8.8. 1-ống nước ra; 
2-nắp; 3, 5-thân; 4-Mặt sàng; 6-cổ bình ngưng; 7-ống đồng; 8-Bồn chứa nước ngưng; 
8-ống nước vàolàm mát. 

Hơi đi trên xuống bao bọc xung quanh bề mặt ngoài ống đồng, nhả nhiệt cho 
nước làm mát đi trong ống đồng và ngưng tụ thành nước. Nước chuyển động từ phía 
dưới lên trên ngược chiều dòng hơi. Bình ngưng có sơ đồ chuyển động của nước làm 
mát thành 2 chặng như vậy thì được gọi là bình ngưng 2 chặng. Tương tự như thế có 
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thể có bình ngưng 3 chặng, 4 chặng. Sau khi nhả nhiệt cho nước làm mát, hơi được 
ngưng tụ lại rơi chảy xuống bình chứa ở dưới đáy bình ngưng và từ đó được bơm đi 
bằng bơm nước ngưng, còn nước làm mát đi trong hệ thống ống đồng gọi là nước 
tuần hoàn được lấy từ sông, hồ và được cung cấp bởi bơm tuần hoàn. 

 

 
Hình 8.8. Bình ngưng kiểu bề mặt 

 
Bình ngưng phải đảm bảo thật kín, nếu không kín, không khí bên ngoài lọt vào 

sẽ làm giảm độ chân không, nghĩa là làm tăng áp suất cuối tuốc bin và có thể làm 
giảm một cách đột ngột khả năng truyền nhiệt trên các bề mặt ống làm mát, làm giảm 
công suất tuốc bin. Mặt khác các ống đồng trong bình ngưng cũng phải thật kín để 
tránh sự rò rỉ của ngước tuần hoàn vào nước ngưng, làm giảm chất lượng nước ngưng. 
Để bảo đảm độ chân không sâu, người ta tìm cách giảm trở lực của bình ngưng đối 
với hơi và tổ chức việc rút không khí ra khỏi bình ngưng một cách liên tục. 

Nhiệt lượng hơi nhả ra khi ngưng tụ thành nước trong bình ngưng: 
    Qbn = Gh(i''bn - i'bn), (KW)    (8-1) 
Nếu coi hiệu suất bình ngưng bằng 1 thì  nhiệt lượng đó chính bằng nhiệt lượng 

nước tuần hoàn nhận được: 
    Qbn = GnCn(t''th -t'th), (KW)    (8-2) 
Trong đó:  
 Gh, Gn (kg/s) là lưu lượng hơi và nước tuần hoàn vào bình ngưng,  
 i''bn , i'bn  (KJ/kg) là entanpi của hơi vào và ra khỏi bình ngưng, 
 t''bn , t'bn (

0C) là nhiệt độ nước tuần hoàn vào và ra khỏi bình ngưng, 
Từ (8-1) và (8-2) ta có: 
   Qbn = Gh(i''bn - i'bn) = GnCn(t''th -t'th),   (8-3) 

Hay:  (i''bn - i'bn) = 
h

n

G

G
Cn(t''th -t'th),    (8-4) 

  
h

n

G

G
 = m gọi là bội số tuần hoàn (kg nước/kg hơi) 

Từ (8-4) ta thấy nhiệt độ của nước trong bình ngưng tức là áp suất trong bình 
ngưng phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ ban đầu của nước tuần hoàn và bội số tuần 
hoàn. 
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8.2.2. £ject¬  
 
 Để duy trì độ chân không cần thiết trong bình ngưng cần hút liên tục không 

khí ra khỏi bình ngưng, muốn vậy người ta dùng các thiết bị thải không khí đặc biệt, 
phổ biến nhất là các êjectơ hơi. Êjectơ gồm  ống phun hơi A đặt trong buồng thu 
nhận B, buồng này được nối với ống khuếch tán C. Nguyên lý cấu tạo của Êjectơ 
được biểu diễn trên Hình 8.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hơi được dãn nở trong ống phun đến áp suất bằng với áp suất trong buồng thu 

nhận. áp suất này gần bằng (nhỏ hơn) áp suất ở điểm rút hỗn hợp không khí-hơi nước. 
Khi ra khỏi ống phun A, hơi cótốcđộ lớn và cuốn theo hỗn hợp không khí-hơi nước từ 
buồng B vào ống khuếch tán. Vì thế buồng B (giữa tiết diện 1-1 và 2-2) được gọi là 
buồng hỗn hợp. ở ống khuếch tán, hỗn hợp hơi và không khí bị nén đến 1 áp suất đủ 
để thải nó ra khỏi êjectơ. áp lực hơi vào ống phun của êjectơ thường là 6 hoặc 12 at. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8-9: Sơ đồ ejectơ hai cấp 
1, 3-ống khếch tán; 2, 4-bình làm lạnh; 5đường xả; 

6-khí không ngưng+hơi; 7-nước ngưng 

Hơi 

B 
1 

A 

2

2 

3 

3 
C 

Hỗn hợp bị nén 
không khí - hơi 

Hình 8-8: Sơ đồ 
nguyên lý êjectơ 

Hơi vào 

6 

1 

eject¬ 
cấp 1 

eject¬ 
cấp 2 

 

2

4 

3 5 

7
7
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 Trong nhà máy điện, theo nhiệm vụ êjectơ được chia thành thành 2 loại: 
ejectơ khởi động và ejectơ chính. ejectơ khởi động dùng để tăng tốc độ tạo chân 
không khi khởi động tuốc bin và trong thời gian khởi động tuốc bin thì nó làm việc 
song song với êjectơ chính. Khi khởi động xong thì êjectơ này ngừng hoạt động, còn 
ejectơ chính vẫn liên tục làm việc liên tục từ khi khởi động cho đến khi dừng tuốc 
bin. 

Vì ejectơ  một cấp thường không thể tạo thành độ chân không sâu, nên ejectơ 
chính được chế tạo hai cấp hoặc ba cấp. Ngoài ra để nâng cao độ kinh tế, người ta 
thường làm thêm bình làm lạnh để làm lạnh hỗn hợp không khí hơi do ejectơ thải ra 
nhằm giữ lại lượng nước ngưng đọng từ hơi qua ejectơ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8-10: Sơ đồ nối ejectơ với bình ngưng 
1-bình ngưng; 2-bơm nước ngưng; 3-ejjectơ; 4-đường tái tuần hoàn 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hơi thoát

4

2

II I
3

1 
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8.3. điều chỉnh tuốc bin 
 
8.3.1. Khái niệm về điều chỉnh tuốc bin hơi 

 

Tuốc bin hơi trong nhà máy điện dùng để kéo máy phát điện sản xuất điện 
năng. Chất lượng dòng điện càng cao khi tần số dòng điện càng ổn định, nghĩa là tốc 
độ quay của máy phát càng ổn định, vì vậy tuốc bin-máy phát phải làm việc với số 
vòng quay không đổi để đảm bảo cho tần số của dòng điện luôn luôn ổn định.  

Mô mem quay của roto tuốc bin do công của dòng hơi sinh ra, còn mô men cản 
của máy phát do phụ tải điện sinh ra trên các cực của máy phát. 

Công suất của tuốc bin được tính theo công thức: 

      Ni = GHi , [kw]                          (8-5) 
Hoặc: 

     Ni = GH0ηtd       (8-6 
ở đây: H0 nhiệt dáng lý thuyết của tuốc bin (không kể đến tổn thất)  (kJ/kg) 
  Hi là nhiệt giáng thực tế của tuốc bin 

ηtd là hiệu suất trong tương đối của tuốc bin. 
Từ (8-5) ta thấy công suất tuốc bin tỉ lệ thuận với lưu lượng hơi và nhiệt dáng.  
Sự cân bằng giữa công suất hiệu dụng trên khớp trục tuốc bin với phụ tải điện 

được biểu diển bằng phương trình: 

  
τ
ω

ω+++=
d

d
)II(NNN mftttdhd     (8-7) 

 It, Img là momen quán tính của rô to tuốc bin và máy phát, 
 Nhd là công suất hiệu dụng trên khớp trục tuốc bin, 
 Nđ là công suất điện trên các cực của máy phát (phụ thuộc vào phụ tải của hộ 

tiêu thụ bên ngoài), 
 Ntt là tổn thất công suất trên các ổ trục và tổn thất nhiệt trong máy phát. 
Từ (8-7) ta thấy: Phụ tải trên các cực của máy phát điện Nđ phải luôn luôn cân 

bằng với công Nhd trên trục tuốc bin. Nghĩa là sự thay đổi phụ tải trên các cực  của 
máy phát phải phù hợp với sự thay đổi công suất trên trục tuốc bin. Mỗi giá trị phụ tải 
xác định trên cực của máy phát tương ứng với một giá trị mômen quay trên trục tuốc 
bin, nghĩa là tương ứng với một lưu lượng hơi qua tuốc bin.  Khi phụ tải thay đổi sẽ 
tạo ra sự mất cân bằng giữa mô men cản và mômen quay, do đó dẫn đến số vòng 
quay của rô to thay đổi. 

Khi đang ở trạng thái cân bằng, nếu phụ tải Nđ của máy phát thay đổi trong khi 
momen quay của tuốc bin chưa thay đổi (tức Nhd chưa thay đổi) sẽ tạo ra sự mất cân 
bằng giữa công suất của tuốc bin và công suất của máy phát, theo (8-5) thì tốc độ ω 
tuốc bin-máy phát sẽ thay đổi . 

Rõ ràng khi Nđ tăng thì số vòng quay ω giảm đi. Để duy trì ω =const, cần phải 
tăng lượng hơi vào tuốc bin để tăng công suất Nhd của tuốc bin lên tương ứng. Tóm 
lại, bất  kỳ một sự thay đổi nào của phụ tải điện cũng sẽ kéo theo sự thay đổi số vòng 
quay của tuốc bin (tốc độ quay của rô to tuốc bin-máy phát). Số vòng quay sẽ thay 
đổi đến chừng nào mà cơ cấu phân phối hơi chưa làm thay đổi lưu lượng hơi vaò tuốc 
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bin, nghĩa là chưa thiết lập được sự cân bằng mới giữa mô men cản của phụ tải điện 
và mômen quay, tức là giữa công suất của tuốc bin và công suất của máy phát.  

Việc phục hồi lại sự cân bằng của phương trình (8-7) với bất kỳ sự thay đổi  nào 
của phụ tải Nđ là nhiệm vụ của bộ điều chỉnh tốc độ (tức là điều chỉnh số vòng quay). 
Bộ điều chỉnh tốc độ được nối liên động với cơ cấu tự động điều chỉnh van phân phối 
hơi của tuốc bin để điều chỉnh lượng hơi vào tuốc bin phù hợp với phụ tải điện. 

Khi phụ tải điện thay đổi, cần phải thay đổi lưu lượng hơi vào tuốc bin để thay 
đổi công suất tuốc bin cho phù hợp với sự thay đổi phụ tải điện. 

Lưu lượng hơi được thay đổi nhờ hệ thống phân phối hơi và hệ thống điều chỉnh 
của tuốc bin. 

Hệ thống phân phối hơi gồm có các van và các ống dẫn  hơi vào tuốc bin 
Hệ thống điều chỉnh  gồm có bộ phận điều chỉnh và các cơ cấu để truyền tác 

động đến các van phân phối hơi (như: cam, tay đòn ...) 
 

8.3.2. Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng hơi vào tuốc bin  
 
Khi phụ tải điện thay đổi, muốn tốc độ quay của tổ tuốc bin-máy phát không 

đổi thì cần phải điều chỉnh lưu lượng hơi vào tuốc bin thay đổi phù hợp với phụ tải. 
Để điểu chỉnh lưu lượng hơi vào tuốc bin, người ta thường áp dụng 3 phương pháp 
phân phối hơi vào tuốc bin: 

 - Phân phối hơi bằng tiết lưu (h 8.9a), 
 - Phân phối hơi bằng ống phun (h 8.9b), 
 - Phân phối hơi đi tắt (h 8.9c), 
Khi phân phối bằng tiết lưu, toàn bộ hơi được đưa vào tầng đầu của tuốc bin 

qua một van đặc biệt, van này thực hiện việc điều chỉnh lưu lượng hơi đi qua nó, đồng 
thời làm cho dòng hơi bị tiết lưu hơi, nghĩa là áp suất hơi qua đó sẽ giảm đi nhưng 
entanpi không thay đổi (h 8.9a). 

Khi phân phối bằng ống phun thì hơi đi qua một số van điều chỉnh đặt song 
song, những van này sẽ lần lượt mở hoặc đóng để điều chỉnh lưu lượng hơi vào các 
ống phun của tuốc bin (h 8.9b) 

Khi phân phối bằng đi tắt thì hơi không những được đưa vào tầng đầu mà còn 
đưa vào một (hoặc một số) tầng trung gian qua các van tiết lưu (h 8.9c) 

 
8.3.2.1. Phân phối hơi bằng tiết lưu 

 
Khi phân phối hơi bằng tiết lưu, hơi mới được đưa vào tuốc bin qua một van 

điều chỉnh tiết l−u chung, sau đó đi vào toàn bộ ống phun của tầng thứ nhất (e =1). 
         Với các tuốc bin công suất lớn thì lưu lượng hơi lớn, người ta cho hơi qua 

đồng thời hai van đặt song song theo hai đường dẫn hơi riêng biệt. ứng với công suất 
kinh tế của tuốc bin thì van điều chỉnh tiết lưu sẽ mở hoàn toàn và quá trình dãn nở 
của hơi có thể biểu diễn  bằng đường a- b trên hình 8.10. Nhiệt dáng thực tế của tầng 
sẽ bằng Hi. 

Khi cần giảm công suất của tuốc bin, tức là giảm lưu lượng hơi vào tuốc bin, 
người ta thay đổi độ mở của van điều chỉnh, khi đó xảy ra quá trình tiết l−u với i = 
const. Như vậy, sự thay đổi lưu lượng hơi qua van điều chỉnh bằng phương pháp tiết 
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lưu có liên quan đến sự thay đổi áp suất của hơi ở sau van, nghĩa là áp suất hơi giảm 
đi và do đó nhiệt giáng cũng giảm đi, quá trình được biểu diễn bằng đoạn cd, nhiệt 
dáng của tầng sẽ là H'i. Hiệu suất của quá trình cũng sẽ giảm đi 

 

                                
                                   a)                                                               b) 

Hình 8.10.  Phân phối bằng tiết lưu 
a- So đồ nguyên lý;                                    b- Quá trình tiết lưu hơi 

  1- Van Stop; 2-Van tiết lưu, 3-Tuốc bin 
  
       Khi phụ tải của tuốc bin càng giảm thì lưu lượng hơi vào càng giảm, nghĩa là tổn 
thất tiết lưu càng tăng. Như vậy, nếu tuốc bin làm việc ở chế độ non tải mà thực hiện 
việc điều chỉnh bằng phương pháp tiết lưu là không kinh tế. Vì thế việc phân phối hơi 
bằng tiết lưu chỉ áp dụng cho những tuốc bin thường vận hành ở chế  định mức và ít 
thay đổi phụ tải (tuốc bin mang phụ tải gốc). 

 
8.3.2.2. Phân phối hơi bằng ống phun 

 
Khi phân phối hơi bằng ống phun thì hơi đi vào các ống phun của tầng đầu qua 

một số (từ 4 đến 10) van gọi là van điều chỉnh (còn gọi là xupáp điều chỉnh). Mỗi van 
điều chỉnh được nối với một cụm ống phun. ứng với phụ tải định mức (công suất định 
mức) thì tất cả các van điều chỉnh mở hoàn toàn, độ phun hơi có thể bằng hoặc nhỏ 
hơn 1 (e ≤ 1). Khi thay đổi phụ tải thì các van điều chỉnh sẽ lần lượt được đóng bớt 
hoặc mở thêm (tuỳ theo phụ tải giảm đi hoặc tăng lên). Ví dụ khi bắt đầu khởi động 
tuốc bin thì van 1 mở trước, khi van 1 đã mở hoàn toàn đến lượt van 2, cứ thế cho đến 
khi tất cả các van đã mở hoàn toàn thì công suất sẽ đạt giá trị định mức, lúc cần giảm 
công suất thì các van sẽ lần lượt đóng bớt lại để giảm lượng hơi vào tuốc bin cho phù 
hợp với công suất yêu cầu. Vì vậy độ phun hơi của của tầng điều chỉnh thay đổi tuỳ 
theo số van mở. Trong giới  hạn mở (độ mở) của một van sẽ xảy ra quá trình tiết lưu, 
do đó sinh ra tổn thất. Nhưng không phải toàn bộ lưu lượng hơi qua tuốc bin đều bị 
tiết lưu mà chỉ có một phần hơi đi qua van nào không mở hoàn toàn mới bị tiết lưu, 
còn các van đã mở hoàn toàn thì không bị tiết lưu, do đó tổn thất tiết lưu trong trường 
hợp phân phối hơi bằng ống phun nhỏ hơn khi phân phối hơi bằng tiết lưu. Hiệu suất 
của tuốc bin khi thay đổi phụ tải cũng ổn định hơn. 
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                    a)            b) 
    Hình 8.9. Sơ đồ nguyên lý phân phối hơi trong tuốc bin 
                   a. Phân phối bằng ống phun;  b. Phân phối tắt 
 

8.3.2.3. Phân phối hơi đi tắt 
 

ở các tuốc bin thực hiện phân phối hơi bằng tiết lưu, thường áp dụng phương 
pháp phân phối đi tắt bên ngoài và đặc biệt thường áp dụng cho các tuốc bin phản lực. 

Van tiết l−u chính đưa hơi vào toàn bộ ống phun của tầng đầu (e =1). Khi van 
tiết lưu chính mở hoàn toàn thì tuốc bin đạt công suất kinh tế, khi đó áp suất hơi trước 
ống phun của tầng đầu đạt tới trị số giới hạn. 

Việc tăng công suất tuốc bin tới giá trị định mức được thực hiện bằng cách đưa 
hơi mới vào các tầng trung gian qua các buồng A gọi là các buồng quá tải. Khi đưa 
hơi mới vào buồng A thì áp suất ở đó tăng lên do đó lưu lượng hơi qua các tầng sau sẽ 
tăng lên bởi vì tiết diện truyền hơi của tầng quá tải (tầng ở ngay sau buồng A) lớn 
hơn so với tầng đầu, khi đó công suất của tuốc bin tăng lên, mặc dù lưu lượng hơi qua 
các tầng ở phía trước buồng quá tải có giảm đi chút ít. Nếu tuốc bin chỉ có một van đi 
tắt 2 thì khi nó mở hoàn toàn, áp suất ở buồng A sẽ đạt giá trị giới hạn và công suất 
của tuốc bin đạt tới định mức. 

Nếu trên tuốc bin đặt 2 van tắt thì việc tăng công suất đến định mức sẽ được 
thực hiện bằng cách đưa hơi vào buồng quá tải thứ hai A1. Lưu lượng hơi qua tất cả 
các tầng ở sau buồng A1 sẽ tăng lên, còn qua các tầng ở trước buồng A1 giảm. Tuy 
nhiên sự tăng công suất ở các tầng sau buồng A1 xảy ra nhanh hơn là sự giảm công 
suất ở các tầng trước buồng A1, do đó vẫn bảo đảm tăng công suất của tuốc bin tới 
định mức 

ở công suất định mức, áp suất hơi trong buồng A phải nhỏ hơn áp suất ở trước 
ống phun của tầng đầu, còn áp suất ở buồng A1 thì phải nhỏ hơn ở buồng A. Có như 
vậy mới đảm bảo có được một lượng hơi vừa đủ lưu thông qua những tầng đầu để làm 
mát những tầng này khi chúng làm việc không tải. Khi điều chỉnh tắt thì hiệu suất cao 
nhất của tuốc bin đạt được ở chế độ phụ tải kinh tế, bởi vì khi đó hơi không bị tiết 
lưu.  

ở những tuốc bin hiện đại, điều chỉnh bằng tiết lưu thường chỉ có một tầng quá 
tải, ít khi người ta làm 2 và 3 tầng quá tải. 
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8.4. Các sơ đồ điều chỉnh tuốc bin hơi 
 
8.4.1. Sơ đồ điều chỉnh trực tiếp 

 
Như đã phân tích ở trên, bất kỳ một sự thay đổi nào của phụ tải điện đều kèm 

theo sự thay đổi số vòng quay của tổ tuốc bin-máy phát do sự mất cân bằng giữa mô 
men quay của rô to và mô men cản của máy phát. Để hồi phục lại sự cân bằng giữa 
lực cản và mô men quay cuat tuốc bin, thì cần có bộ điều chỉnh tốc độ để điều chỉnh 
số vòng quay của tổ tuốc bin-máy phát. Bộ điều chỉnh tốc độ được nối liên động với 
cơ cấu điều chỉnh tự động phân phối hơi vào tuốc bin. Hiện nay bộ điều chỉnh tốc độ 
kiểu li tâm được dùng nhiều trong điều chỉnh tuốc bin hơi. ở đây lực li tâm của bộ 
điều chỉnh tốc độ sẽ tác động lên cơ cấu phân phối hơi (van điều chỉnh lưu lượng hơi) 
để thay đổi lưu lượng hơi vào tuốc bin nhằm thay đổi công suất của tuốc bin và do đó 
thay đổi số vòng quay. 

Sơ đồ nguyên lý của bộ điều chỉnh trực tiếp vẽ ở hình 8.11 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta thấy khớp trượt C của bộ điều tốc ly tâm có tay đòn liên hệ trực tiếp với van 

điều chỉnh 1. Khi phụ tải điện của máy phát tăng lên, sự cân bằng giữa phụ tải và 
công suất bị phá vỡ do đó số vòng quay giảm đi. Trục tuốc bin liên hệ với bộ điều tốc 
ly tâm bằng bánh răng truyền động, khi số vòng quay tuốc bin giảm thì tốc độ quay 
của trục bộ điều tốc cũng giảm, các quả tạ của bộ điều tốc ly tâm cụp xuống, đẩy 
khớp trượt C di chuyển xuống dưới làm cho điểm A dịch chuyển lên phía trên. Khi ấy 
van điều chỉnh 1 sẽ được mở, lưu lượng hơi vào tuốc bin tăng lên, công suất của tuốc 
bin tăng lên, đồng thời tuốc bin sẽ làm việc với số vòng quay mới cao hơn. Khi phụ 
tải giảm thì các tác động xẩy ra ngược lại, số vòng quay tăng lên van điều chỉnh sẽ 
đóng bớt lại làm giảm lưu lượng hơi vào tuốc bin.  

Sơ đồ này có ưu điểm là đơn giản nhưng lực di chuyển của bộ điều tốc ly tâm 
nhỏ nên lực đóng mở van điều chỉnh lưu lượng hơi 1 nhỏ, do đó chỉ áp dụng đối với 
tuốc bin công suất nhỏ (50-60 KW), có van điều chỉnh nhỏ, nhẹ, không đòi hỏi lực di 

Hình 8.11. Sơ đồ nguyên 
lý điều chỉnh trực tiếp 

 1. van hơi 
 2. quả văng  
 3. cánh tay đòn  
 4. bộ truyền động 
 5. trục tuốc bin 
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chuyển lớn. Đối với tuốc bin công suất trung bình và lớn thì đòi hỏi lực di chuyển 
phải đủ lớn để nâng van do đó phải sử dụng sơ đồ điều chỉnh gián tiếp. 

 
8.4.2.  Sơ đồ điều chỉnh gián tiếp 

 
Hình 8.12. trình bày nguyên lý sơ đồ điều chỉnh gián tiếp có xecvômôtơ kiểu 

piston.  
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Khi tuốc bin làm việc ở một chế độ ổn định, piston 7 của ngăn kéo phân phối 

dầu 4 và xecvômôtơ 3 ở vị trí trung bình, đồng thời đóng kín các đường dẫn dầu nối 
giữa thân ngăn kéo phân phối dầu 4 với xecvômotơ 3. Van điều chỉnh 1 khi ấy ở một 
vị trí xác định.  

Sự di chuyển của khớp trượt sẽ gây nên sự chuyển dời của piston 7. Tuỳ theo 
hướng di chuyển của piston 7 mà dầu dưới áp lực của bơm dầu 5 sẽ theo đường phía 
trên (K1) hoặc đường phía dưới (K2) đi vào xecvômôtơ 3. 

Nếu phụ tải điện giảm, tốc độ tuốc bin tăng, các quả tạ văng ra xa hơn, kéo 
điểm trượt C dịch lên trên làm cho điểm B chuyển động lên phía trên, dầu đi theo 
đường K1 vào phía trên piston 2 của xecvomotơ 3 đẩy piston đi xuống, đóng bớt van 1 
lại, giảm lưu lượng hơi vào tuốc bin làm giảm công suất tuốc bin, đồng thời dầu từ 
xecvômôtơ 3 theo đường K2 sẽ chảy qua thân ngăn kéo phân phối dầu 4 xả đi. 

Nếu dầu đi theo hướng K2 vào xecvômôtơ 3 thì van 1 sẽ mở ra đồng thời dầu từ 
xecvômtơ 3 lại theo đường K1 chảy qua thân ngăn kéo phân phối dầu 4 xả đi. ở sơ đồ 
này chỉ cần 1 lực không lớn lắm để di chuyển piston 7, bởi vì ngoài lực di chuyển của 
bộ điều tốc như ở sơ đồ điều chỉnh trực tiếp, còn có thêm lực do áp suất dầu tạo nên. 
Lực tác động để mở van 1 chỉ phụ thuộc vào kích thước của pistons 2 và áp lực dầu 
tạo bởi bơm 5. áp lực dầu trong hệ thống điều chỉnh thường từ 3 đến 7 bar. Trong các 
tuốc bin hiện đại, người ta dùng áp lực cao hơn, vào khoảng 12 - 20 bar. 

 

Hình 8.124. Sơ đồ 
điều chỉnh gián tiếp. 

    1- Van điều chỉnh. 
    2-Piston 
    3- Xecv«mot¬ 
    4- Ngăn kéo phân 
            phối dầu 
    5- Bơm dầu. 
    6- Đường dầu. 
    7- Piston của ngăn kéo 

  8- Thanh truyền. 
    9- Bộ điều chỉnh ly tâm 
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8.5. Hệ THÔNG DẦU tuốc BIN HƠI   
 
Việc điều khiển các cơ cấu điều chỉnh công suất tuốc bin như đã trình bày  

được thực hiện bằng áp lực dầu, khi đó hệ thống điều chỉnh được nối với hệ thống bôi 
trơn. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống cung cấp dầu cho tuốc bin được trình bày trên 
hình 8.13. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.13.  Sơ đồ nguyên lý cung cấp dầu cho tuốc bin. 
1-Bơm dầu chính; 2-bơm dầu phụ; 3-bơm điện; 4-van một chiều; 

 5-Van giảm áp; 6-dầu đến cơ cấu điều chỉnh; 7-dầu từ cơ cấu điều chỉnh về 
8-các ổ đỡ; 9-bể dầu; 10-vVan an toàn ; 11-bình làm mát dầu. 

 
Trục tuốc bin truyền động cho bộ điều chỉnh ly tâm qua bộ truyền động trục 

vít. Bơm dầu chính hút dầu từ bể dầu rồi bơm vào hệ thống dầu với áp lực 10-20 bar. 
Dầu đi vào ngăn kéo phân phối dầu 4 và xecvômôtơ 3 của hệ thống điều chỉnh, đồng 
thời qua van giảm áp để giảm áp suất dầu xuống 1,4 - 1,8 bar cung cấp cho hệ thống 
bôi trơn các ổ trục. Để đề phòng trường hợp dầu đi bôi trơn có áp lực quá lớn, người 
ta đặt van an toàn, khi áp suất dầu vượt quá trị số qui định, van an toàn mở để xả dầu 
về lại bể chứa. Trước khi đi bôi trơn các ổ trục, dầu được qua bình làm mát dầu và 
được làm mát bằng nước tuần hoàn đến nhiệt độ không vượt quá 400C. Lượng dầu đi 
bôi trơn cho mỗi ổ trục phụ thuộc vào đường kính của các vòng chắn phân phối. Sau 
khi bôi trơn các ổ trục, dầu lại chảy vào bể chứa. 

Bơm dầu chính được gắn trực tiếp trên trục tuốc bin nên chỉ đảm bảo được áp 
suất và sản lượng dầu cần thiết khi số vòng quay của tuốc bin không nhỏ hơn một nửa 
số vòng quay định mức. Vì vậy khi khởi động hoặc ngừng tuốc bin, tốc độ quay còn  
thấp, chưa đảm bảo được áp lực dầu thì bơm dầu phụ sẽ hoạt động để cung cấp dầu 
cho toàn hệ thống, bơm này được dẫn động bằng một tuốc bin phụ và được đặt trên 
bể dầu. Sau khi tuốc bin đạt được số vòng quay đủ để bơm dầu chính đảm bảo cung 
cấp dầu cho toàn hệ thống theo thông số định mức, dưới tác dụng của áp suất do bơm 
dầu chính tạo ra, van một chiều của bơm dầu phụ sẽ tự động đóng lại, đồng thời tuốc 
bin phụ cũng tự động cắt ra, bơm dầu phụ ngừng làm việc. Khi ngừng tuốc bin, tốc độ 
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giảm xuống dưới 50% tốc độ định mức thì bơm dầu phục tự động khởi động làm việc 
lại, trừ trường hợp nếu bơm dầu phụ bị sự cố thì bơm dầu dự phòng chạy bằng điện sẽ 
khởi động và làm việc để cung cấp dầu cho hệ thống bôi trơn. 

Ngoài các van điều chỉnh để điều chỉnh lưu lượng hơi vào tuốc bin của hệ thống 
phân phối hơi, người ta còn đặt một van tự động trên đường dẫn hơi vào tuốc bin gọi 
là van stop. Nhiệm vụ của van stop là cắt hơi khi tuốc bin sự cố, nghĩa là dừng hoàn 
toàn việc đưa hơi vào tuốc bin. Van stop chịu tác động trực tiếp của các cơ cấu trong 
hệ thống bảo vệ tuốc bin. Hệ thống bảo vệ tuốc bin gồm có : 
 - Bảo vệ vượt tốc: Bộ bảo vệ vượt tốc có nhiệm vụ bảo vệ tuốc bin khi tốc độ 
tuốc bin vượt quá 11-12% tốc độ định mức. Khi tốc độ tuốc bin tăng lên thì lực li tâm 
cũng tăng lên, dưới tác dụng của lực li tâm, các chi tiết của roto có thể bị rung hoặc 
gãy, khi đó cần thiết phải cắt hơi vào để ngừngtuốc bin. Bộ bảo vệ vượt tốc sẽ tác 
động lên cơ cấu bảo vệ để đóng van stop, cắt hơi vào tuốc bin. 

 - Bảo vệ áp lực dầu: Bộ bảo vệ áp lực dầu có nhiệm vụ bảo vệ tuốc bin khi áp 
lực dầu trong hệ thống điều chỉnh giảm xuống còn 5 bar. Khi áp lực dầu trong hệ 
thống điều chỉnh giảm xuống còn 5 bar thì cơ cấu điều chỉnh sẽ không hoạt động do 
đó không thể điều chỉnh được công suất tuốc bin cho phù hợp với phụ tải điện, do đó 
bộ bảo vệ áp lực dầu sẽ tác động lên cơ cấu bảo vệ để đóng van stop, cắt hơi vào tuốc 
bin.   

- Bảo vệ di trục: Bộ bảo vệ vượt tốc có nhiệm vụ bảo vệ tuốc bin khi độ di trục 
của tuốc bin vượt quá trị số cho phép. Khi roto của tuốc bin dịch chuyển dọc trục quá 
trị số cho phép có thể làm cho rôto và stato cọ sát với nhau gây sự cố. Khi đó bộ bảo 
vệ sẽ tác động lên cơ cấu bảo vệ để đóng van stop, cắt hơi vào tuốc bin.  
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Chương 9. THIẾT Bị Tuốc bin KHÍ 
 

9.1. chu trình nhiệt của thiết bị tuốc bin khí 
 

9.1.1. Khái niệm về thiết bị tuốc bin khí 
 
Thiết bị tuốc bin khí là động cơ nhiệt trong đó hoá năng của nhiên liệu được biến 

đổi thành nhiệt năng rồi thành cơ năng. Quá trình chuyển đổi năng lượng trong động cơ 
này có thể thực hiện bằng những chu trình nhiệt động khác nhau.  

Ngày nay thiết bị tuốc bin khí được sử dụng rộng rãi trong vận tải (ngành hàng 
không, đường sắt và đường thuỷ); ngành năng lượng; ngành vận chuyển dầu và khí đốt; 
ngành công nghiệp hoá học và luyện kim; trong các lĩnh vực mới như năng lượng hạt 
nhân; kỹ thuật tên lửa; thiên văn và vũ trụ học.  

Thiết bị tuốc bin có những ưu, nhược điểm sau: 
 Ưu điểm:  
 - Bố cục gọn, 
 - Tính cơ động vận hành cao, như khả năng mở máy nhanh, thay đổi tải lớn, 
 - Vận hành không cần có nước hay yêu cầu cần nước rất ít 
 - Thời gian xây dựng nhanh 
 Nhược điểm:  
 - Công suất giới hạn nhỏ hơn so với thiết bị hơi nước 
 - Giá thành nhiên liệu cao 
 - Giá thành vật liệu chi phí sản xuất cao hơn  
 - Khó sữa chữa 
 

9.1.2. Phân loại các thiết bị tuốc bin khí 
 
Có nhiều cách phân loại tuốc bin, có thể phân chia theo lĩnh vực sử dụng, theo chi 

phí cho sự thay đổi phụ tải, theo loại nhiên liệu đốt . . .  
1. Thiết bị tuốc bin dùng cho máy bay: trong đó theo cách truyền công suất lại 

phân chia thành loại dùng năng lượng dòng khí và loại tuốc bin quay cánh quạt. 
2. Thiết bị tuốc bin công nghiệp: được phân thành tuốc bin có số vòng quay không 

đổi (tuốc bin sản xuất điện năng mang phụ tải gốc, trong trạm cấp nhiệt sấy, sưởi, làm 
việc trong các quá trình công nghệ nhất định...) và tuốc bin có số vòng quay thay đổi 
(dùng trong tàu hoả, tàu thuỷ, máy nén bơm, quạt...) 

3. Theo loại nhiên liệu được sử dụng có thể chia thành tuốc bin khí dùng nhiên liệu 
khí, nhiên kiệu lỏng nhẹ, nhiên liệu lỏng nặng và tuốc bin dùng nhiên  liệu rắn. 

 
9.1.3. Những chu trình nhiệt thiết bị Tuốc bin khí thường dùng  

 
9.1.3.1. Chu trình hở không dùng bộ trao đổi nhiệt 
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ở chu trình này, quá trình cháy nhiên liệu là quá trình cháy đẳng áp, máy nén K 
hút không khí từ ngoài vào và nén đến áp suất yêu cầu rồi đưa vào buồng đốt BĐ. Tại 
đây nhiên liệu được bơm nhiên liệu bơm vào buồng đốt qua vòi phun. Sau đó nhiên liệu 
hỗn hợp cùng với không khí và bốc cháy, sản phẩm cháy được đưa vào Tuốc bin khí dãn 
nở sinh công. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9.1- Sơ đồ khối và chu trình nhiệt không có bộ trao đổi nhiệt 
K- Máy nén, BĐ- Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động cơ điện,  

qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MP- Máy phát điện,   
1-2-3-4-5-1: chu trình nhiệt biễu diễn trên đồ thị i-s. 

 

 
Để đảm bảo đốt cháy nhiên liệu hoàn toàn và quá trình cháy xẩy ra mạnh nhất thì 

nhiệt độ trong buồng đốt phải được giữ ở mức 1800-20000K, vì vậy ở chu trình này chỉ 
có 20-40% lượng không khí cần thiết được máy nén nén đến áp suất cao đưa vào buồng 
đôt để tham gia vào quá trình cháy chủ động của nhiên liệu ở tropng buồng đốt BD, 
lượng không khí này gọi là không khí sơ cấp. Còn phần không khí còn lại (60-80%) 
được đưa bổ sung thêm vào sau vùng cháy chủ động gọi là không khí thứ cấp hay không 
khí làm mát. Bộ phận không khí này sau khi pha trộn với sản phẩm cháy sẽ làm giảm 
nhiệt độ của hỗn hợp chất khí trước Tuốc bin tới giá trị cần thiết. Khi đó nhiệt độ cho 
phép của hỗn hợp khí vào Tuốc bin nằm trong khoảng từ  900 đến 14000K, tuỳ thuộc vào 
điều kiện của độ tin cậy, tuổi thọ của các dãy cánh và loại nhiên liệu sử dụng.  

Công suất sinh ra của Tuốc bin một phần dùng để truyền động cho máy nén, phần 
còn lại cấp cho hộ tiêu dùng như chuyển thành năng lượng điện trong máy phát điện.  

Khi khởi động thiết bị tuốc bin khí cần dùng động cơ điện khởi động, việc đốt 
cháy nhiên liệu được thực hiện nhờ bộ đánh lửa bằng điện đặt trong buồng đốt và chỉ 
thực hiện khi khởi động thiết bị.  

Ưu điểm của chu trình này là đơn giản, tính cơ động trong vận hành cao, độ tin cậy 
tốt. 

Nhược điểm là hiệu suất tương đối thấp, công suất nhỏ 25 MW - 50 MW 
 

9.1.3.2. Chu trình hở có trao đổi nhiệt 
 
Một phương pháp  nổi bật để nâng cao hiệu suất là dùng bộ trao đổi nhiệt, trong đó 

một phần nhiệt của khí thải được truyền cho không khí nén trước khi vào buồng đốt. Sơ 

3

2

i

6 

4

7

s 

5

1

4
T 

5

B§ 
qv 

3 

k 

1 

2 4 

M 

qr 
MP



 105

đồ của chu trình Hình 15-2- Sơ đồ chu trình hở với Tuốc bin dùng bộ trao đổi nhiệt.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9.2. Sơ đồ chu trình hở có bộ trao đổi nhiệt   
K- Máy nén, BĐ- Buồng đốt, T-Tuốc bin khí, M-Động cơ điện,  

qv- nhiệt dẫn vào chu trình, qr- nhiệt dẫn ra, MPG- Máy phát điện,   
 
Ưu điểm của chu trình này là đơn giản, rẻ tiền trong việc cấp nước làm mát và có 

hiệu suất cao và biến thiên hiệu suất với độ dốc nhỏ ở những chế độ non tải. 
Nhược điểm là công suất riêng nhỏ, trọng lượng lớn và tốn nhiều diện tích. 
 

9.1.3.3.Chu trình kín 
 

Khờ thaới khọng khờ

1

2

3 4 5

7

6

 
 

       Chu trình là chu trình phối hợp hơi và khí với quá trình đốt cháy bổ sung. Để nâng 
cao hiệu suất và công suất riêng người ta  kết hợp chu trình khí có nhiệt độ làm việc cao 
với chu trình hơi có nhiệt độ làm việc trung bình. Sản phẩm cháy sau khi ra khỏi tuốc bin 
khí, tiếp cho qua đường dẫn vào lò hơi, nước trong lò hơi nhận nhiệt và bốc hơi thành hơi 
quá nhiệt và quay tuốc bin hơi. Ưu điểm của phương pháp này là tận dụng được nhiệt 
lượng và nâng cao hiệu suất của toàn nhà máy, yêu cầu diện tích làm mát ít hơn hệ thống 
tuốc bin hơi, nhưng khi vận hành phức tạp hơn. 

Hình 9.3. Sơ đồ 
nguyên lý GT-750-

100.2  
công suất 100MW 

 1.Máy nén cao áp,  
 2. Buồng đốt,  
 3. Tuốc bin cao áp, 
 4. Tuốc bin hạ áp,  
 5. Máy nén hạ áp, 
 6. Máy phát,  
 7. Bộ làm mát KK 

MPM 

7 

5 

B§ 

3 

BT 
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 Hình 9.4. Chu trình hỗn hợp khí và hơi có đốt bổ sung; 
 M-Độngcơ khởi động; K-Máy nén không khí; T1và T2- Tuốc bin khí; 

 T3- Tuốc bin hơi; VP- Vòi phun nhiên liệu 
 

9.2. Các phần tử chính của thiết bị tuốc bin khí. 
 
Những phần tử chính của thiết bị tuốc bin khí là máy nén, buồng đốt, tuốc bin khí 

và bộ trao đổi nhiệt. Cấu tạo chất lượng và cách sắp xếp của chúng trong một chu trình 
làm việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp  tới hoạt động của toàn thiết bị tuốc bin khí. 

 

 
 

Hình 9.4. Sơ đồ thiết bị tuốc bin khí 
TH-bơm nhiên liệu; PM-động cơ khởi động; BK-buồng đốt  

GT-Máy nén không khí; BK-tuốc bin khí; GET-máy phát điện;  

B§

VP

M MP 
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9.2.1. Máy nén. 

 
Trong thiết bị tuốc bin khí, máy nén được dùng để nén môi chất làm việc (thường 

là không khí) và nhiên liệu khí. Để nén môi chất làm việc người ta dùng những máy nén 
loại ly tâm hoặc dọc trục. Để nén các nhiên liệu khí có nhiệt trị 30.106 (Jm-3) phải chọn 
loại máy nén có thể tích tổn thất khoảng 3% thể tích của môi chất làm việc. Như vậy loại 
máy nén thích hợp chỉ có thể là loại pistông hay loại máy nén ly tâm  có số vòng quay 
rất lớn. 

Những yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén dùng để nén môi chất làm việc là: 
1. Hiệu suất cao (ηk). 
2. Độ nén từng cấp cao. 
3. Có thể sử dụng tốc độ vòng lớn. 
4. Vận hành ổn định trong toàn khoảng làm việc của thiết bị tuốc bin khí  
5. Dễ điều khiển về mặt khí động học và cơ học. 
Máy nén không khí có những phần tử chính sau: 
1. ống hút đảm bảo hướng dòng không khí từ một hướng nhất định vào hướng dọc 

trục. 
2. Rôto dùng để chuyển cơ năng từ trục vào dòng không khí. 
3. Stator để chuyển đổi động năng của dòng không khí thành thế năng áp suất. 
4. ống thoát sẽ hướng dòng không khí ra khỏi máy nén và vào buồng đốt. 
5. Các phụ kiện của máy nén (như khung đỡ trục, ổ đỡ, bộ phận điều chỉnh chống 

xoáy dòng, phân phối không khí, dầu...) 
 

9.2.1.1. Máy nén ly tâm 
 
Máy nén ly tâm sử dụng tác nhân của lực ly tâm để nén, khi động năng của dòng 

này tăng lên nhờ chuyển động qua rôto. 

áp suất tĩnh giảm từ P0 xuống P1 tại lối vào rôto sẽ làm tăng tốc độ dòng ở đầu hút. 
Trong dãy cánh của rôto, không khí được nén  đến ̧ p suất P12 và nén tiếp theo trong ống 
lọc tới P2.  

ưu điểm của loại này là cấu trúc đơn giản và tương đối nhẹ do độ nén ở mỗi tầng 
cao và có thể làm việc với số vòng quay cao. 

Nhược điểm là diện tích phía trước lớn; công suất giới hạn của máy nén nhỏ; rôto 
được sản suất từ thỏi thép hay hợp kim có giá thành cao.  
 
9.2.1.2. Máy nén dọc trục 

 
Nguyên lý nén không khí trong máy nén  dọc trục được xây dựng dựa trên sự 

chuyển đổi động năng thành ̧ p suất hoặc trong các dãy cánh tĩnh (stator) hoặc trong các 
dãy cánh động (rotor) hay trong cả hai dãy cánh của tầng, trong đó ở dãy cánh động 
năng lượng toàn phần tăng lên nhờ cơ công được dẫn vào từ rôto. Độ nén của mỗi tầng 
cánh nhỏ hơn so với độ nén của máy nén ly tâm, như vậy ở thiết bị tuốc bin khí cần dùng 
máy nén nhiều tầng. 

Rôto của máy nén dọc trục có thể là loại tang trống giống dạng tang trống ở tuốc 
bin hơi loại phản lực hay loại trục có lắp đĩa ở tuốc bin dùng trong máy bay công nghiệp.  
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ưu điểm của máy nén dọc trọc là công suất giới hạn lớn, có thể đạt đến hiệu suất 
cao hơn tới 0,9. Máy nén dọc trọc có diện tích mặt trước nhỏ nên lực cản phía trước và 
theo hướng ra của dòng nhỏ, vì vậy thường được dùng trong thiết bị tuốc bin máy bay. 

Nhược điểm của máy nén dọc trục là giá thành cao và so với loại ly tâm thì loại 
này có trọng lượng lớn hơn. 

Tầng của máy nén theo nguyên lý khí động học có thể xét như tầng cánh ngược với 
tầng cánh của tuốc bin, nhờ đó dòng không khí nhận được cơ năng của rôto tuốc bin, làm 
động năng của nó tăng lên và sau đó chuyển động dần thành thế năng áp suất của dòng 
không khí. Dòng không khí nén sau khi ra khỏi tầng cuối, đi vào thiết bị cánh hướng, ở 
đó dòng khí có hướng dọc trục trước khi vào ống loe. Trong ống loe  không khí còn tiếp 
tục được nén một phần nhờ chuyển động năng của dòng thành ̧ p suất, sau đó không khí 
ra ống ra 8 và đi vào ống dẫn khí tới buồng đốt. 
 
9.2.2. Buồng đốt 

 
Trong buồng đốt, năng lượng liên kết hoá  học trong nhiên liệu đuợc giải phóng 

vào không khí được trộn đều đi vào tuốc bin khí như dòng khí truyền động   (sinh công). 
Sơ đồ chức năng của buồng đốt được vẽ trên hình. 

Dòng không khí sơ cấp đi vào không gian buồng đốt qua bộ tạo xoáy của ống 
phun, trong đó năng lượng áp suất được biến thành động năng. Dòng không khí sơ cấp 
trong buồng đốt có thành phần tốc độ vòng quay này tạo nên trong buồng một dòng chảy 
phức tạp với sự giẩm áp suất ở những đường kính phía trong. Nhờ vòi phun, nhiên liệu 
lỏng được phun mịn thành những giọt rất nhỏ và có tốc độ tương đối lớn so với không 
khí. Nhờ hiệu số nhiệt độ lớn mà nhiên liệu bốc hơi mạnh và sau khi hỗn hợp này đạt 
được nhiệt độ bốc cháy thì hỗn hợp bùng cháy. Do sự chênh lập ̧ p suất giữa các vùng, sẽ 
có một phần sản phẩm cháy quay trở lại những chỗ áp suất thấp và sấy nóng hỗn hợp 
chưa cahý, làm cho nhiệt độ của môi chất làm việc tăng lên. Khi phản ứng xảy ra ở nhiệt 
độ càng cao thì quÊ trình cháy sẽ trở nên ổn định hơn. Để tăng nhanh quá trình cháy thì 
cần thiết phải tạo ra các dòng rối bằng cách đưa thêm một bộ phận không khí vào phía 
trước buồng đốt. Quá trình cháy có hiệu suất cao nhất với hệ số không khí trong khoảng 
từ  α1=1,3 đến 2,2. 

 
* Quá trình làm việc của buồng đốt 

Quá trình làm việc của buồng đốt được xác định bởi cấu trúc của buồng đốt và bởi 
những tình trạng vận hành. Quá trình làm việc của buồng đốt bao gồm quá trình cháy  
đốt cháy nhiên liệu; quá trình hỗn hợp sản phẩm cháy với không khí; các điều kiện làm  
mát ống lửa; các điều kiện khi phụ tải thay đổi và khi mở máy. 
 
A. Quá trình cháy  đốt cháy nhiên liệu 

Quá trình cháy  đốt cháy nhiên liệu được xác định bởi quá trình phun nhỏ nhiên 
liệu, trạng thái không khí vào buồng đốt, trạng thái sản phẩm cháy, tỉ lệ dòng nhiệt khí 
đốt nhiên liệu và dạng hình học của buồng đốt.  

Đối với chu trình đơn giản không có bộ trao đổi nhiệt, độ nén của máy nén thường 
nằm trong khoảng từ 4 đến 8 và nhiệt độ không khí vào buồng đốt thường từ 2000C đến 
3200C.  
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Đối với chu trình đơn giản có bộ trao đổi nhiệt độ nén thường trong vòng 5, nhiệt 
độ không khí từ 3000 đến 4000C.  

Đối với những chu trình có độ nén nhiều cấp và qúa trình đốt nhiều lần thường có 
độ nén là 12 tới 20.  

Buồng đốt cao ̧ p làm việc với nhiệt độ không khí vào khoảng 2000C khi không có 
bộ trao đổi nhiệt và với nhiệt độ 3000C đến 3500C khi dùng bộ trao đổi  nhiệt. Buồng đốt 
hạ áp làm việc với áp suất khoảng 5 bar và nhiệt độ vào buồng đốt tới 6000C. Đối với 
những buồng đốt phụ của những chu trình hơi, khi làm việc ở áp suất trong vòng 11 bar 
với nhiệt độ của sản phâm cháy từ 4000C tới 5000C. 

Nhiệt độ ra của các sản phẩm cháy từ các buồng đốt của thiết bị tuốc bin công 
nghiệp đạt tới 8500C ở máy bay  tới 11000C. 

Những tính chất vật lý của các loại nhiên liệu có ảnh hưởng mạnh tới qúa trình 
cháy. ảnh hưởng này được thể hiện rõ khi phun nhỏ nhiên liệu, khi tạo hỗn hợp. 
 
B. Những điều kiện làm việc của hỗn hợp các sản phẩm cháy và không khí 

Điều kiện hỗn hợp được xác định bởi trạng thái các sản phẩm cháy sơ cấp, từ giải 
đốt ở nhiệt độ gần 20000C và bởi trạng thấi không khí thứ cấp với nhiệt độ thấp hơn 
nhiều (khoảng từ 2000 đến 6000C) và bởi trạng thái nhiệt độ của các sản phẩm cháy và 
của không khí tại điểm đầu tiên của hỗn hợp, bởi trường tốc độ tại điểm ra khỏi không 
gian đốt của buồng đốt và bởi dạng hình học của không gian hỗn hợp. 

Không khí hỗn hợp (thứ cấp) vào không gian hỗn hợp với ̧ p suất dư vừa phải qua 
các lỗ được bố trí phù hợp để có thể đạt được trường nhiệt độ đều nhất của sản phẩm 
cháy tại cửa ra khỏi buồng đốt. Quá trình hỗn hợp xảy ra trong nhiều hàng lỗ, mà tại đó 
không khí hỗn hợp chảy qua với động năng cao và có hướng vuông góc với dòng chính 
của sản phẩm này. 

Quá trình hỗn hợp của hai dòng được thực hiện nhờ dòng rối xuất hiện tại bề mặt 
các dòng không khí làm mát. Để đạt được trường nhiệt độ đồng đều nhất với tổn thất áp 
suất thấp nhất, người ta dùng các bộ phận làm lệch dòng nhằm có thể rút ngắn chiều dài 
của không gian đốt. Độ không đều của trường nhiệt độ tại cửa ra buồng đốt thường có 
thể là ±(5 đến 20)% giá trị nhiệt độ tuyệt đối trung bình của sản phẩm cháy. 
 
C. Các điều kiện làm  mát ống lửa 

Điều kiện làm mát ống lửa được xác định bởi dòng nhiệt qua phần ống lửa, bởi 
trạng thái không khí đóng vai trò là chất làm  mát và bởi trạng thái sản phẩm cháy là 
chất truyền nhiệt và bởi dạng hình học buồng đốt. Trong không gian đốt của buồng đốt, 
nhiệt độ cao do đó có dòng nhiệt bức xạ với cường độ rất lớn, còn trong phần hỗn hợp do 
nhiệt độ thấp hơn nên dòng nhiệt nhỏ hơn nhiều. Mặt ngoài của ống lửa có các cánh tản 
nhiệt và được làm mát nhờ đối lưu của không khí, mặt trong của ống lửa có một dòng 
không khí hay sản phẩm cháy ở các buồng áp suất hoặc từ buồng đốt phụ đi vào làm 
mát. Nhờ làm mát như vậy nên ở phía trong bộ phận ống lửa dòng nhiệt sẽ giảm đáng kể, 
đồng thời không khí đi vào sẽ được gia nhiệt mạnh bởi dòng sản phẩm cháy. Nhiệt độ 
ống lửa phụ thuộc nhiều vào các phương pháp dẫn không khí lạnh. ở những buồng đốt 
ngược dòng, không khí được dần theo các cánh tản nhiệt của ống lửa với tốc độ lớn. Để 
ngăn ngừa sự tạo thành xỉ hoặc những chất cáu trong buồng đốt, phải đảm bảo để nhiệt 
độ thành ống lửa trong các các chế độ tải lớn nằm trong khoảng 5000 đến 6000C. Nhiệt 
độ cho phép của các ống lửa làm việc với ứng suất thấp ở những thiết bị tuốc bin khí 
trong công nghiệp khoảng từ 10000 đến 11000C. 
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9.2.3. Tuốc bin khí 

 
Năng lượng nhiệt của sản phẩm cháy được biến đổi thành cơ năng trong tuốc bin 

khí. Một phần lớn hơn của công suất tuốc bin được dùng để truyền động máy nén không 
khí, một phần nhỏ hơn còn lại của công suất là công suất hữu ích cung cấp cho các máy 
móc hoạt động (như máy phát điện, bơm, quạt thổi khí). Công suất tuốc bin gấp khoảng 
2,5 đến 3,5 lần công suất hữu ích.  
 
9.2.3.1. Những yêu cầu kỹ thuật đối với tuốc bin 

 
Công suất cũng như các đặc tính của tuốc bin có ảnh hưởng quyết định đến các đặc 

tính của toàn tổ máy. Để toàn bộ tổ máy tuốc bin khí làm việc đạt hiệu suất cao thì cần 
thiết phải đáp ứng dược một số yêu cầu kỹ thuật quan trọng sau đây đối với tuốc bin là:  

1. Hiệu suất của chuyển đổi năng lượng trong tuốc bin phải cao. 
2. Cánh quạt của tuốc bin làm việc với nhiệt giáng lớn ở tốc độ vòng cao. 
3. Phải đảm bảo các yêu cầu về khí động học và cơ học khi gia công các chi tiết 

bằng hợp kim chịu nhiệt khó gia công. 
Khi so sánh tuốc bin khí và tuốc bin hơi, có thể rút ra một số điểm khác nhau giữa 

chúng như sau: 
1. Tỷ lệ giãn nở giữa áp suất vào và ra của chu trình tuốc bin ngưng hơi thường 

trong khoảng 2000 đến 6000, còn ở tuốc bin khí là 4 đến 16. 
2.Tỷ số của nhiệt độ tuyệt đối vào và ra ở tuốc bin hơi là 2 đến 4, còn ở tuốc bin 

khí khoảng 1,4. 
3. Tỷ số thể tích vào và ra ở chu trình tuốc bin hơi khoảng 1000, còn tuốc bin khí 

từ 3 đến 9. 
 4. Nhiệt giáng đẳng entropi của tuốc bin hơi có thể tới 1600KJ/kg, ở tuốc bin khí 

300 đến 620 KJ/kg. 
5. Nhiệt thế thể tích dòng ở tuốc bin hơi là 0,035 m3/KJ, ở tuốc bin khí là 0,011 tới 

0,022 m3/KJ. 
 
9.2.3.2. Những phần tử chính và phân loại tuốc bin khí 

 
Tuốc bin khí có những phần chính sau đây: 
1. Cổ ống vào dẫn các sản phẩm cháy từ buồng đốt vào dãy cách tuốc bin. 
2. Dãy cánh tĩnh (đứng yên) để chuyển nhiệt năng thành động năng. 
3. Rôto (bộ phận quay) để nhận công suất (cơ công) từ động năng của dòng sản 

phẩm cháy. 
4. Cổ ống ra dùng chuyển đổi một phần động năng thành thế năng áp suất và dẫn 

sản phẩm cháy vào ống thoát. 
5. Các chi tiết làm mát phần vỏ tuốc bin. 
6. Các phụ kiện của tuốc bin (tương tự như ở máy nén). 
Theo cách bố trí kết cấu có thể chia tuốc bin thành: 
a) Theo hình dạng của rôto tuốc bin khí có thể chia thành loại rôto có đĩa và loại 

r«to tang trèng. 
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b) Theo hướng dòng chia thành tuốc bin khí dọc trục và tuốc bin khí hướng trục 
(thường là loại máy nhỏ hay quạt khí). 

c) Theo cách làm mát chia thành loại tuốc bin khí có làm mát (đối với các sản 
phẩm cháy nhiệt độ cao) và loại không làm mát (đối với sản phẩm cháy nhiệt dộ thấp).. 
 
A. Cổ ống vào 

Hình dạng của nó được xác định bởi phương án thiết kế tuốc bin. Có thể bố trí 
dòng sản phẩm cháy theo hướng dọc trục từ buồng đốt vào các cánh tĩnh của tầng tuốc 
bin đầu tiên (tuốc bin máy bay hay tuốc bin chạy tải ngọn) hay dẫn các sản phẩm cháy từ 
hướng vuông góc với trục quay sang hướng dọc trục. Về mặt khí động phải, cần đảm bảo 
cho dòng khí trong các rãnh có tổn thất thuỷ lực cực tiểu, có độ đồng đều cao về trường 
nhiệt độ và tốc độ và có sự biến đổi góc của dòng vào cánh tĩnh đầu tiên phù hợp. Về độ 
bền, cần đảm bảo tạo hình dạng thích hợp sao cho ngoại lực và lực áp suất trong ở các 
trạng thái chuyển tiếp, hoặc khi phụ tải biến đổi và khi mở máy không làm biến dạng 
hoặc phá vỡ hình dạng của chi tiết máy. 

 

 
Hình 9.5. Tuốc bin khí; 

1-bộ phận an toàn; 2-bơm dầu của hệ thống điều khiển; 
3-bơm dầu của hệ thống bôi trơn; 4-ổ đỡ; 5-chèn trước; 

6-rôto; 7-thân; 8-ống ra; 9-chèn sau; 10-nối trục 

 
Đề tăng cường độ cứng của cổ ống dẫn vào người ta dùng lớp cách nhiệt bên trong, 

do có nhiệt trở lớn nên nhiệt độ của tường ngoài thấp đồng thời làm giảm độ không đều 
của  nhiệt độ trong thân tuốc bin. Đôi khi người ta thiết kế khe rỗng để thổi gió vào giữa 
làm tách dòng sản phẩm cháy với thân thay cho lớp cách nhiệt. Để hạn chế các vết nứt 
bên trong thân thì yêu cầu tại cổ ống dẫn phải có phân bố nhiệt độ đều và trường nhiệt độ 
đối xứng qua trục với các lực cân bằng. 
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B. Stator 

Bộ phận này gồm thân và những bánh tĩnh. Thân tuốc bin khí phần lớn được bảo vệ 
để chống tác dụng trực tiếp của sản phẩm cháy nhờ lớp vật liệu ngăn cách giữa bộ phận 
đặt các bánh tĩnh, thân trung gian và các vòng chèn phía trên dãy cánh động. Mục đích 
dùng thân trung gian là nhằm tạo được sự phân bố nhiệt đồng đều quanh chu vi để giảm 
tác dụng của ứng suất nhiệt ở các chế độ chuyển tiếp khi vận hành. Thân trung gian cũng 
có tác dụng phân chia stato thành các phần chức năng như chịu lửa, giới hạn dòng sản 
phẩm cháy và phần áp suất với nhiệt độ thấp hơn dùng chuyển đổi những ngoại lực và 
nội lực áp suất nhằm tạo ra khả năng thích hợp cho quá trình biến đổi dòng nhiệt trong 
tuốc bin và cũng để thuận lợi khi mở máy. 

Đối với thiết kế máy bay để thay thế lớp ngăn bên trong nặng hơn của thân người 
ta dùng cánh thổi không khí áp suất thấp qua không gian giữa hai lớp lót bên trong và 
thân. ở bánh tĩnh, do nhiệt độ thay đổi nhiều nên được chế tạo đảm bảo cho phép các 
cánh tĩnh hoặc các cụm cánh tĩnh có thể dãn nở được. Ngoài ra để đạt được hiệu suất 
cao, trên vành các cánh động có lắp vòng chèn hướng kính. 
 
C. Rôto của tuốc bin khí  

Cấu trúc của roto khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ của sản phẩm cháy vào tuốc 
bin. Khi sản phẩm cháy có nhiệt độ cao hơn, dùng rôto có đĩa thích hợp hơn, vì loại này 
làm mát dễ hơn. Rôto dạng tang trống có ưu điểm hơn về mặt công  nghệ nhưng tất 
nhiên chỉ phù hợp đối với nhiệt độ sản phẩm cháy thấp. 

Rôto có đĩa được làm nhờ bulông lắp ghép gắn đĩa vào các bích hay nhờ bulông 
siết ở tâm hay bằng vài bulông đặt theo chu vi. Đề các bánh động có thể biến dạng theo 
hướng kính một cách độc lập thường nối trục với đĩa nhờ răng khía dọc trục. Rôto của 
tuốc bin nhiều tầng thường được đặt trong hai ổ đỡ, còn đối với loại có một đến hai tầng 
thì có thể lắp đĩa lên trục có một đầu tự do. 

ở các tuốc bin làm việc với tốc độ vòng cao, cánh được gắn trên đĩa nhờ chân cánh 
dạng cây thông. Cánh quạt động luôn là loại xoắn được hiệu chỉnh thích hợp với tiết diện 
nhỏ dần từ gốc đến đỉnh vừa làm giảm trọng lượng cánh vừa ít nguy hiểm khi đầu cánh 
chạm phải thân không gây tích tụ nhiệt cục bộ lớn, tạo hiệu quả vận hành tốt. 
 
D. Cổ ống ra 

Cách bố trí của từng loại thiết bị tuốc bin sẽ quyết định Hình dạng cổ ống ra. Cổ 
ống ra thường hướng sản phẩm cháy từ hướng dọc trục thành hướng vuông góc với trục 
quay. Trong cổ ống ra là ống loe vành khăn dọc trục hay hình côn để chuyển đổi phần 
động năng của sản phẩm cháy thành áp suất ở lối ra từ tuốc bin.  
 
E. Làm mát tuốc bin khí 

Một ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất và công suất riêng của tuốc bin khí là nhiệt 
độ sản phẩm cháy trước tuốc bin. Mức độ ảnh hưởng của nó hiển nhiên bị giới hạn do 
sức bền của vật liệu giảm khi nhiệt độ tăng. Để vật liệu có thể chịu được sản phẩm cháy 
có nhiệt độ cao thì cần làm mát các bộ phận bên ngoài của tuốc bin  khí bẵng cách thổi 
không khí nén hay hơi hoặc nước qua. 

Những yêu cầu làm mát là: 
1. Giữ nhiệt độ kim loại các phần ngoài ở giá trị cho phép. 
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2. Do ảnh hưởng của lượng không khí được trích ra để làm mát nên yêu cầu làm 
mát không vượt qui định. 

 3. Để giới hạn sức căng do biến dạng nhiệt gây nên, cần phải làm đồng đều trường 
nhiệt độ của kim loại ở những chỗ không thể dãn nở được. 

4. Hệ thống làm mát cần làm đơn giản, bền vững về hình dạng ở tất cả trạng thái 
vận hành và phải giữ được độ tin cậy vận hành. 

5. Cần phải đảm bảo được quá trình công nghệ cho phép. 
Làm mát cần tập trung vào những bộ phận chính như cánh quạt động, rôto, các 

cánh tĩnh và thân tuốc bin. 
 
 



 114

Phần 3. Nhà máy nhiệt điện 
 

Chương 10. Hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất điện năng và nhiệt năng 

 

10.1. Hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi 
 
Như đã trình bày ở mục 1.2. nhà máy điện ngưng hơi thuần túy làm việctheo 

chu trình Renkin được biểu diễn trên hình 10.1. 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
Hình 10.1. Sơ đồ thiết bị nhà máy điện                Hình 10.2. Đồ thị T-s của 

      chu trình NMĐ 
 

Hiệu quả kinh tế nhiệt của nhà máy điện được biểu thị bằng hiệu suất nhiệt ηnm 
-là tỉ số giữa năng lượng điện nhận được và lượng nhiệt tiêu hao: 

   lv
ttt

d

cc

dth
nm QB

N
Q
N

==η                (10-1) 

 Nđ - Công suất điện của nhà máy, KW 
 Btt - lượng nhiên liệu tiêu hao trong một giây, (kg/s) 
 Qt

lv - Nhiệt trị nhiên liệu (kj/kg), 
ηth

nm - Hiệu suất thô của nhà máy điện (khi chưa kể đến lượng điện tự dùng), 
Mức độ kinh tế của của nhà máy phụ thuộc vào hiệu suất của chu trình nhiệt, 

hiệu suất các thiết bị trong nhà máy như: lò hơi, tuốc bin, bình ngưng và một số thiết 
bị phụ. Trong quá trình biến đổi từ nhiệt năng thành điện năng luôn có các tổn thất 
sau: 

- Tổn thất nhiệt ở lò hơi 
- Tổn thất nhiệt trong tuốc bin, 
- Tổn thất nhiệt trong bình ngưng, 
- Tổn thất cơ của tuốc bin-máy phát do ma sát, 
- Tổn thất nhiệt dọc các đường ống, gọi là tổn thất truyền tải nhiệt. 

Biến đổi công thức (10-1) ta có: 

  
cc

qn

qn

T
v

T
v

T
i

T
i

co

co

d
lv
ttt

dth
nm Q

Q
Q
Q

Q
N

N
N

N
N

QB
N

==η    (10-2) 

N®
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T

Nc¬

Qc
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Trong đó:  Nđ - Công suất điện của nhà máy, 
Ncơ - Công suất cơ trên trục máy phát, 
Ni

T - Công suất trong thực tế của tuốc bin, 
Qv

T  - Lượng nhiệt cung cấp cho tuốc bin, 
  Qqn = Gqn (iqn

 - inc)-nhiệt lượng hơi quá nhiệt, 
  Qc = BttQt

lv - lượng nhiệt do nhiên liệu mang vào, 
Gqn - lượng hơi tiêu hao trong một giây, 

Từ (10-2) ta thấy:  

     ηmp =
co

d

N
N

 là hiệu suất của máy phát,  

   ηco  = T
i

co

N
N

 là hiệu suất cơ khí, 

   T
v

T
iTB

td Q
N

=η  là hiệu suất trong tương đối của tuốc bin, 

      ηtt   = 
qn

T
v

Q
Q

  là hiệu suất của quá trình truyền tải nhiệt năng, 

    ηlo = 
cc

qn

Q
Q

 là hiệu suất của lò hơi,     

Hiệu suất thô của nhà máy có thể viêt: 

 
qn

dtho
nm Q

N
=η  = ηmp ηco η

TB
t® ηtt ηlo      (10-3) 

Công suất điện sinh ra trên các cực của máy phát là: 

  N® = GH0 
TB
tdη   ηco ηmp       (10-4) 

ở đây:  G là lưu lượng hơi vào tuốc bin, (kg/s), 
           H0 là nhiệt dáng lý thuyết của tuốc bin,  
 Suất tiêu hao hơi của tuốc bin là lượng hơi tiêu hao để sản xuất ra 1Kwh điện, 

bằng: 

   dd = 
dN

G
 = 

mpco
TB
td0H

1
ηηη

, (kg/Kj);   (10-5) 

 

   dd = 
dN

G
 = 

mpco
TB
td0H
3600

ηηη
, (kg/Kwh);  (10-6) 

 Suất tiêu hao nhiệt của tuốc bin là lượng nhiệt tiêu hao để sản xuất ra 1Kwh 
điện, bằng: 

  qd = )(
)(

21d
d

21

d

d iid
N

iiG
N
Q

−=
−

=  , (kj/Kwh)  (10-7) 

 Suất tiêu hao nhiệt của nhà máy là lượng nhiệt tiêu hao để sản xuất ra 1Kwh 
điện có kể đến tổn thất trong lò và tổn thất truyền dẫn hơi đi, bằng: 
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  qnm = 
ttlo

d

ttlod

d

d

qn q

N

Q

N

Q

ηη
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ηη
= , (kj/Kwh)   (10-8a) 

 

  qnm = =
ηηηηη

−
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ηη

−

mpco
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H
iiiid )()(

, (kj/Kwh)  (10-8b) 

 

  qnm = =
ηηηηη mpco

TB
tdttlo

1
, (kj/Kwh)               (10-8c) 

Suất tiêu hao nhiên liệu của nhà máy là lượng nhiên liệu tiêu hao để sản xuất ra 
1Kwh điện, bằng: 

   b = =
dN

B
=

lv
thd

qn

QN

Q
 

lv
thnm

lv
th

nm

QQ

q

η
=

1
, (kg/Kwh)  (10-9) 

  Suất tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn: 

   b = 
nmnm

.

η
=

η
1230

29330
1

, (kg/Kwh)   (10-10) 

 
10.2. Hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt điện  

 
10.2.1. Sơ đồ sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng  

 
Trong trung tâm nhiệt điện có nhiều phương án bố trí để sản xuất phối hợp điện 

năng và nhiệt năng. 
Khi cung cấp nhiệt cho một loại hộ tiêu thụ nhiệt (các hộ tiêu thụ nhiệt có cùng 

một áp suất hơi) có thể dùng tuốc bin đối áp và tuốc bin ngưng hơi thuần túy như ở 
hình 10.3. hoặc tuốc bin ngưng hơi có một cửa trích  điều chỉnh như ở hình 10.4. 

Khi cung cấp nhiệt cho hai loại hộ tiêu thụ nhiệt, có thể dùng tuốc bin đối áp có 
một cửa trích điều chỉnh và tuốc bin ngưng hơi thuần túy như ở hình 10.5a. hoặc tuốc 
bin ngưng hơi có hai cửa trích  điều chỉnh như ở hình 10.5b. 
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   Hình 10.3. Dùng tuốc bin đối áp            Hình 10.4. Dùng tuốc bin 
    và tuôc bin ngưng hơi thuần túy         ngưng hơi có một cửa trích   

 

            
 

   Hình 10.5a. Dùng tuốc bin đối áp có                 Hình 10.5b. Dùng tuốc bin  
   một cửa trích và tuốc bin ngưng hơi                  ngưng hơi có hai của trích 

 
10.2.2. Hiệu quả của việc sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng  

 
Hình 10.6. trình bày các phương án sản xuất điện năng và nhiệt năng. Để có thể 

so sánh hiệu quả của quá trình sản xuất điện năng và nhiệt năng theo hai phương án 
riêng rẽ và phối hợp ta cần tính toán lượng hơi tiêu thụ cho hai phương án đó khi 
cung cấp cho hộ tiêu thụ một lượng điện Nđ và lượng nhiệt Q như nhau. 

Khi sản xuất riêng rẽ điện năng và nhiệt năng, điện năng sẽ được đảm bảo bằng 
tuốc bin ngưng hơi, còn nhiệt năng cấp cho hộ tiêu thụ được đảm bảo bằng lò hơi 
riêng hoặc cùng một lò hơi nhưng phải qua bộ giảm ôn giảm áp như trình bày trên 
hình 10.6a. Để đảm bảo cấp cho hộ tiêu thụ được lượng điện Nđ cần phải tiêu tốn một 
lượng hơi là Gđ và cấp cho hộ tiêu thụ lượng nhiệt Q cần phải tiêu tốn một lượng hơi 
là Gn, tổng lượng hơi tiêu tốn khi sản xuất riêng rẽ là: 

   Gr = G® + Gn      (10-11) 
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Khi sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng thì cả điện năng và nhiệt năng 
được cung cấp bằng tuốc bin ngưng hơi có một cửa trích điều chỉnh như trình bày 
trên hình 10.6b. Để đảm bảo đồng thời được lượng điện Nđ và lượng nhiệt Q cho hộ 
tiêu thụ cần phải tiêu tốn một lượng hơi là Gph. 

Để tính toán lượng hơi tiêu hao trong trường hợp này ta giả sử tuốc bin làm việc 
như một tuốc bin ngưng hơi thuần túy, nghĩa là lượng hơi trích Gn = 0. Khi đó muốn 
sản xuất ra lượng điện Nđ thì theo (10-3) cần tiêu hao một lượng hơi là:  

   Gõ = 
mpco

TB
tdk0

d

ii
N

ηηη− )(
   (10-12) 

Nếu trích đi một lượng hơi Gn cấp cho hộ dùng nhiệt nghĩa là lượng hơi Gn này 
không vào phần hạ áp, không tham gia sinh công để sản xuất điện năng trong phần hạ 
áp, vì vậy lượng điện sản xuất ra sẽ giảm đi một lượng là:  

   ∆Nâ = Gn(in - ik) TB
tdη ηcoηmp   (10-13) 

Để bù lại lượng điện đã giảm đi, cần phải tăng thêm vào tuốc bin một lượng hơi 
có thể sản xuất ra lượng điện đã bị thiếu ∆Nõ là: 

   ∆G = 
mpco

TB
tdk0

d

ii
N

ηηη−
∆
)(

          (10-14) 

Thay ∆Nõ từ (10-13) vào (10-14) ta được:  

∆G = 
mpco

TB
tdk0

mpco
TB
tdknn

ii
iiG

ηηη−

ηηη−

)(

)(
    (10-15) 

hay: 

   ∆G = Gn
)ii(

)ii(

k

kn

−
−

0

 = y Gn,    (11-16) 

trong đó: 
)ii(

)ii(

k

kn

−
−

0

 = y được gọi là hệ số năng lượng của dòng hơi trích. 

Như vậy lượng hơi tiêu tốn trong quá trình sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt 
năng là: 

   Gph = G® + ∆G      (10-17)
   Gph = G® + yGn      (10-18) 

Rõ ràng (in - ik) < (i0 - ik), do đó : 
)ii(

)ii(

k

kn

−
−

0

= y < 1  

So sánh (10-17) với (10-18) và l−u ý (y < 1) ta thấy sản sản xuất phối hợp điện năng 
và nhiệt năng tốn ít hơi hơn sản xuất riêng rẽ một lượng là:     
   ∆Gtk = Gr - Gph = (G® + Gn) - (G® + yGn) 

   ∆Gtk = (1 - y)Gn     (10-19) 
Lượng hơi đi vào bình ngưng khi sản xuất phối hợp là: 

 G'k = Gph - Gn = G® + yGn - Gn = G® - (1 - y)Gn   (10-20)
  

Lượng hơi đi vào bình ngưng khi sản xuất phối hợp nhỏ hơn khi sản xuất riêng 
rẽ một lượng là: 
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   ∆Gk = G'k - Gk =  G® - [G® - (1 - y)Gn]  (10-21) 
  ∆Gk = (1 - y)Gn     (10-22) 

Khi sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong tuốc bin có cửa trích, nhờ 
giảm được lượng hơi Gk vào binh ngưng nên giảm được tổn thất nhiệt do nhả nhiệt 
cho nước làm mát trong bình ngưng. 

 
 

                                     
                                   a)                                                                     b) 
 

Hình 10.6. Các phương án sản xuất điện năng và nhiệt năng 
a-sản xuất riêng rẽ; b-sản xuất phối hợp 

 
Lượng nhiệt tiết kiệm được khi sản xuất điện bằng tuốc bin trích hơi là:  
     ∆Q® =  Qng - Qtr = ∆Gk(ik - i'k)    (10-23) 
Trong đó: 
 Lượng  nhiệt tiêu hao cho tuốc bin trích hơi là: Qtr = Nđ + Qk

tr 

 Lượng  nhiệt tiêu hao cho tuốc bin ngưng hơi là: Qng = Nđ + Qk
ng  

thay ∆Gk từ (10-20) vào (10-21) ta được: 
   ∆Q® = (1 - y)Gn (ik - i'k)    (10-24)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3. các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy điện  
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10.3.1. Thay đổi thông số hơi 
  
Hiệu suất nhiệt của chu trình Renkin cũng có thể biểu thị bằng hiệu suất chu 

trình Carno tương đương: 

    
1

2
tcarnot T

T
1max −=η=η           (10-29) 

Từ (10-27) ta thấy: hiệu suất nhiệt của chu trình khi giảm nhiệt độ trung bình 
T2tb của quá trình nhả nhiệt trong bình ngưng hoặc tăng nhiệt độ trung bình T1tb của 
quá trình cấp nhiệt trong lò hơi.  

 
10.3.1.1. Giảm nhiệt độ trung bình của quá trình nhả nhiệt T2tb 

 
Hình 10.7 biểu diễn chu trình Renkin có áp suất cuối giảm từ p2 xuống p2o , khi  

nhiệt độ đầu t1 và áp suất đầu P1 không thay đổi. 

 
10.3.1.2.  Nâng cao nhiệt độ trung bình của quá trình cấp nhiệt T1tb 

 
Theo (10-29) ta thấy khi nhiệt độ trung bình T1 của quá trình cấp nhiệt 3451 

tăng lên, thì hiệu suất  ηt chu trình sẽ tăng lên. Để nâng nhiệt độ trung bình của quá 
trình cấp nhiệt T1tb, có thể tăng áp suất đầu p1 hoặc nhiệt độ đầu t1.   

Nếu giữ nguyên áp suất hơi quá nhiệt p1 và áp suất cuối p2, tăng nhiệt độ đầu t1 
(hình 10.8) thì nhiệt độ trung bình T1tb của quá trình cấp nhiệt 3451 cũng tăng lên.  

Nếu giữ nguyên nhiệt độ hơi quá nhiệt t1 và áp suất cuối p2, tăng áp suất đầu p1 
(hình 10.9) thì nhiệt độ sôi của quá trình 4-5 tăng, do đó nhiệt độ trung bình T1tb của 

   Khi giảm áp suất ngưng tụ p2 của hơi 
trong bình ngưng, thì nhiệt độ bão hòa 
ts cũng giảm theo, do đó nhiệt độ trung 
bình T2tb của quá trình nhả nhiệt giảm 
xuống. Theo (10-29) thì hiệu suât 
nhiệt ηt của chu trình tăng lên. 
        Tuy nhiên, nhiệt độ ts bị giới hạn 
bởi nhiệt độ nguồn lạnh (nhiệt độ nước 
làm mát trong bình ngưng), do đó áp 
suất cuối của chu  trình  cũng  không 
thể xuống quá thấp, thường từ 2Kpa 
đến 5Kpa tùy theo điều kiện khí hậu 
từng vùng.  Mặt khác, khi giảm áp 
suất  p2 xuống thì độ ẩm của hơi ở  các 
tầng cuối  tuốc bin cũng giảm xuống, 
sẽ làm giảm hiệu suất và tuổi thọ Tuốc 
bin, do đó cũng làm giảm hiệu suất 
chung của toàn nhà máy. 

s 

20 

T

0

2’ 
x = 1 

x = 0

30 

3

4 
5 

1 

2

Hình 10.7. ảnh hưởngcủa áp suất cuối 
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quá trình cấp nhiệt 3451 cũng tăng lên trong khi T2tb giữ nguyên, dẫn đến hiệu suất 
nhiệt ηt của chu trình tăng lên.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hình 10.8. ảnh hưởng của nhiệt độ đầu          Hình 10.9. ảnh hưởng của áp suất đầu 

 
Khi tăng nhiệt độ đầu thì độ ẩm giảm, nhưng tăng áp suất đầu thì độ ẩm tăng. 

Do đó trên thực tế người ta thường tăng đồng thời cả áp suất và nhiệt độ đầu để tăng 
hiệu suất chu trình mà độ ẩm không tăng, nên hiệu suất của chu trình Renkin thực tế 
sẽ tăng lên. Chính vì vậy, ứng với một giá trị áp suất đầu người ta sẽ chọn nhiệt độ 
đầu tương ứng, hai thông số này gọi là thông số kết đôi. 

 
10.3.2. Chu trình trích hơi gia nhiệt nước cấp 

 
Một biện pháp khác để nâng cao hiệu suất chu trình Renkin là trích một phần 

hơi từ tuôc bin để gia nhiệt hâm nước cấp trước khi bơm nước cấp cho lò. Sơ đồ thiết 
bị chu trình gia nhiệt hâm nước cấp được biểu diễn trên hình 10-.10. Chu trình này 
khác chu trình Renkin ở chỗ: Cho 1kg hơi đi vào tuốc bin, sau khi dãn nở trong phần 
đầu của Tuốc bin từ áp suất p1 đến áp suất pt, người ta trích  một lượng hơi g1 và g2 để 
gia nhiệt nước cấp, do đó lượng hơi đi qua phần sau của tuốc bin vào bình ngưng sẽ 
giảm xuống chỉ còn là gk:  

     gk = 1 - g1 - g2                (10-30) 
Lượng nhiệt nhả ra trong bình ngưng cũng giảm xuống chỉ còn: 

   ( )( ) '' 222122
hn
2 iigg1iiq −<−−−=        (10-31) 

Hiệu suất chu trình có trích hơi hâm nóng nước cấp là: 

                           
11

hn
21tr

ct q
l

q
qq

=
−

=η              (10-32) 

Lượng hơi vào bình ngưng giảm, nghĩa là lượng nhiệt q2 mà hơi nhả ra cho 
nước làm mát trong bình ngưng cũng giảm.  Từ (10-32) rõ ràng ta thấy hiệu suất 
nhiệt chu trình có trích hơi gia nhiệt hâm nước cấp tăng lên. 
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      Gọi công của dòng hơi
ngưng sinh ra trong tuốc bin là: 

   lk = gk (i0 - ik) = gk h0  
  công của dòng hơi trích

sinh ra trong tuốc bin là: 
   ltr = gtr (i0 - itr) = gtr htr 
  và nhiệt lượng cấp cho

1kg   hơi trong lò là: 
   q0k = i0 - inc  
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ok

k0

q
l

= k
ctη  là hiệu suất của chu trình ngưng hơi thuần túy (không có trích hơi), 

okk

n

1
trtr

ok

n

1
tr

hg

hg

l

l ∑∑
= = Atr là hệ số năng lượng của dòng hơi trích,  

Khi đó ta có hiệu suất của chu trình có trích hơi gia nhiệt nước cấp là: 
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   (10-33)  

hay: 

    tr
ctη = k

ctη k
cttr

tr

A1
A1
η+

+
     (10-34)    

vì k
ctη < 1 do đó (1 + Atr) > (1 + Atr)

k
ctη , nghĩa là k

cttr

tr

A1
A1
η+

+
> 1 

hay: 

      tr
ctη  > k

ctη  ,        (10-35)

  
Công thức (10-35) chứng tỏ hiệu suất của chu trình có trích hơi gia nhiệt nước 

cấp luôn luôn lớn hơn hiệu suất của chu trình ngưng hơi thuần túy (không có trích hơi 
gia nhiệt). 

  
10.3.3. Quá nhiệt trung gian hơi 
 

Như đã phân tích ở trên, để nâng cao hiệu suất chu trình của nhà máy ta có thể 
tăng đồng thời cả áp suất và nhiệt độ đầu của hơi quá nhiệt. Nhưng thực tế không thể 
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tăng nhiệt độ T0 lên mãi được vì bị hạn chế bởi sức bền của kim loại chế tạo các thiết 
bị, nếu chỉ tăng áp suất p0 lên thôi thì độ ẩm của hơi cuối tuốc bin tăng lên, làm giảm 
hiệu suất tuốc bin, tăng khả năng mài mòn và ăn mòn các cánh tuốc bin. Để khắc 
phục tình trạng này, người ta cho hơi dãn nở sinh công trong một số tầng đầu của 
tuốc bin rồi đưa trở lại lò hơi quá nhiệt một lần nữa (gọi là quá nhiệt trung gian hơi) 
để tăng nhiệt độ hơi, sau đó đưa trở lại các tầng tiếp theo của tuốc bin và tiếp tục dãn 
nở sinh công đến áp suất cuối pk (QNTG). 

 

 
Hình 10.11. Sơ đồ nguyên lý của chu trình có quá nhiệt trung gian. 

1- Bơm nuớc cấp; 2- Lò hơi;   3-Bộ quá nhiệt ; 4- Phần cao áp tuốc bin; 
5- Bộ quá nhiệt trung gian; 6- Phần hạ áp tuốc bin;  7- Bình ngưng 

 
Hình 10.11 biểu diễn sơ đồ nguyên lý của chu trình có quá nhiệt trung gian. 
Mục đích của quá nhiệt trung gian là giảm bớt độ ẩm cuối tuốc bin và tăng 

nhiệt độ hơi vào các tầng tiếp theo. Nhiệt độ hơi ra khỏi bộ quá nhiệt trung gian có 
thể lên đến bằng nhiệt độ hơi ban đầu (trước khi vào tuốc bin).  

Có thể xem chu trình quá nhiệt trung gian gồm hai chu trình, chu trình chính 
(chu trình ban đầu) và chu trình phụ. 

Chu trình ban đầu tiêu thụ một lượng nhiệt là q0 và sinh công là l0 , 

Chu trình phụ tiêu thụ một lượng nhiệt là ∆qtg và sinh công là ∆ltg.   
Hiệu suất chu trình có quá nhiệt trung gian có thể viết là: 
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+

    (10- 36) 

trong đó: 

  
0

0

q

l
= k

ctη là hiệu suất chu trình ban đầu không có quá nhiệt trung gian, 

  
tg

tg

l
l∆

= A là hệ số năng lượng của chu trình phụ, có thể viết lại: 
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η    (10- 37) 

Tõ (10-37) ta thÊy: 

    qn
ctη  > k

ctη  khi (1+A) > (1+A
ct

k
ct

'η
η

) nghĩa là k
ctη <  η'ct, 

Tóm lại quá nhiệt trung gian làm cho hiệu suất chu trình tăng lên khi  η'ct > k
ctη  

tức là khi hiệu suất chu trình phụ lớn hơn hiệu suất chu trình ban đầu. Như vậy muốn 
nâng cao hiệu suất chu trình bằng quá nhiệt trung gian thì phải chọn giá trị áp suất 
hơi trước khi đi quá nhiệt trung gian và nhiệt độ hơi sau khi quá nhiệt trung gian hợp 
lý để nhiệt độ tương đương của chu trình phụ lớn hơn chu trình ban đầu, thoả mãn 
điều kiện  η'ct > k

ctη  

Thực tế chứng tỏ rằng: Quá nhiệt trung gian đem lại hiệu quả tối đa chỉ khi áp 
suất hơi đi quá nhiệt trung gian bằng (0,25-0,3) áp suất hơi mới ptg. 

 
10.3.4. Mở rộng nhà máy với thông số cao 

 
Việc xây dựng nhà máy điện trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu về công suất hiện 

tại. Nhưng nhu cầu về điện năng sẽ không ngừng tăng lên, do đó để có thể đáp ứng 
được phần nào nhu cầu của những năm tiếp theo của sản xuất, ngay từ giai đoạn thiết 
kế nhà máy đã phải tính đến những điều kiện để có thể mở rộng nhà máy cho những 
năm tiếp theo như: nguồn nước, vị trí và diện tích đất, hướng mở rộng . . . .  

 Trong thựuc tế, song song với việc xây dựng mới các nhà máy có công suất và 
thông số lớn hơn, người ta còn tiến hành mở rộng các nhà máy cũ bằng cách đặt thêm 
các thiết bị có công suất và thông số lớn hơn. Việc mở rộng các nhà máy cũ có thể 
tiến hành theo hai phương án: 
 
10.3.4.1. Mở rộng nhà máy điện bằng phương pháp đặt chồng 

 
Mở rộng nhà máy điện bằng phương pháp đặt chồng được biểu diễn trên hình 10.12. 

Nội dung của phương pháp đặt chồng là đưa một bộ phận hay toàn bộ nhà máy 
điện đang vận hành với thông số thấp lên nhà máy có thông số cao. Xây dựng chồng 
ngoài ý nghĩa mở rộng công suất còn bao hàm ý nghĩa hiện đại hóa một nhà máy có 
trình độ kỹ thuật còn thấp. 

Muốn xây dựng chồng người ta đặt thêm tuốc bin và lò hơi thông số cao. Tuốc 
bin cao áp thì có thể chọn loại đối áp hay loại trích hơi và được cấp hơi từ lò hơi mới.  

ở đây ta chỉ xét phương án dùng tuốc bin đối áp để đặt chồng.  
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Hơi thoát của tuốc bin đặt chồng phải có áp suất bằng áp suất hơi mới của tuốc 
bin cũ đang vận hành, nhiệt độ hơi thoat nếu trùng thì tốt nhất, nếu nhỏ hơn thì phải 
áp dụng quá nhiệt trung gian trước khi đưa vào tuốc bin cũ..  

Thực hiện đặt chồng cao áp thì hiệu suất nhà máy sẽ tăng lên. 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Đặt chồng có thể thực hiện một phần hoặc thực hiện hoàn toàn, nghĩa là tuốc 

bin cũ chỉ nhận một phần hoặc toàn bộ hơi từ tuốc bin đặt chồng, khi đặt chồng một 
phần thì lò hơi cũ vẫn phải làm việc, còn thực hiện hoàn toàn thì lò hơi cũ chỉ để dự 
phòng hoặc có thể tháo đi. Hiệu suất chu trình khi có đặt chồng không hoàn toàn sẽ 
bằng : 
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Trong đó:   
0

0ch
ct q

l
=η là hiệu suất của chu trình ban đầu (thiết bị cũ). 

     Ach là hệ số năng lượng của đặt chồng. 
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    (10-39) 

 αch là tỷ lệ giữa lượng hơi mới đưa vào so với lượng hơi của tuốc bin cũ  
 ich, i0 và iK là Entanpi của hơi ở trước tuốc bin đặt chồng, trước tuốc bin cũ và 

sau tuốc bin cũ. 
Do đặt chồng nên hiệu suất của chu trình tăng lên được một lượng là. 

3

7 

6 

1

5

4

9 
8 

2 

Hình 10-12. Sơ đồ đặt 
chồng 

1, 2, 3, 4, 5-Bơm nước 
cấp, lò hơi, tuốc bin, máy 
phát và bình ngưng của hệ 
thống cũ. 
 6, 7, 8, 9-Bơm nước cấp, 
lò hơi, tuốc bin và máy 
phát của hệ thống mới, 
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=η∆     (10-40) 

Qua đây ta thấy rằng hiệu quả của việc đặt chồng càng lớn nếu k
ctη  càng thấp 

và Ach càng cao. Hệ số năng lượng Ach lớn nhất khi αch= 1 nghĩa là khi đặt chồng 
hoàn toàn. 

 
10.3.4.2. Mở rộng nhà máy điện bằng phương pháp đặt kề  

 
Mở rộng nhà máy điện bằng phương pháp đặt kề được biểu diễn trên hình 

10.13. Nội dung của phương pháp này là đặt thêm một hệ thống lò, tuốc bin có đầy 
đủ các thiết bị phụ bên cạnh hệ thống cũ . 

Nếu hệ thống mới có thông số cao hơn thì nối với với hệ thống cũ phải qua bộ 
giảm ôn giảm áp. 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

10.4. Khử khí trong nhà máy điện  
 
Khử khí cho nước cấp là loại trừ ra khỏi nước những chất khí hòa tan trong 

nước, chủ yếu là khí O2. Khí này có lẫn trong nước sẽ gây ra hiện tượng ăn mòn bên 
trong các bề mặt đốt của lò và các thiết bị.  Phương pháp thông dụng ở nhà máy điện 
là khử khí bằng nhiệt. 

Theo định luật Henry thì mức độ hoà tan trong nước của một chất khí phụ 
thuộc vào:  

 - Nhiệt độ của nước. 
 - áp suất riêng phần của chất khí ấy ở phía trên mặt nước. 
Nếu gọi Gkh là lượng khí hoà tan trong nước, kkh là hệ số hoà tan của chất khí 

trong nước và pkh là áp suất riêng phần của chất khí ấy ở phía trên mặt thoáng thì: 
                                    Gkh = kkh .pkh      (10-41) 
Theo định luật Dalton thì áp suất của một hỗn hợp khí bằng tổng áp suất riêng 

phần của từng chất khí thành phần. Nếu coi khoảng không trên mặt nước là buồng 
chứa hỗn hợp khí thì hơi nước cũng là một chất khí thành phần trong hỗn hợp đó. Vì 
vậy ta có thể viết: 

Hình 10-13 Sơ đồ đặt kề 
1, 2, 3, 4, 5-Bơm nước cấp, 
lò hơi, tuốc bin, máy phát và 
bình ngưng của hệ thống cũ. 
 6, 7, 8, 9-Bơm nước cấp, lò 
hơi, tuốc bin và máy phát 
của hệ thống mới, 
 1 

5
4 3 

1

2 

1

9

8

6

7

12 
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                            ∑−−=
n

2
ihkh pppp     (10-42) 

Trong đó:  p  là áp suất chung của hỗn hợp khí trên mặt nước. 
  ph  là áp suất riêng phần của hơi nước. 
  pkh  là áp suất riêng phần của một chất khí thành phần nào đó. 
Thay vào (10-41) ta sẽ tìm được lượng oxy hoà tan trong nước: 

   )ppp(kG
n

2
ih00 22 ∑−−=     (10-43) 

 
 

Hình 10.14.  Bình khử khí 
1-thùng chứa; 2-nước cấp; 3-ống thủy; 4-đồng hồ áp suất; 5-khí thoát; 6-đĩa phân 

phối nước; 7-nước ngưng từ hơi thoát; 8-van tín hiệu; 9-bình ngưng tụ hơi; 
10-khí thoát; 12-phân phối nước; 13-cột khử khí;14-phân phối hơi; 15-hơi vào 

 
Mục đích của khử khí là loại trừ O2 hòa tan trong nước ra khỏi nước. Nếu áp 

suất riêng phần p02 của Oxy trong nước nhỏ hơn p02 trong không gian trên bề mặt 
thoáng thì O2 không thể thoát ra khỏi nước được mà ngược lại còn hòa tan thêm vào 
trong nước. Nếu p02 trong nước và ở ngoài bằng nhau thì nước đã bão hòa oxy và 
không thể hòa tan thêm được nữa. Nếu p02 ở không gian trên bề mặt thoáng nhỏ hơn ở 
p02 trong nước thì O2 sẽ thoát ra khỏi nước cho tới khi đạt tới trạng thái thăng bằng 
mới. Do đó, để cho O2 dễ dàng ra khỏi nước phải làm cho áp suất p02 trên mặt nước 
thật nhỏ bằng cách nâng cao áp suất riêng phần ph của hơi nước trong không gian trên 
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bề mặt thoáng lên thật lớn, sao cho ph ≈ p. Muốn vậy, cần đun nước đến sôi để tăng 
lượng hơi trên bề mặt thoáng.  

Bình khử khí gồm cột khử khí và thùng chứa. Trong bình khử khí, nước được 
đưa vào phía trên cột khử khí đi qua các đĩa phân phối sẽ rơi xuống như mưa. Hơi đi 
từ phía dưới cột lên chui qua các dòng nước, trong quá trình chuyển động ngược 
chiều nhau hơi sẽ truyền nhiệt cho nước làm tăng nhiệt độ nước đến nhiệt độ bão hoà 
tương ứng với áp suất trong bình khử khí. Khi đó áp suất riêng phần của H2O tăng 
lên, còn áp suất riêng phần của các chất khí khác sẽ giảm xuống và chúng dễ dàng 
thoát ra khỏi nước và đi lên phía trên và được thải ra khỏi bình cùng với một lượng 
hơi nước. Nước đã được khử khí tập trung xuống thùng chứa ở phía dưới đáy cột khử 
khí. Thể tích thùng chứa bằng khoảng 1/3 năng suất bình khử khí. 

Trong các nhà máy điện thông số cao và siêu cao người ta thường dùng bình 
khử khí loại 6 ata. Nhà máy điện thông số trung bình và thấp thường dùng loại khử 
khí 1,2 ata, gọi là bình khử khí khí quyển. 

Bình khử khí phải đặt cao hơn bơm nước cấp để tránh hiện tượng xâm thực 
trong bơm. Độ cao từ bơm nước cấp đến bình khử khí là 7 - 8m đối với bình khử khí 
1,2 ata và 17 - 18m đối với bình khử khí 6 ata. 

 

10.5. Tổn thất hơi và nước ngưng trong nhà máy điện- 
các biện pháp bù tổn thất 

 
Trong qúa trình vận hành nhà máy điện, luôn luôn có tổn thất hơi và nước, gọi 

chung là tổn thất môi chất. Người ta phân biệt  Tổn thất trong và tổn thất ngoài. 
 

10.5.1. Tổn thất trong  
 
Tổn thất trong là tổn thất nước do xả lò, do rò rỉ ở các chỗ hở trên đường ống, 

do mất mát hơi để sấy ống khi khởi động nhà máy, do các hộ tiêu thụ dùng hơi mà 
không trả lại nước ngưng đọng, hơi dùng cho thiết bị thổi sạch dàn ống sinh hơi của 
lò (để chống xỉ tro, xỉ), hơi để sấy dầu mazút, đưa vào vòi phun phun mazút v.v. . .  

Để giảm tổn thất trong cần thay thế các mối nối mặt bích bằng mối nối bằng 
hàn, tăng cường độ kín của tất cả ácc van, tận dụng lại nước đọng trong các ống dẫn, 
trong các thiết bị vaqf các van, giảm tổn thất hơi và nước ngưng khi khởi động và khi 
ngừng máy. Có thể giảm tổn thất xả lò bằng cách dùng các thiết bị bốc hơi từ nước xả 
lò. v. v. v. . . 

   
 
10.5.2. Tổn thất ngoài  
 

Tổn thất ngoài là tổn thất do các hộ tiêu thụ nhiệt không hoàn trả lại nước 
ngưng đọng cho nhà máy hoặc trả lại không đầy đủ. Khi nước ngưng đọng ở các hộ 
tiêu thụ được trả lại hoàn toàn thì tổn thất ngoài bằng không. 

Toàn bộ các tổn thất trong và ngoài của nhà máy điện đều được liên tục bù lại 
bằng lượng nước bổ sung đã được xử lý. 
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Để xử lý nước bổ sung bằng phương pháp bốc hơi, người ta dùng hơi trích từ 
tuốc bin để gia nhiệt cho nước cần xử lý đến sôi và biến thành hơi trong một thiết bị 
đặc biệt gọi là bình bốc hơi. Bình bốc hơi là một thiết bị ttrao đổi nhiệt bề mặt trong 
đó hơi sơ cấp nhả nhiệt và ngưng tụ thành nước, làm bốc hơi nước bổ sung tạo thành 
hơi thứ cấp. Hơi thứ cấp lại được ngưng tụ thành nước cất trong bình làm lạnh (gọi là 
bình ngưng hơi thứ cấp). Nước ngưng tụ từ hơi thứ cấp (nước cất) hầu như không có 
tạp chất và có chất lượng gần như chất lượng nước ngưng từ bình ngưng sẽ được cấp 
vào lò.   
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Chương 11. sơ đồ nhiệt và bố trí ngôi nhà chính  
của nhà máy điện  

 
11.1. sơ đồ nhiệt của nhà máy điện  
 
11.1.1. sơ đồ nhiệt nguyên lý 

 
Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện thể hiện qui trình công nghệ, biến đổi và 

sử dụng năng lượng của môi chất trong nhà máy điện. Trong sơ đồ nhiệt nguyên lý gồm 
có: Lò hơi, tuabin, máy phát, bình ngưng, các bình trao đổi nhiệt (bình gia nhiệt nước 
ngưng, bình khử khí, bình bốc hơi . . . ) ngoài ra còn có các bơm để đẩy môi chất như 
bơm cấp, bơm ngưng, bơm nước đọng của các bình trao đổi nhiệt, v.v. . . . Các thiết bị 
chính và phụ được nối với nhau bằng các đường ống hơi, nước, phù hợp với trình tự 
chuyển động của môi chất. 

Trên sơ đồ nhiệt nguyên lý không thể hiện các thiết bị dự phòng, không có các 
thiết bị phụ của đường ống. Thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý là một trong các giai đoạn 
quan trọng khi thiết kế nhà máy điện và phải dựa trên cơ sở yêu cầu phụ tải điện, nhiệt, 
yêu cầu về độ an toàn và kinh tế của nhà máy. 

Khi thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý, cần giải quyết các vấn đề sau: 
 1- Chọn loại nhà máy điện: ngưng hơi hay có trích hơi cung cấp nhiệt. 
 2- Chọn thông số hơi ban đầu và dạng chu trình. 
Lựa chọn thông số hơi ban đầu và dạng chu trình liên quan tới loại và công suất 

đơn vị của lò hơi và tuabin. Tuabin lớn thì phải chọn thông số ban đầu cao hơn. 
 3- Chọn loại và công suất đơn vị của tuabin. 
 4- Chọn loại lò hơi tương ứng với thông số của nhà máy. 
 5- Chọn sơ đồ hồi nhiệt hâm nước cấp. 
 6- Chọn loại và chỗ nối bình khử khí và bơm nước cấp. 
 7- Chọn phương pháp và sơ đồ xử lý nước bổ sung cho lò. 
 8- Chọn sơ đồ cung cấp nhiệt. 
 9- Chọn sơ đồ sử dụng nhiệt năng của hơi từ các ezectơ, hơi chèn của tuabin, 

nước xả lò, nước xả của bình bốc hơi. . .  
Khi thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý cũng cần phải tính đến các chế độ làm việc 

của nhà máy điện, nhất là chế độ non tải. Để bảo đảm cho nhà máy làm việc bình 
thường khi non tải thì hơi trích cho khử khí, cho bình bốc hơi phải lấy từ các cửa trích có 
áp lực cao hoặc lấy hơi mới cho qua bộ giảm ôn giảm áp. 

Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện được biểu diễn trên hình 11.1. Thành lập 
sơ đồ nhiệt nguyên lý khi mở rộng nhà máy, cần phải giải quyết được các vấn đề sau: 

 - Chọn phương pháp mở rộng (đặt kề hay đặt chồng). 
 - Mở rộng sơ đồ gia nhiệt hồi nhiệt  
 - Chọn sơ đồ nối các bình khử khí mới liên quan đến thiết bị cũ, chọn cách nối 

bơm cấp. 
Sau khi dựng xong sơ đồ nhiệt nguyên lý, tiến hành tính toán sơ đồ nhiệt nguyên 

lý, giải quyết các vấn đề sau: 
 - Xác định các dòng hơi và dòng nước. 
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 - Hiệu chỉnh thông số của những dòng ấy. 
- Xác định các chỉ tiêu kinh tế của phần nhiệt. 
 

 
Hình 11.1. sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện 

1-lò hơi; 2-ống dẫn hơi; 3-tuốc bin; 4-bình ngưng; 5-bơm nước ngưng; 
6-cột khử khí; 7-bình chứa nước đã khử khí; 8-bình gia nhiệt hạ áp; 

9-bơm nước cấp; 10- bình gia nhiệt cao áp; 11-bơm nước đọng; 
12-bình làm lạnh ejectơ; 13-làm lạnh hơi chèn. 

 
Để tính toán sơ đồ nhiệt nguyên lý, trước hết phải xây dựng đường biểu diễn quá 

trình dãn nở của hơi trong tuabin trên đồ thị i-s, dựa vào các số liệu thiết kế tuabin của 
nhà máy chế tạo ra nó, đồng thời căn cứ vào các số liệu vận hành trong tình hình thực tế 
ở nước ta mà điều chỉnh cho thích hợp, sau đó lập bảng thống kê những thông số này để 
làm cơ sở tính toán. 

Giai đoạn thứ hai là căn cứ theo sơ đồ đã thiết lập, lập và giải các phương trình cân 
bằng nhiệt và cân bằng chất cho tất cả các dòng hơi, dòng nước cấp, nước bổ sung, v.v. .  
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Cuối cùng, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 
 

11.1.2. Sơ đồ nhiệt chi tiết 
 
Khác với sơ đồ nhiệt nguyên lý, trong sơ đồ này có vẽ toàn bộ các thiết bị nhiệt, 

kể cả những thiết bị dự phòng, các đường ống liên lạc giữa các thiết bị, các loại van 
đóng mở và các thiết bị điều chỉnh. 

 

 
                   Hình 11.2. sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy điện 
 
Sơ đồ nhiệt chi tiết thể hiện toàn bộ hệ thống nhiệt của nhà máy, giúp cho ta nắm 

một cách bao quát toàn bộ vấn đề nhiệt từ nhỏ đến lớn và cho phép ta nhận xét về mức 
độ hoàn thiện của công trình đã thiết kế, về cách bố trí các thiết bị và hệ thống đường 
ống để từ đó đánh giá được mức độ kinh tế nhiệt của hệ thống. 

Sơ đồ nhiệt chi tiết phải làm xong trước khi nghiên cứu bố trí các thiết bị của nhà 
máy. Sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy điện được biểu diễn trên hình 11.2.  

Trong sơ đồ nhiệt chi tiết thì những đường ống sau đây được gọi là đường ống 
chính trong hệ thống ống của nhà máy. 

 - ống hơi mới nối từ lò hơi đến tuabin kể cả ống góp. 
  - Đường ống quá nhiệt trung gian (nếu có quá nhiệt trung gian)   

- Đường ống dẫn nước từ bình khử khí đến bơm nước cấp, từ bơm nước cấp qua 
các bình gia nhiệt cao áp đến lò hơi. 
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11.2. bố trí ngôi nhà chính của nhà máy điện 
 

11.2.1. Những yêu cầu khi bố trí ngôi nhà chính 
 
Những gian nhà để chứa các thiết bị chính và các trang bị phụ của nó gọi là ngôi 

nhà chính của nhà máy điện. Bố trí ngôi nhà chính là nghiên cứu bố trí các thiết bị một 
cách thật hợp lý chằm đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo vận hành thuận lợi, đảm bảo quy 
phạm thiết kế và an toàn lao động. 

Khi bố trí ngôi nhà chính cần chú ý đảm bảo kỹ thuật như : 
 - Phễu than tươi phải đặt cao đủ mức, thành phễu phải đủ độ nghiêng để cho than 

chảy xuống dễ dàng. 
 - Bể chứa nước, bình khử khí phải đặt đủ độ cao so với bơm để tránh hiện tượng 

xâm thực (nước có thể sôi ngay trong bơm) . v.v.  
Về mặt an toàn lao động phải đảm bảo chỗ làm việc sáng sủa, thoáng khí, không 

hại đến sức khỏe của công nhân và ngăn ngừa được khả năng xảy ra tai nạn lao động. 
Ngoài những yêu cầu nói trên, việc bố trí ngôi nhà chính còn phải thoả mãn các 

điều kiện sau : 
 - Tiện lợi cho việc mở rộng nhà máy lúc cần thiết, ngay từ lúc thiết kế đã phải 

chuẩn bị sẵn những điều kiện thuận tiện cho việc đặt thêm máy mới. 
 - Phải bảo đảm tốt những điều kiện phòng cháy, chữa cháy . 
 - Than nguyên từ kho than phải đi đường dài mới lên tới băng tải phân phối 7. 
 - Hơi quá nhiệt cũng phải đi xa mới tới tuốc bin . 
 - Nước cấp cũng phải đi xa hơn mới tới bao hơi. 
 - Gian phễu than thiếu ánh sáng tự nhiên, ban ngày cũng phải dùng đèn. Nếu 

than có nhiều chất bốc thì dễ cháy gây ra hỏa hoạn. 
 - Gian tuốc bin xa gian lò nên cũng gây trở ngại khi khởi động tuốc bin. 
 

11.2.2. Bố trí gian phễu than  
 

ở đây gian phễu than nằm ngoài nên tránh được những khuyết điểm của phương 
án trên, nhưng lại có những khuyết điểm: 

 - Đường khói đi xa hơn. 
 - Than bột phải đi vòng phía trước buồng lửa mới tới vòi phun, như vậy cần phải 

tăng cường công suất của quạt tải bột than. Bột than có nhiều khả năng tích tụ ở dọc 
đường, lâu ngày có thể làm nhỏ tiết diện ống, hoặc gây nổ. 

 - Sau này muốn đặt những lò hơi lớn hơn thì không còn khả năng nới rộng bề 
ngang của gian lò. 

 - Gian lò thiếu ánh sáng tự nhiên, kém thoáng khí. 
 - Không thể áp dụng kiến trúc bán lộ thiên là một kiểu kiến trúc đơn giản, tiết 

kiệm được nguyên vật liệu xây dựng. 
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Không phân biệt phương án nào, nhà máy nào cũng có một đầu hồi cố định, được 
xây dựng kiên cố ngay từ đầu, còn một đầu xây dựng tạm bợ để khi cần kéo dài nhà máy 
có thể phá đi dễ dàng mà không lãng phí (thường gọi là đầu hồi phát triển). 

 
 

 
Hình 11-1. Bố trí gian phễu than ra ngoài. 

 
11.2.3.Bố trí gian tuốc bin 

 
Gian tuốc bin còn gọi là gian máy. Việc bố trí tuốc bin và máy phát điện như thế 

nào để đảm bảo vận hành tốt và tiết kiệm được chi phí xây lắp. 
Có 2 phương án đặt tuốc bin: Phương án đặt ngang và phương án đặt dọc. 
 

11.2.3.1. Phương án đặt ngang  
 
Khi gian máy bố trí ngang thì gian máy phải làm rộng bề ngang, về mặt kiến trúc 

thì chi phí xây dựng nhà rộng tốn hơn xây dựng nhà dài. Phương án đặt ngang không 
thông thoáng bằng phương án đặt dọc, nó chỉ thích hợp nhất đối với nhà máy kiểu khối, 
thông số cao và có quá nhiệt trung gian. Bởi vì đặt ngang thì mọi đường ống đều ngắn, 
như: đường ống dẫn hơi mới, ống hơi quá nhiệt trung gian, đường ống nước ngưng, nước 
cấp v.v. . . đều ngắn hơn. Ngoài ra đặt ngang rất tiện trong việc đưa điện từ máy phát ra 
trạm phân phối chính. 

Nếu tuốc bin đặt ngang thì các thiết bị phụ như bình gia nhiệt, bơm tuần hoàn . . . 
phải đặt xen kẽ vào khoảng cách giữa các tuốc bin, mà tuốc bin thì đặt cao hơn các thiết 
bị này nên công nhân vận hành không thể nhìn bao quát được tất cả các thiết bị . 
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Hình. 11.2. Bố trí tuốc bin đặt ngang 

 
11.2.3.2. Phương án đặt dọc  

 
Ưu điểm của phương án này là: 
 - Gian máy có thể xây hẹp bề ngang và cầu trục cũng ngắn theo, do đó giá thành 

giảm. 
 - Tuốc bin kề liền thẳng hàng với máy phát điện suốt chiều dọc gian máy. Các 

bình gia nhiệt của tuốc bin nào vẫn đứng gần tuốc bin ấy, nhưng nhìn chung toàn gian 
máy thì chúng được xếp thành hàng thẳng song song với hàng tuốc bin trông gọn và đẹp 
mắt. Bơm nước cấp, bơm tuần hoàn cũng xếp thành hàng thẳng ở tầng dưới. Như vậy 
phương án này trông có vẻ mỹ quan hơn và tầm mắt của người trực ca khống chế mọi 
thiết bị được dễ dàng. 

 - Vì gian máy hẹp chiều ngang nên ánh sáng ban ngày có thể vào được rất sâu. 
Gian máy có 2 tầng: Tầng trên gọi là tầng tuốc bin - máy phát, cao cách mặt đất 7-

8m, ở đấy đặt tuốc bin, máy phát điện, bảng điều khiển. Tầng dưới đặt bình ngưng và 
các thiêt bị khác như: bình gia nhiệt, bơm nước ngưng, bình làm mát dầu, v.v. . .  

Gian máy nào cũng có sàn tháo lắp bố trí ở tầng dưới gần đầu hồi phát triển, để 
khi cần lắp máy mới thì không trở ngại đến các máy cũ. 

Chiều dài của gian tuốc bin không nhất thiết phải bằng chiều dài gian lò, dài hay 
ngắn phải xuất phát từ nhu cầu công tác. 

Phía đầu của mỗi tuốc bin phải chứa đủ chỗ làm sàn phục vụ. Phía cuối trục máy 
phát cũng cần đủ chỗ để có thể rút được rôto ra khỏi stato khi cần. 
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Hình. 11.2. Bố trí tuốc bin đặt dọc 

 
Chiều rộng của gian tuốc bin phải tuỳ những điều kiện cụ thể mà quy định. Tâm 

tuốc bin phải cách xa tường nhà đủ để khỏi gây trở ngại khi cần rút bộ ống bình ngưng 
hay bộ ống làm lạnh không khí đặt trong bộ máy phát. 

 
11.2.4. Bố trí gian lò hơi 

 
Khi nói đến bố trí gian lò thì không nên quan niệm tách riêng gian lò và gian phễu 

than vì việc bố trí thiết bị 2 gian này liên quan chặt chẽ với nhau. 
Việc bố trí gian lò thay đổi tuỳ theo loại than sử dụng vì mỗi loại than đòi hỏi một 

loại máy nghiền thích hợp. Loại máy nghiền bi thường đặt trong gian phễu than, loại 
giếng nghiền đặt ngay trong gian lò. 

Nếu nhà máy dùng than antraxit thì trong gian phễu than có những thiết bị như 
phễu than tươi, phễu than bột, máy nghiền bi, quạt tải bột than, máy cấp than tươi vào 
máy nghiền, máy cấp than bột vào ống dẫn. Ngoài ra còn một vài thiết bị cũng thuộc hệ 
thống nghiền than như thiết bị phân ly than khô, phân ly than mịn thì đặt ở trên mái nhà, 
để lộ thiên, như thế vừa trông rõ vừa không nguy hiểm đối với nhà máy khi xảy ra nổ 
cháy. 

Gian phễu than có 3 tầng: tầng dưới cùng (cốt 0m) đặt máy nghiền bi, quạt tải bột 
than; tầng 2 (8 mét) đặt phễu than tươi và phễu than bột; tầng 3 (11 mét) đặt băng tải 
than. 
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